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Phần I. ĐỘNG HÓA HỌC. 

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.  

I. Tốc độ của phản ứng hóa học: 

1. Định nghĩa: 

Tốc độ của phản ứng hóa học là biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất 
tham gia phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng) trong một đơn vị thời gian. 
2. Các cách biểu diễn tốc độ phản ứng: 

a.  Biểu diễn tốc độ phản ứng theo nồng độ của chất tham gia phản ứng : 

Xét phản ứng :   spAA 21 →+

Ở thời điểm t1,          C A1 1,
C A1 2,

Ở thời điểm t2,      C A2 1, C A2 2,

 Ta có: 
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Sở dĩ có dấu trừ đằng trước ở (I-1,2) là vì khi t2 > t1 thì C < , cũng như C < 

. 
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Khi  thì tốc độ trung bình ( ) sẽ tiến đến tốc độ thực (v), tức là ∆t → 0 v
_

v
dC

dt
Ai= −   (I-4). 

b. Biểu diễn tốc độ phản ứng theo nồng độ của chất sản phẩm phản ứng:   

Xét phản ứng:    A A A A1 2 1+ → +/ /
2

Ở thời điểm t1,                      C  C
A1 1, / A1 2, /
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A2 1, / C

A2 2, /
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Tóm lại, v
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=
∆

∆
  ( I-7 ). 

Tương tự như trên, ta suy ra: v
dC

dt
Ai=

/

  (I-8). 
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c. Kết luận:  

v C
t

_
= m

∆
∆

  (I-9) và v dC
dt

= m   (I-10). 

 Chú ý: Dấu trừ đằng trước ở các biểu thức trên nếu biểu diễn theo chất tham 
gia phản ứng; dấu cộng  đằng trước ở các biểu thức trên nếu biểu diễn theo 
chất sản phẩm phản ứng.  

d.  Ghi chú:  

Giả sử ta có phản ứng:   ν ν ν ν1 1 2 2 1 1 2 2A A A A+ + → + +L L/ / / /

thì LL =
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 (I-11). 

II. Sự phân loại động học các phản ứng hóa học: 

Về phương diện động học, người ta chia các phản ứng hóa học theo phân tử số 
hoặc theo bậc phản ứng. 

1. Phân tử số của phản ứng: 

a. Định nghĩa: 

+ Phân tử số của phản ứng là số phân tử tương tác cùng một lúc với nhau và do 
tương tác đó mà gây nên phản ứng. 

+ Theo phân tử số, người ta chia các phản ứng thành phản ứng đơn phân tử, lưỡng 
phân tử và tam phân tử, tùy theo số phân tử tham gia vào mỗi tác động hóa học cơ 
bản. 
b. Phản ứng đơn phân tử: 

+ Định nghĩa: là phản ứng đơn giản xảy ra chỉ do một phân tử, trong đó sự biến đổi 
hóa học của một phân tử là một tác động hóa học cơ bản. 

+ Ví dụ: I I ;   2 2→ sp→Α

+ Phương trình động học: 

 Xét phản ứng: , ta có: spA → AC.kv =   (I-12), trong đó k là hằng số tốc 
độ, C là nồng độ chất A.  A

c. Phản ứng lưỡng phân tử: 

+ Định nghĩa: là phản ứng trong đó tương tác hóa học xảy ra là do sự va chạm 
đồng thời giữa hai phân tử cùng dạng hoặc khác dạng. 

+ Ví dụ: 2 ; 2 2HI H I→ + CH COOC H NaOH CH COONa C H3 2 5 3 2 5+ → + OH 

                  spBA →+ ;  spA2 →

+ Phương trình động học: 

- Xét phản ứng: , ta có:spBA →+ BA C.C.kv =  (I-13). 
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- Xét phản ứng: , ta có:   (I-14).  spA2 → 2

AC.kv =

d. Phản ứng tam phân tử: 

+ Định nghĩa: là phản ứng trong đó tương tác hóa học xảy ra là do va chạm đồng 
thời giữa ba phân tử cùng một lúc. 

+ Ví dụ: 2  ;  A + B +C → sp ;22CO Cl COCl+ → spBA2 →+ . 

+ Phương trình động học: 

-  Xét phản ứng: spCBA →++ , ta có: CBA C.C.C.kv =   (I-15). 

- Xét phản ứng: , ta có:  (I-16). spBA2 →+ B
2
A C.C.kv =

e. Ghi chú: 

+ Sự va chạm đồng thời giữa ba phân tử cùng một lúc đã có xác suất rất bé và vì 
vậy, phản ứng tam phân tử đã là rất hiếm. Trong thực tế, người ta chưa phát hiện 
được những phản ứng có phân tử số lớn hơn ba. 

+ Đối với những phản ứng mà trong phương trình phản ứng chỉ 
ra rằng trong phản ứng có một số phân tử lớn hơn ba tham gia 
thì quá trình thực tế xảy ra bằng con đường phức tạp (gồm 
nhiều giai đoạn - nhiều tác động hóa học cơ bản) gồm hai hoặc 
nhiều hơn hai giai đoạn nối tiếp nhau, trong mỗi giai đoạn đó, 
tương tác hóa học chỉ xảy ra là do va chạm của hai, hoặc hiếm 
hơn, của ba phân tử. 

 Ví dụ: Phản ứng: 2 2 22 2 2NO H N H O+ → +  xảy ra theo hai giai đoạn sau: 
 (chậm);2 2 2 2NO H N O H O+ → + N O H N H O2 2 2 2+ → +  (nhanh). 

2. Bậc phản ứng: 

a. Định nghĩa: 

+ Bậc của phản ứng hóa học hay gọi tắt là bậc phản ứng là tổng số các hệ số lũy 
thừa của nồng độ trong phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng 
vào nồng độ của các chất phản ứng .  

+ Theo bậc phản ứng, người ta chia các phản ứng hóa học ra làm phản ứng bậc 
một, bậc hai, bậc ba, bậc không và bậc phân số.   
b. Phản ứng bậc một: 

+ Định nghĩa: Phản ứng bậc một là phản ứng trong đó sự phụ thuộc của tốc độ 
phản ứng vào nồng độ được mô tả bằng phương trình:v k C= .  (I-17), trong đó C là 
nồng độ của chất đầu (chất tham gia phản ứng). 

+ Ví dụ:  

- Xét phản ứng: , ta có:spA → AC.kv =  (I-18). 

- Xét phản ứng: A + B (rất dư) → sp, ta có:  (I-19).   A
/

BA C.kC.C.kv ==
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   Vì B rất dư nên nồng độ chất B thay đổi không đáng kể theo thời gian , tức là: 

, và vì vậy, tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ chất A.   C C constB B≈ =0,

c. Phản ứng bậc hai: 

+ Định nghĩa: Phản ứng bậc 2 là phản ứng trong đó sự phụ thuộc của tốc độ phản 
ứng vào nồng độ được mô tả bằng phương trình: v k C CA B= . . (I-20) hoặc 

 (I-21), trong đó CA, CB là nồng độ của chất tham gia phản ứng A, B.   v k CA= . 2

+ Ví dụ:  

- Xét phản ứng: , ta có: spBA →+ v k C CA B= . . . 

- Xét phản ứng: , ta có: . spA2 → v k CA= . 2

- Xét phản ứng: A  + B + C (rất dư) → sp, ta có: v = k.CA.CB.CC = k/.CA.CB . 
d. Phản ứng bậc ba: 

+ Định nghĩa: Phản ứng bậc ba là phản ứng trong đó sự phụ thuộc của tốc độ phản 
ứng vào nồng độ được mô tả bằng phương trình sau: v k C C CA B C= . . . (I-22) hoặc 

  (I-23), trong đó CA, CB và CC là nồng độ của chất tham gia phản ứng 
A, B và C.  
v k C CA= . .2

B

+ Ví dụ: 

- Xét phản ứng: , ta coù:spCBA →++ v k C C CA B C= . . . . 

- Xét phản ứng: 2A + B → sp, ta có: . v k C CA B= . .2

e. Phản ứng bậc không: 

+ Định nghĩa: Phản ứng bậc không là phản ứng mà tốc độ phản ứng không phụ 
thuộc vào nồng độ của các chất tham gia phản ứng. Phương trình động học của 
phản ứng bậc không có dạng: constkv == (I-24). 

+ Ví dụ: A (rất dư) +B (rất dư)→ sp, ta có: v k C C k a x b xA B= = − −. . ( )( ) , trong 
đó a, b là nồng độ ban đầu của A, B tương ứng, x là độ giảm nồng độ của A cũng 
như B.   

 Vì x<< a, b nên a x a b x b− ≈ − ≈;  và vì vậy, ta có: v k a b k const≈ = =. . / . 
f. Phản ứng bậc phân số: 

+ Định nghĩa: Phản ứng bậc phân số là phản ứng phức tạp, xảy ra qua nhiều giai 
đoạn trung gian. 

+ Ví dụ: , là phản ứng dây chuyền, xảy ra qua nhiều 
giai đoạn và nó tuân theo phương trình động học phức tạp sau đây: 

H k Br k HBr k2 2 2( ) ( ) ( )+ →

                
dC

dt
k C C

k
C
C

HBr H Br

HBr

Br

=
+

. .

./

2

2

1
2

1

2     (I-25). 
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3. Sự khác nhau giữa phân tử số và bậc phản ứng:  

+ Từ những định nghĩa trên về phân tử số và bậc phản ứng, mới đầu, ta có thể nghĩ 
rằng phân tử số và bậc phản ứng chỉ là một vì chúng có giá trị trùng nhau (phương 
trình động học biểu thị như nhau). Tuy nhiên, sự trùng nhau đó chỉ có chăng là ở 
một số phản ứng hóa học đơn giản; nói chung, trong đa số các phản ứng hóa học, 
phân tử số và bậc phản ứng có những giá trị khác nhau. Bậc phản ứng có thể là 
một phân số, có thể bằng không; trong khi đó, phân tử số chỉ là những số nguyên 
một, hai, ba. 

+ Ví dụ:  

 Xét phản ứng tam phân tử: A +  B +  C → sp  

             Ở thời điểm t =0, nồng độ: a      b      c  

           Ở thời điểm t = t, nồng độ: a-x   b-x   c-x    

- Nếu a, b vàc không khác nhau nhiều thì v =k(a-x)(b-x)(c-x) (I-26) và vì vậy, 
phản ứng trên là phản ứng bậc ba. 

- Nếu a,b << c thì x << c và vì vậy, v ≈ k(a-x)(b-x)c =k/(a-x)(b-x) (I-27). Như vậy, 
phản ứng trên bây giờ là phản ứng bậc hai.  

- Nếu a << b,c thì x << b,c và vì vậy, v ≈ k(a-x)bc = k//(a-x) (I-28). Như vậy, phản 
ứng trên bây giờ là phản ứng bậc một. 

  Như vậy, đối với phản ứng tam phân tử vừa xét, bậc phản ứng có thể là bậc ba, 
cũng có thể là bậc hai và cũng có thể là bậc một. 

+ Tóm lại, hai khái niệm phân tử số và bậc phản ứng là hai khái niệm hoàn toàn 
khác nhau. Phân loại phản ứng theo phân tử số là dựa vào cơ chế của phản ứng; còn 
phân loại theo bậc phản ứng là dựa vào đặc điểm động học của phản ứng, tức là tốc 
độ phản ứng thực tế phụ thuộc vào nồng độ như thế nào, dạng hàm nào? 

III. Phương trình động học và hằng số tốc độ của phản ứng hóa học: 

1. Phương trình động học của phản ứng: 

+ Định nghĩa: phương trình động học của phản ứng là phương trình biểu diễn sự 
phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ của các chất phản ứng. 

+ Định luật tác dụng khối lượng: đối với những phản ứng đơn giản về phương diện 
động học, ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với tích số nồng độ 
của các chất phản ứng trong những trường hợp đơn giản nhất, mỗi một nồng độ có 
lũy thừa bằng hệ số tỷ lượng của chất trong phương trình phản ứng. 

 Ví dụ: xét phản ứng: , ta có phương trình 

động học của phản ứng như sau:   (I-29). 

ν ν ν ν1 1 2 2 1 1 2 2A A A A+ + → + +L / / / / L

.v C C C
i

n

A A Ai

i= =
=

κ κν ν ν. . .Π
1 1

1

2

2 L
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2. Hằng số tốc độ của phản ứng hóa học:  

+ Định nghĩa: Hằng số k trong phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ 
phản ứng vào nồng độ các chất phản ứng (phương trình động học của phản ứng) là 
hằng số tốc độ của phản ứng. 

+ Khi nồng độ các chất phản ứng đều bằng 1 đơn vị thì v =k  và vì vậy, hằng số 
tốc độ k còn được gọi là tốc độ riêng của phản ứng. 

+ k không phụ thuộc vào nồng độ của các chất phản ứng nhưng phụ thuộc vào bản 
chất của các chất phản ứng, vào dạng, lượng và bản chất của chất xúc tác, vào 
nhiệt độ, ... 

+ k có thứ nguyên và thứ nguyên của k phụ thuộc vào phương trình động học của 
phản ứng. 

 Ví dụ:  

- Đối với phản ứng bậc 1, thứ nguyên của k là thời gian -1. 

- Đối với phản ứng bậc 2, thứ nguyên của k là thời gian -1.nồng độ -1. 
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CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC CỦA MỘT SỐ PHẢN ỨNG HÓA HỌC. 

I. Phản ứng một chiều bậc một:  

1. Một số ví dụ: 

;NHCCHNCH 262323 +→  N O N O O2 5 2 4 2
1
2

→ + ;  spA →

2. Phương trình động học: 

Xét phản ứng ở dạng tổng quát:  spA k⎯→⎯

                                              t =0             a 

                                              t =t             a -x    

Trong đó x là độ giảm của nồng độ chất A  sau thời gian phản ứng là  t và k là 
hằng số tốc độ của phản ứng. 

Ta có phương trình động học ở dạng vi phân của phản ứng trên như sau:  

 )xa(k
dt
dx

dt
)xa(dv −==

−
−= (II-1). Lấy tích phân phương trình (II-1), ta được: 

 k
t

a
a x

=
−

1 ln  (II-2). Phương trình (II-2) này được gọi là phương trình động học 

ở dạng tích phân của phản ứng một chiều bậc 1; k có thứ nguyên là thời gian -1. Từ 
phương trình (II-2), ta suy ra: a x a e kt− = −.  (II-3).  Từ phương trình (II-2), ta suy ra: 

  ln(a -x) = lna - kt  (II-4). Từ phương trình này, ta suy ra đồ thị biểu diễn sự phụ 
thuộc của ln(a -x) vào t là một đường thẳng đi xuống. Từ phương trình (II-3), ta suy ra 
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a -x vào t là một đường cong đi xuống. 

Khi a-x = a/2 thì t = t1/2  ( t1/2 được gọi là thời gian nửa phản ứng hay còn gọi là 

chu kì bán hủy) và t
k k

const1 2
1 2 0 693

/ ln ,
= = =  (II-5). Như vậy, của phản ứng 

một chiều bậc1 không phụ thuộc vào nồng độ và là một hằng số đối với một phản ứng 
nhất định, tại một nhiệt độ nhất định.  

2/1t

II. Phản ứng một chiều bậc hai:  

1. Một số ví dụ:  

                
spA2;spBA

IHHI2;OHHCCOONaCHNaOHHCOOCCH 22523523

→→+
+→+→+

2. Phương trình động học:  

a. Trường hợp nồng độ ban đầu của các chất khác nhau:   

   Xét phản ứng:   spBA k⎯→⎯+

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 
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                      t = 0         a    b 

                      t = t        a-x   b-x 

   Điều kiện: a ≠ b.  

   Ta có phương trình động học ở dạng vi phân của phản ứng trên là:  

  v d a x
dt

d b x
dt

dx
dt

k a x b x= −
−

= −
−

= = − −
( ) ( ) .( )( )  (II-6). 

   Phân li biến số và lấy tích phân phương trình (II-6) này, ta được:  

  k
t a b

b a x
a b x

=
−

−
−

1
( )

ln (
( )

)
  (II-7). Đây là phương trình động học ở dạng tích phân 

của phản ứng một chiều bậc 2 khi nồng độ ban đầu của hai  chất khác nhau.  
b. Trường hợp nồng độ ban đầu của các chất giống nhau:   

     Xét phản ứng:  spBA k⎯→⎯+

           t = 0          a     b   

           t = t          a-x   b-x 

     Điều kiện: a = b. Vì vậy, a-x = b-x  nên ta có: v dx
dt

k a x= = −( )2 (II-8). Đây là 

phương trình động học ở dạng vi phân của phản ứng một chiều bậc 2 khi nồng độ ban 
đầu của các chất giống nhau. Từ phương trình này, nếu lấy tích phân thì ta được: 

 k
t a x a

=
−

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 1 1
(II-9). Đây là phương trình động học ở dạng tích phân của phản 

ứng một chiều bậc 2 khi nồng độ ban đầu của các chất giống nhau.Từ phương trình 
này, ta suy ra thứ nguyên của k là thời gian-1.nồng độ -1. Cũng từ phương trình này, ta 

suy ra:  
1

a x
kt

a−
= +

1
 (II-10).Từ phương trình (II-10), ta suy ra đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc của 1
a x−

 vào t là một đường thẳng đi lên. 

 Từ (II-9), ta suy ra: t
ka1 2
1

/ =   (II-11). 

III. Phản ứng một chiều bậc ba: 

1. Một số ví dụ: 

            
spBA2;spCBA

OH2NH2NO2;NOCl2ClNO2;NO2ONO2 222222

→+→++
+→+→+→+

 

2. Phương trình động học:  

Có nhiều trường hợp xảy ra nhưng sau đây ta chỉ xét 2 trường hợp: 
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a. Cả ba chất tham gia phản ứng có nồng độ ban đầu giống nhau: 

 Xét phản ứng:  spCBA k⎯→⎯++

                    t = 0          a   b     c 

                    t = t          a-x b-x  c-x 

 Điều kiện: a=b=c; do đó, ta có: a-x = b-x = c-x; và vì vậy, ta có:  

    3)()( xak
dt
dx

dt
xadv −==

−
−=  (II-12). Đây là phương trình động học ở dạng vi 

phân. Lấy tích phân phương trình này, ta được: k
t a x a

=
−

−
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1
2

1 1
2 2( )

 (II-13). Phương 

trình (II-13) này là phương trình động học ở dạng tích phân của phản ứng một chiều 
bậc 3 khi nồng độ ban đầu của 3 chất giống nhau.   

Thứ nguyên của k là thời gian-1.nồng độ-2 .  

Từ phương trình (II-13), ta suy ra: 1 2 1
2( )a x

kt
a−

= + 2
 (II-14). Từ phương trình 

này, ta suy ra đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1
2( )a x−

 vào t là một đường thẳng đi 

lên. 

Từ (II-13), ta suy ra: t
ka1 2 2

3
2/ =  (II-15). 

b. Cả ba chất tham gia phản ứng có nồng độ ban đầu khác nhau:   

 Xét phản ứng:  spCBA k⎯→⎯++

                     t = 0          a    b     c 

                    t = t          a-x  b-x  c-x 

Điều kiện: a b ; do đó, ta có:c a≠ ≠ ≠ a x b x c x a x− ≠ − ≠ − ≠ − ; và vì vậy, 

ta có: v dx
dt

k a x b x c x= = − − −( )( )( )  (II-16). Phân li biến số và lấy tích phân phương 

trình này (phương trình động học ở dạng vi phân), ta được:  

k
t a b a c

a
a x b a b c

b
b x c a c b

c
c x

=
− − −

+
− − −

+
− − −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 1 1 1
( )( )

ln
( )( )

ln
( )( )

ln (II-17). 

Đây là phương trình động học ở dạng tích phân của phản ứng 1 chiều bậc 3 khi nồng 
độ ban đầu của 3 chất khác nhau.    

IV. Phản ứng một chiều bậc không: 

1. Các ví dụ: 

    C4H9COOC5H11 (raát dö)+H2O (raát dö)→ C4H9COOH+C5H11OH  

      A (rất dư)+ B (rất dư)→ sp. 
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2. Phương trình động học:  

 Xét phản ứng: A (rất dư)+B (rất dư)→sp  

                   t = 0           a                 b 

                  t = t          a-x              b-x  

 Điều kiện: x << a, b. Ta có phương trình động học ở dạng vi phân là: 

 v d a x
dt

d b x
dt

dx
dt

k a x b x kab k= −
−

= −
−

= = − − ≈ =
( ) ( ) ( )( ) / (II-18). Laáy tích 

phân phương trình này, ta được: x k t= /  hay k x
t

/ = (II-19). Đây là phương trình động 

học ở dạng tích phân của phản ứng một chiều bậc không.  

V. Phản ứng một chiều bậc n: 

  Xét phản ứng:  spBA k⎯→⎯++ L

                      t = 0        a     b     ... 

                      t = t        a-x  b-x  ... 

          Ta chỉ xét khi a=b=... nên a - x = b - x = ... Phương trình động học ở dạng vi 

phân trong trường hợp này là: v dx
dt

k a x n= = −( )  (II-20). 

          Vôùi n =1, ta coù: k
t

a
a x

=
−

1ln  (II-21). 

           Vôùi n ≠1, ta coù: k
t n a x an n=

− −
−

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥− −

1
1

1 1
1( ) ( ) 1  (II-22). Đây là phương trình 

động học ở dạng tích phân của phản ứng một chiều bậc n (n≠1) khi nồng độ ban đầu 

của các chất giống nhau. Từ phương trình này, ta suy ra:
1 1 1

1 1( )
( )

a x
n kt

an n−
= − +− −  

(II-23). Từ phương trình này, ta suy ra đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1
1( )a x n− −  

vào t là một đường thẳng đi lên. Từ (II-22), ta suy ra: t
k n a

n

n1 2

1

1

2 1
1/ ( )

=
−

−

−

−   (II-24).      

 Chú ý: khi n =1 thì . t k1 2 0 693/ , /=

 Thứ nguyên của k là thời gian-1.nồng độ-(n-1). 

VI. Các phương pháp xác định bậc phản ứng: 

        Để xác định bậc phản ứng, người ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau. 
Dù phương pháp này hay phương pháp khác, tất cả đều được xác định dựa vào thực 
nghiệm.  Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định bậc phản ứng, sau đây 
chúng ta chỉ xét 1 số phương pháp (với nồng độ ban đầu của các chất giống nhau): 
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1. Phương pháp thế:  

Xác định nồng độ của một chất nào đó ở các thời điểm khác nhau, rồi đem 
thế các dữ kiện thực nghiệm thu được vào phương trình động học ở dạng tích phân 
(biểu thức tính k) của phản ứng bậc một, bậc hai,... để xem xem phương trình nào cho 
ta giá trị hằng số tốc độ k không đổi (xấp xỉ bằng nhau) thì bậc phản ứng chính là bậc 
ứng với phương trình đó.  

a. Phương pháp đồ thị thứ nhất:   

Như chúng ta đã biết ở các phần trên, các phản ứng có bậc phản ứng khác 
nhau có dạng hàm f(C) phụ thuộc vào thời gian t khác nhau; nên trong phương pháp 
đồ thị thứ nhất này, người ta biểu diễn sự phụ thuộc của hàm f(C) vào t bằng đồ thị 
để xem xem dạng hàm nào của nồng độ có đường biểu diễn là một đường thẳng và 
từ đó suy ra bậc phản ứng. 

         Ví dụ:  

+ Nếu phản ứng nghiên cứu là phản ứng bậc nhất thì ta có:  

      k
t

a
a x

a x a kt=
−

⇒ − = −
1 ln ln( ) ln . 

     Bằng thực nghiệm, ta xác định được a và các x ở các t khác nhau và từ đó, ta vẽ 
được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ln(a-x) vào t sẽ có đường biểu diễn là một 
đường thẳng, có dạng như trên H.II.1. 

+ Nếu phản ứng nghiên cứu là phản ứng bậc 2 thì ta có:  

 
a
1kt

xa
1)

a
1

xa
1(

t
1k +=

−
⇒−

−
= . Như vậy, đường biểu diễn sự phụ thuộc của 

1
a x−

 vào t là một đường thẳng, có dạng như trên H.II.2. 

  + Nếu phản ứng nghiên cứu là phản ứng bậc ba thì ta có: 

 k
t a x a

=
−

−
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⇒

1
2

1 1
2 2( )

1 2 1
2( )a x

kt
a−

= + 2 . Như vậy, đường biểu diễn sự phụ 

thuộc của 
1

2( )a x−
 vào t là một đường thẳng, có dạng như trên H.II.3. 

          

ln(a-x)

tt t

1
a-x (a-x)
1

2

 
       H.II.1: Đồ thị f(C) -t   H.II.2: Đồ thị f(C) - t   H.II.3: Đồ thị f(C) - t            

                  của phản ứng bậc 1 .  của phản ứng bậc 2 .  của phản ứng bậc 3. 
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b. Phương pháp đồ thị thứ 2:  

Khi theo dõi sự phụ thuộc của nồng độ một chất tham gia phản ứng nào đó 
vào thời gian, ta thu được đồ thị có dạng như trên H.II.4.                             

                              

C

C
C

α α
t t t

1

1
1

2

2
2

 
     H.II.4: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ (C) vào thời gian (t).   

 Như ta đã biết, − = = −
dC
dt

kC tgn α  (II-25). Từ phương trình (II-25), ta có: 

 và   − =tg kC nα 1 1 − =tg kCnα 2 2

⇒
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =

C
C

tg
tg

n

1

2

1

2

α
α

  ⇒ = =
−
−

n

tg
tg
C
C

tg tg
C C

lg

lg

lg lg
lg lg

α
α α α

1

2

1

2

1

1 2

2    (II-26). 

 Từ đồ thị, ta xác định được: C C1 2 1 2, , ,α α nên ta suy ra được: 
lg ,lg ,lg ,lgC C tg tg1 2 1α α2  và thay vào phương trình (II-26), ta suy ra được n. 

c. Phương pháp tốc độ đầu:   

Bằng thực nghiệm, ta xác định được tốc độ đầu (vo) của phản ứng; từ đó, ta 
xác định được bậc phản ứng như sau:  

 n
o

n kavxak
dt
dxv =⇒−== )(  (II-27). 

Ta làm 2 thí nghiệm:  

 Thí nghiệm 1: với nồng độ đầu là a1, ta xác định được v0,1. 

            Thí nghiệm 2: với nồng độ đầu là a2, ta xác định được v0,2. 

            Ta có:  và   v ka n
0 1 1, = v k n

0 2 2, = a ⇒
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =

a
a

v
v

n

2

1

0 2

0 1

,

,

 ⇒ =
−
−

n
v v

a a
lg lg

lg lg
, ,0 2 0 1

2 1

 (II-

28). 
d.  Phương pháp dựa vào thời gian nửa phản ứng: 

Ta làm nhiều thí nghiệm với các giá trị nồng độ ban đầu a khác nhau mà vẫn 
thấy t1/2 có giá trị xấp xỉ bằng nhau thì ta có thể kết luận phản ứng nghiên cứu là 
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phản ứng bậc 1, vì như ta đã biết là chỉ có phản ứng bậc 1 mới có thời gian nửa phản 

ứng là một hằng số, không phụ thuộc vào nồng độ ban đầu ( t
k

const1 2
0 693

/
,

= = ). 

Trong trường hợp chung, khi n ≠ 1 thì như ta đã biết t
n ka

n

n1 2

1

1

2 1
1/ ( )

=
−

−

−

−  . 

            Muốn xác định n, ta phải làm hai thí nghiệm sau: 

            Thí nghiệm 1: với nồng độ ban đầu là a1, ta xác định được t1/2,1. 

            Thí nghiệm 2: với nồng độ ban đầu là a2, ta xác định được t1/2,2. 

            Từ đó, ta suy ra: 
t
t

a
a

n
t t

a a

n
1 2 1

1 2 2

2

1

1
1 2 1 1 2 2

2 1

1/ ,

/ ,

/ , / ,lg lg
lg lg

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⇒ = +

−
−

−

(II-29).   

VII. Phản ứng thuận nghịch: 

1. Nguyên lí về tính độc lập của các phản ứng:  

a. Nội dung của nguyên lí về tính độc lập của các phản ứng:  

Nếu trong hệ đồng thời xảy ra những phản ứng hóa học khác nhau thì mỗi một 
phản ứng đều tuân theo đúng định luật tác dụng khối lượng và diễn biến độc lập đối 
với nhau. Sự biến thiên chung của toàn hệ phản ứng bằng tổng tất cả các biến thiên 
độc lập đó.  

Nguyên lí này áp dụng tốt cho các phản ứng thuận nghịch, phản ứng song 
song, phản ứng nối tiếp,… 

b. Áp dụng nguyên lí về tính độc lập của các phản ứng cho phản ứng thuận nghịch:  

+ Định nghĩa phản ứng thuận nghịch: là phản ứng diễn ra đồng thời theo cả hai chiều, 
nghĩa là phản ứng được cấu tạo bởi hai phản ứng khác nhau diễn ra đồng thời theo 
hai chiều ngược nhau.  

+ Bây giờ, ta xét phản ứng thuận nghịch sau đây:  

             
A1  +  A2

k1
k2

A1 A2+
 

Tại thời điểm t, đối với phản ứng thuận, ta có: v k C Ct A A= 1 1
. .

2

/

và đối với 

phản ứng nghịch, ta có: . Theo nguyên lí về tính độc lập của các 

phản ứng, ta có tốc độ của toàn bộ phản ứng thuận nghịch trên là: 

v k C Cn A A
= 2

1 2
. ./

 v v v k C C k C Ct n A A A A= − = −1 21 2 1 2
. . . ./ /

/

 (II-30). 

Ở phương trình trên, v là tốc độ chung của phản ứng thuận nghịch, vt và vn là 
tốc độ của phản ứng thuận và nghịch tương ứng, k1 và k2 là hằng số tốc độ của phản 
ứng thuận và nghịch tương ứng, là nồng độ của  

tương ứng ở thời điểm t. 

C C C CA A A A1 2 1 2
, , ,/ A A A A1 2 1 2, , ,/ /
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Ở nhiệt độ không đổi, sau một thời gian phản ứng nhất định nào đó thì tốc độ 

phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch, tức là vt=vn; lúc đó, người ta nói rằng 
phản ứng đang ở trạng thái cân bằng (Cần lưu ý rằng cân bằng hóa học là cân bằng 
động, tức là phản ứng vẫn diễn ra theo cả hai chiều nhưng tốc độ bằng nhau.). Khi 

đó, ta có: K k
k

C C

C C
A A

A A

= =1

2

1

1 2

/ .

.
2
/

A 2

 (II-31), K được gọi là hằng số cân bằng.  

 Chú ý:  

 * Trong động hóa học, người ta còn sử dụng đại lượng K/ =1/K =k2/k1. 

 * Đối với một phản ứng nào đó có k1>>k2 thì vt >>vn và lúc đó, ta có thể 
coi: , có nghĩa là phản ứng được coi là phản ứng một chiều.    v v k C Ct A≈ = 1 1

. .

2. Phản ứng thuận nghịch bậc 1 (bậc 1-1):  

a. Các ví dụ:  

                     �( ;  A�B SCNNH4 ) CSNH 22

b. Động học của phản ứng thuận nghịch bậc 1-1: 

  Xét phản ứng: 

                       

k1
k2

A B
 

          t = 0       a                       b 

          t = t      a -x                   b +x  

  Ta có: v dx
dt

k a xt = = −1
1 ( )  (II-32) vaø v

dx
dt

k b xn = = +2
2 ( )  (II-33), trong đó: x1 

và x2 là phần nồng độ chất A bị mất đi do A biến thành B và phần nồng độ chất B bị 
mất đi do B biến thành A tương ứng.  

Từ 2 phương trình trên, ta suy ra: 

v v v dx dx
dt

dx
dtt n= − =

−
=1 2 xkkbkakxbkxak )()()( 212121 +−−=+−−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
−

+= x
kk

bkakkk
21

21
21 )(  (II-34). Đây là phương trình động học ở dạng vi phân của 

phản ứng thuận nghịch bậc 1-1. 

 Đặt 
k a k b
k k
1 2

1 2

−
+

= α , ta có:
dx
dt

k k x= + −( )(1 2 α )  (II-35). Lấy tích phân phương 

trình này, ta được: k k
t x1 2
1

+ =
−

ln α
α

 (II-36). Đây là phương trình động học ở dạng 

tích phân của phản ứng thuận nghịch bậc 1-1.  

 Vì k1/k2=K nên ta suy ra: α =
−
+

Ka b
K 1

 (II-37). 
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 Bằng thực nghiệm, ta sẽ xác định được: K k
k

b x
a x

cb

cb

= =
+
−

1

2

  (II-38) và khi biết 

được K, ta sẽ xác định được α. Biết α và bằng thực nghiệm, ta xác định được x ở thời 
điểm t, ta sẽ xác định được k1 +k2. Biết k1 +k2 và k1 /k2, ta sẽ xác định được k1 và k2.  

VIII. Phản ứng song song: 

1. Định nghĩa và các ví dụ: 

a. Định nghĩa:  

Phản ứng song song là phản ứng mà từ các chất tham gia phản ứng xảy ra đồng thời 
theo nhiều hướng khác nhau để tạo ra các sản phẩm khác nhau. 

b.  Các ví dụ: 

  + Phản ứng nhiệt phân kaliclorat: 

                    

KClO3

KCl O2

KCl KClO4

+

+
 

  + Phương trình phản ứng song song ở dạng tổng quát: 

                     

A + ...
B1

B2

Bn

+  ...
+  ...

+ ...  
2. Động học của phản ứng song song một chiều bậc 1:  

a. Động học của phản ứng song song một chiều bậc 1 đơn giản nhất:  

Xét phản ứng:  

                              

A  
B

C

k1

k2  
                 t = 0       a                 0 

                                                  0 

                 t = t      a -x             x1 

                                                                          x2 

                v dx
dt

k a xA B→ = = −1
1( )  ( II-39 );  v

dx
dt

k a xA C→ = = −2
2 ( )  (II-40). 

 Phương trình động học ở dạng vi phân của phản ứng song song trên là: 
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dx
dt

dx
dt

dx
dt

k a x k a x k k a x= + = − + − = + −1 2
1 2 1 2( ) ( ) ( )( ) (II-41). Laáy tích phaân 

phương trình trên, ta được: k k
t

a
a x1 2

1
+ =

−
ln  (II-42). Đây là phương trình động học 

ở dạng tích phân của phản ứng song song trên. Từ phương trình này, ta suy ra: 

  (II-43). a x a e k k t− = − +. ( 1 2 )

Từ các phương trình (II-39,43), ta có:  (II-44). Lấy tích 

phân phương trình này, ta được:

dx k a e dtk k
1 1

1 2= − +. . .( )

[ ]x ak
k k

e k k t
1

1

1 2

1 1 2=
+

− − +( )  (II-45). 

           Tương tự, từ các phương trình (II-40,43), ta cũng tìm được: 

 [ ]x ak
k k

e k k t
2

2

1 2

1 1 2=
+

− − +( )   (II-46). 

 Từ  các phương trình (II-45,46), ta suy ra: (II-47)   

và

x x k k1 2 1 2: = :

x ak
k kt1

1

1 2
, =∞ =

+
  (II-48); x

ak
k kt2

2

1 2
, =∞ =

+
 (II-49). 

b. Động học của phản ứng song song một chiều bậc 1 dạng tổng quát:  

                                    

A

Xn

X1

X2

k1
k2

kn
 

                    t = 0        a             0 

                                                  0 

                                                 M  

                                                  0 

                   t = t        a-x           x1 

                                                                           x2 

                                                                       M      

                                                  xn

Ta có phương trình động học ở dạng vi phân của phản ứng trên là:  

          
dx
dt

dx
dt

dx
dt

dx
dt

d x

dt
k k k a x k a xn

i
i

n

n i
i

n

= + + + = = + + + − = −=

=

∑
∑1 2 1

1 2
1

L L( )( ) ( ) (II-

50). 

Lấy tích phân phương trình này, ta được:  
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 k
t

a
a xi

i

n

=
∑ =

−1

1 ln (II-51) ⇒ − (II-52). =
∑−
=a x a e

k ti
i

n

.
.

1

Tương tự như mục 2.8.2.a, ta tìm được các biểu thức sau đây (II-53): 

 x ak

k
e

i
i

n

k ti
i

n

1
1

1

1 1= −
∑⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

=

−

∑
=

.

, x ak

k
e

i
i

n

k ti
i

n

2
2

1

1 1= −
∑⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

=

−

∑
=

.

, … và x ak

k
en

n

i
i

n

k ti
i

n

= −
∑⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

=

−

∑
=

1

1 1

.

. 

                            

Từ các phương trình trên, ta suy ra: k1: k2: ...: kn=x1:x2:...:xn (II-54). 
3. Ghi chú: 

+ Từ việc khảo sát các loại phản ứng song song khác nhau ở trên, 
ta thấy rằng tỷ lệ nồng độ của các chất sản phẩm trong các hướng 
khác nhau của phản ứng song song có giá trị không đổi, không 
phụ thuộc vào thời gian, mặc dù hằng số tốc độ phản ứng của 
chúng là khác nhau. 

+ Đối với phản ứng song song, phản ứng riêng rẽ nào diễn ra với tốc độ lớn nhất, 
phản ứng đó sẽ quyết định tính chất và tốc độ của toàn bộ phản ứng song song. 

IX. Phản ứng nối tiếp: 

1. Định nghĩa và các ví dụ:  

a. Định nghĩa:  

Phản ứng nối tiếp là phản ứng mà từ các chất tham gia phản ứng không biến đổi trực 
tiếp thành sản phẩm cuối cùng mà hình thành lần lượt một hoặc nhiều chất trung 
gian.  

b. Các ví dụ: 

  + Phản ứng xà phòng hóa dietylphtalat bằng kiềm: 

              
C H COOC H NaOH C H COONa COOC H C H OH
C H COONa COOC H NaOH C H COONa C H OH

6 4 2 5 2 6 4 2 5 2 5

6 4 2 5 6 4 2 2 5

( ) ( )
( ) ( )

+ → +
+ → +

  + Phương trình tổng quát của phản ứng nối tiếp là:  

              A X Y Ak k k k n+ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ +L L1 2 3 / L

C

 và có thể trong giai đoạn nào đó của phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch.  
2. Động học của phản ứng nối tiếp một chiều bậc một dạng đơn giản nhất: 

           Xét phản ứng:  A Bk k1 2⎯ →⎯ ⎯ →⎯

             t = 0                 a           0            0 

             t = t               a -x    y = x - z      z  
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           Ta có: 

− = = −
dC

dt
dx
dt

k a xA
1 ( ) (II-55), 

dC
dt

dy
dt

d x z
dt

B = =
−

=
( ) k a x1 ( )− − −k x z2 ( ) (II-

56)   

và 
dC
dt

dz
dt

k x zC = = −2 ( )  (II-57). 

        Ta caàn bieát raèng:  

         
)60II(

dt
dz

dt
dy

dt
dxhay)59II(

dt
dC

dt
dC

dt
dC

0
dt

dC
dt

dC
dt

dC)58II(aCCC

CBA

CBA
CBA

−+=−+=−⇒

=++⇒−=++
 

a. Xác định sự phụ thuộc của nồng độ từng chất A, B và C vào thời gian:  

+ Tìm CA: 

   Từ phương trình (II-55), lấy tích phân, ta được:  (II-61). C a x a eA
k t= − = −. 1

+ Tìm CC = z: 

Từ các phương trình (II-57,61),ta suy ra: 

  
dz
dt

k x z k a e k zk t= − = − −−
2 2 1 1( ) . ( ) 2  (II-62).  

 Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp một không thuần nhất này, ta được:  

 C z a
k

k k
e

k
k k

eC
k t k t= = −

−
+

−
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟− −1 2

2 1

1

2 1

1 2 (II-63). 

+ Tìm CB: 

   Từ các phương trình (II–58,61,63),ta suy ra: ( )C y k a
k k

e eB
k t k t= =

−
−− −1

2 1

1 2  (II-

64). 
b. Đồ thị của phản ứng nối tiếp:  

+ Biểu thức tính tmax và CB max: 

21

21

21

2

1

max kk
klnkln

kk
k
kln

t
−
−

=
−

=  (II-65); =maxBC  
12

2

kk
k

2

1

k
ka

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
(II-66). 

+ Bảng biến thiên: 

T 0                                                                t max ∞  

C A  a                                                              0  CAt max
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C B  0                                                             0 C B max

CC  0                                                               a C Ct max

+ Đồ thị của phản ứng nối tiếp trên có dạng như  ở H.II.5.   

                        

C

t

a

tmax

C C

C

A

B

C

*

M

 
        H.II.5: Đồ thị  của phản ứng nối tiếp biểu diễn sự phụ thuộc của CA, CB và CC 
vào t.  

c. Chú ý:  

Trong một dãy những phản ứng nối tiếp, nếu có một phản ứng nào đó chậm 
nhất so với các phản ứng khác thì tốc độ phản ứng đó sẽ quyết định tốc độ của toàn 
bộ phản ứng.  
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CHƯƠNG III. LÝ THUYẾT VỀ CÁC QUÁ TRÌNH SƠ CẤP. 

I. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng:  

1. Qui tắc Vant’hoff (Vanhốp): 

Như chúng ta đã biết, khi tăng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng hóa học cũng tăng lên; 
sự tăng đó, nói chung, là rất lớn.  

Để biểu thị sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nhiệt độ, Vanhốp đã đưa ra qui 
tắc gần đúng là: “ Khi tăng nhiệt độ thêm 10o thì tốc độ phản ứng tăng từ 2 đến 4 lần, 

tức là γ = = ÷+
k

k
T

T

100 2 4 ”, trong đó  là hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng, 

là hằng số tốc độ ở T độ, T+10 độ tương ứng. 

γ

k kT T
,

+100

Qui tắc Vanhốp chỉ là qui tắc gần đúng và cũng chỉ áp dụng được trong một 
khoảng nhiệt độ nhất định; còn trong khoảng nhiệt độ lớn hoặc ở nhiệt độ cao, qui tắc 
Vanhốp không áp dụng được nữa.  

2. Phương trình Arrhenius (Areniuyt): 

Biểu thức phổ biến và chính xác hơn thường được dùng để biểu thị ảnh hưởng của 
nhiệt độ đến tốc độ phản ứng là phương trình Areniuyt. 

Sự thiết lập phương trình Areniuyt là dựa vào nhiệt động học như sau: 

Đối với quá trình đẳng tích, ta có: 2
V

C

RT
U

T
Kln ∆

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

  (III-1). 

Đối với quá trình đẳng áp, ta có: 
∂
∂

ln K
T

H
RT

P

P

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
∆

2   (III-2). 

Trong đó K (KP hoặc KC) là hằng số cân bằng của phản ứng và K k
k

= 1

2

 (III-3) (k1 

và k2 là hằng số tốc độ của phản ứng thuận và nghịch tương ứng),  là hiệu 
ứng nhiệt đẳng áp, hiệu ứng nhiệt đẳng tích tương ứng, R là hằng số khí, T là nhiệt độ 
tuyệt đối.  

∆ ∆H U,

Nếu coi hiệu ứng nhiệt là hiệu của hai mức năng lượng E1 và E2 thì, từ các phương 

trình (III-1,2,3), ta có: 
d k

dT
d k

dT
E

RT
E

RT
ln ln1 2 1

2
2

2− = −  (III-4). Từ phương trình (III-4), 

ta suy ra: 
d k

dT
E

RT
Cln 1 1

2= +  (III-5) và 
d k

dT
E

RT
C

ln 2 2
2= +  (III-6). 

Bằng thực nghiệm, người ta đã tìm được C trong hai phương trình trên bằng không 

và vì vậy, các phương trình đó được viết lại như sau: 
d k

dT
E

RT
ln 1

2= 1   (III-7) và 
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d k

dT
E

RT
ln 2

2= 2  (III-8). Từ các phương trình này, ta có thể viết thành một phương 

trình ở dạng chung là: 
d k

dT
E

RT
ln

= 2   (III-9). 

Phương trình (III-9) là phương trình Areniuyt ở dạng thứ nhất - dạng vi phân. Nó 
biểu thị sự phụ thuộc của hằng số tốc độ k của phản ứng vào nhiệt độ T.  

E có thứ nguyên của năng lượng và Areniuyt gọi nó là năng lượng hoạt hóa. E1 
gọi là năng lượng hoạt hóa của phản ứng thuận và E2 gọi là năng lượng hoạt hóa của 
phản ứng nghịch.  

Nếu lấy tích phân phương trình (III-9), với sự chấp nhận E là một hằng số, không 
phụ thuộc vào nhiệt độ (ở một khoảng nhiệt độ nhất định), thì ta được: 

ln k E
RT

B=
−

+
 (III-10). Phương trình (III-10) cũng là phương trình Areniuyt ở dạng 

thứ hai - dạng tích phân. Từ phương trình (III-10), ta thấy rằng nếu ta biểu diễn sự 
phụ thuộc của lnk vào 1/T thì đường biểu diễn là một đường thẳng như trên H.III.1. 

                             

α

C

O

lnk

1/T   
                        H.III.1: Sự phụ thuộc của lnk vào 1/T. 

  Từ đồ thị ở H.III.1, ta suy ra được: OCB =  và − = ⇒ = −
E
R

tg E R tgα α.  (III-

11).  

Như vậy, bằng thực nghiệm, ta có thể dễ dàng xác định được năng lượng hoạt hóa 
của phản ứng.  

Từ phương trình (III-10), nếu ta đặt B=lnA thì ta có:  

ln ln .k E
RT

A k A e
E

RT=
−

+ ⇒ =
−

 (III-12). Phương trình này cũng là một dạng của 

phương trình Areniuyt. 

Từ phương trình (III-12), ta rút ra một vài nhận xét sau:  

+ Nếu T = const thì:  

- Khi E lớn thì k sẽ bé, nghĩa là tốc độ phản ứng sẽ bé. Ngược lại, khi E bé thì k sẽ 
lớn, nghĩa là tốc độ phản ứng sẽ lớn. 

Điều đó có nghĩa là ở nhiệt độ không đổi, những phản ứng có năng lượng hoạt hóa 
lớn sẽ xảy ra khó khăn và chậm; nếu năng lượng hoạt hóa quá lớn thì thực tế phản 
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ứng hóa học không xảy ra. Ngược lại, những phản ứng có năng lương hoạt hóa bé sẽ 
xảy ra dễ dàng và nhanh.  

- Khi E lớn, để phản ứng có thể xảy ra, nghĩa là để có tốc độ đủ lớn, thì phải thực 
hiện phản ứng ở nhiệt độ cao.  

- Đối với những phản ứng có năng lượng hoạt hóa bằng nhau, phản ứng nào được 
tiến hành ở nhiệt độ cao hơn sẽ xảy ra với tốc độ lớn hơn. 

+ Hằng số tốc độ phản ứng và do đó, tốc độ phản ứng sẽ thay đổi mạnh theo nhiệt 
độ đối với các phản ứng có năng lượng hoạt hóa lớn. Ngược lại, các phản ứng có 
năng lượng hoạt hóa bé sẽ có tốc độ phản ứng thay đổi rất ít theo nhiệt độ. 

+ Đại lượng E trong trường hợp phản ứng đơn giản, xảy ra theo một giai đoạn, là 
năng lượng dư tối thiểu so với năng lượng trung bình của các phân tử ở nhiệt độ T 
đã cho mà các phân tử phản ứng cần phải có để tương tác giữa chúng có thể có 
hiệu quaû(xem H.III.2).  

                 

∆Η

E2E1

I

II

III
Năng lượng

Tiến trình phản ứng  
     H.III.2: Sơ đồ biểu diễn hàng rào năng lượng của phản ứng hóa học. 

II. Thuyết va chạm hoạt động và thuyết phức chất hoạt động:   

1. Thuyết va chạm hoạt động:     

+ Quan điểm của thuyết va chạm: 

Để phản ứng hóa học xảy ra, các phân tử tham gia phản ứng, trước hết, 
phải va chạm với nhau. Tuy nhiên không phải va chạm nào cũng dẫn đến phản 
ứng mà chỉ những va chạm giữa các phân tử có năng lượng lớn hơn hoặc bằng 
năng lượng hoạt hóa và phải có định hướng thích hợp đối với nhau mới có hiệu 
quả. 

+ Biểu toán học của thuyết va chạm: 

Trên cơ sở quan điểm trên và trên cơ sở lí thuyết động học phân tử, thuyết va 
chạm đã thiết lập được công thức của mình như sau: 

 (III-13), trong đó p là thừa số định hướng không gian đặc trưng 
cho sự định hướng thuận lợi, p thường có giá trị từ 1 đến 10-10 và Zo là thừa số trước 
lũy thừa (bằng hằng số).  

RT/E
o e.Z.pk −=
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2. Thuyết phức chất hoạt động: 

+ Quan điểm của thuyết này là phản ứng hóa học xảy ra là nhờ sự hình thành từ 
các tiểu phân tham gia phản ứng một tổ hợp tạm thời–trạng thái chuyển tiếp-gọi là 
phức chất hoạt động. 

 Ví dụ: 

                  

A  + B
K* (AB)* C  + D

kpö

chất đầu phức chất
trung gian

sản phẩm phản ứng
 

Phức chất hoạt động không phải là một hợp chất hóa học bền mà nó chỉ là một 
trạng thái chuyển tiếp của các tiểu phân trong lúc phản ứng, có mức năng lượng cao; 
do đó, nó không bền, dễ bị phân hủy để tạo thành sản phẩm phản ứng hoặc chất đầu. 

+ Biểu thức toán học của thuyết phức hoạt động: RT/ER/S
up e.e

h
kT.k −∆

′

∗

χ=  (III-14). 
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CHƯƠNG IV. PHẢN ỨNG QUANG HÓA, PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN 
VÀ KHÁI NIỆM VỀ XÚC TÁC. 

I. Phản ứng quang hóa: 

1. Khái niệm: 

Phản ứng quang hóa là phản ứng xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng. Nói chính xác 
hơn, phản ứng quang hóa là phản ứng xảy ra, trong đó năng lượng cần cho sự diễn 
biến của phản ứng hoặc cần cho sự kích thích phản ứng được đưa vào hệ phản ứng 
dưới dạng những dao động điện từ như ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại, tia hồng 
ngoại, ...   

Ví dụ:  

 Các phản ứng tổng hợp như hidroclorua, phosgen, ... 

 Phản ứng phân hủy H2O2, AgCl, AgBr, ... 

 Các phản ứng oxi hóa, quang hợp, ... 

 Các hiện tượng mất màu của các chất màu. 
2. Một số định luật cơ bản của phản ứng quang hóa:  

a. Định luật Grothuss - Draper: 

Chỉ những bức xạ nào được hấp thụ bởi hệ phản ứng mới có thể gây nên sự biến 
đổi hóa học. Tuy vậy, cũng cần hiểu rằng, mặc dù phản ứng quang hóa chỉ xảy ra khi 
chất phản ứng hấp thụ các bức xạ nhưng không phải hễ có sự hấp thụ bức xạ là có sự 
biến đổi hóa học. Trong nhiều trường hợp, một phần hoặc toàn bộ bức xạ biến thành 
nhiệt, nghĩa là năng lượng bức xạ chỉ làm tăng chuyển động nhiệt của các phần tử 
hấp thụ bức xạ mà thôi. Điều đó có nghĩa là, nếu nói những bức xạ bị hấp thụ đều 
gây nên phản ứng là không đúng.   

b. Định luật Bunsen - Roscoe:  

Tác dụng hóa học của bức xạ tỷ lệ thuận với tích số của cường độ ánh sáng (I) và 
thời gian (t) của nó. 

Định luật Bunsen - Roscoe chỉ gần đúng, vì không phải tất cả năng lượng bị hấp 
thụ đều cung cấp cho quá trình hóa học.  

c. Định luật đương lượng quang hóa của Einstein (Anhstanh): 

Định luật này là định luật tổng quát và quan trọng nhất đối với phản ứng quang 
hóa. Định luật này phát biểu như sau: để phản ứng được trong một phản ứng quang 
hóa, mỗi phân tử chất phải hấp thụ một lượng tử bức xạ đã gây nên phản ứng.  

Một mol chất khi chịu sự biến đổi trong phản ứng quang hóa sẽ nhận một năng 
lượng là:  (jun/mol) (IV-1), trong đó: N là số Avogadro ( ), h là 
hằng số Planck ( jun.giây) và 

Ε = N h. .ν ≈ 6 021023, .
= −6 2210 34, . ν là tần số  của bức xạ bị hấp thụ. 

Mà  (XI-2), trong đó: c là tốc độ ánh sáng (ν = c / λ ≈ 31010. cm/giây) và λ là độ dài 
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của sóng ánh sáng (tính bằng đơn vị cm). Nhưng thường người ta hay biểu thị độ dài 
của sóng ánh sáng bằng đơn vị ăngstron, nghĩa là 10-8 cm, nên phương trình (IV-2) 
được viết là:  (IV-3). ν λ= 108 . /c

Từ các phương trình (IV-1,3), ta suy ra: 

          E N h c
=

. . .
λ

108  (jun/mol) (IV-4) ⇒ =E N h c. .
, .

.
4 184

108

λ
 (cal/mol) (IV-5).  

 Đưa các giá trị N, h và c vào phương trình (IV-5), sau khi biến đôûi, ta được: 

E =
2 6859 105, .

λ
 (kcal/mol) (IV- 6), trong đó: λ tính bằng đơn vị Ao (ăngstron).  

Từ phương trình này, ta thấy rằng năng lượng do phân tử hấp thụ phụ thuộc vào độ 
dài sóng của dao động điện từ và tỷ lệ nghịch với nó. Dao động điện từ có độ dài 
sóng ngắn nhất sẽ có năng lượng lớn nhất và có hoạt động hóa học mạnh nhất. 

3. Hiệu suất lượng tử:  

Thực nghiệm chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp, số phân tử đã phản ứng trong 
phản ứng quang hóa không bằng số lượng tử bị hấp thụ. Vì vậy, để đặc trưng cho 
phản ứng quang hóa, người ta đưa ra khái niệm hiệu suất lượng tử ( ). Hiệu suất 
lượng tử là tỷ số giữa số phân tử của chất đã phản ứng và số lượng tử ánh sáng bị hấp 
thụ, tức là:    

γ

γ =
số phân tử của chất đã phản ứng

số lượng tử ánh sáng đã bị hấp thụ   
Tùy thuộc vào độ lớn của hiệu suất lượng tử mà người ta chia các phản ứng 

quang hóa ra thành 4 loại sau đây:  

+ Các phản ứng trong đó =1, ví du: sự tạo thành bromciclohexan, sự phân hủy H2S 
trong dung dịch benzen, ...  

γ

+ Các phản ứng trong đó <1, ví dụ: sự tạo thành hexabrombenzen, sự phân hủy 
amoniac, ...  

γ

+ Các phản ứng trong đó >1, ví dụ: sự tạo thành hidrobrmua, sự phân hủy nitơdioxit, 
... 

γ

+ Các phản ứng trong đó >>1, ví dụ: phản ứng tạo thành hidroclorua từ hidro và clo, 
phản ứng clo hóa metan, ...   

γ

Theo định luật đương lượng quang hóa thì hiệu suất lượng tử phải bằng 1. Tuy vậy, 
sự sai lệch của hiệu suất lượng tử so với 1 không có nghĩa là định luật đương lượng 
quang hóa không đúng. 

Qua thực nghiệm, người ta thấy rằng phản ứng quang hóa được tạo thành từ các 
phản ứng sơ cấp và thường tiếp theo là các phản ứng thứ cấp. 

Nguyên nhân của sự sai lệch có thể giải thích như sau: 
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Trong phản ứng quang hóa sơ cấp, mỗi phân tử bị biến đổi là do sự hấp thụ trực 

tiếp một lượng tử bức xạ (vì vậy, =1). Nhưng sau đó thường còn xảy ra phản ứng thứ 
cấp; phản ứng này không cần nhận năng lượng bức xạ. Các sản phẩm của phản ứng 
sơ cấp sẽ tiếp tục phản ứng với các chất phản ứng (vì vậy, >1). Trong những trường 
hợp những bức xạ do những phân tử chất phản ứng hấp thụ bị tiêu dùng một phần vào 
những  quá trình phụ nào đó (ví dụ: khi va chạm, năng lượng dư của phân tử được 
truyền sang phân tử của một chất khác) hoặc chúng được những phân tử của các chất 
khác chứa trong hệ hấp thụ thì <1. 

γ

γ

γ

Như vậy, các sai lệch đều do những quá trình thứ cấp gây ra; còn những quá 
trình sơ cấp do sự hấp thụ năng lượng bức xạ gây ra thì được mô tả đúng bằng định 
luật đương lượng quang hóa.  

II. Phản ứng dây chuyền:  

1. Khái niệm:  

a. Định nghĩa phản ứng dây chuyền:  

 Phản ứng dây chuyền là phản ứng mà khi có sự hoạt động hóa (kích thích) một 
tiểu phân nào đó trong hệ phản ứng thì làm cho không những tiểu phân đó tham gia 
vào phản ứng mà cả một loạt những tiểu phân khác cũng lần lượt tham gia vào phản 
ứng.  

b. Ví dụ về phản ứng dây chuyền:  

  Phản ứng tổng hợp hydroclorua từ hydro và clo là phản ứng dây chuyền có cơ 
chế như sau: 

              Cl                     ( sinh mạch ) Clh
2 2ν⎯ →⎯ •

                    ( phát triển mạch ) 
••

••

+→+

+→+

ClHClClH

HHClHCl

2

2

             ---------------------------- 

                                      ( ngắt mạch ) 2ClCl2 →•

Theo sơ đồ trên, ta có thể chia phản ứng dây chuyền thành 3 nhóm phản ứng sau 
đây:  

+ Phản ứng sơ cấp (quá trình sinh mạch) hình thành những trung tâm hoạt động 
(nguyên tử, gốc tự do, ...).  

+ Phản ứng thứ cấp (quá trình phát triển mạch) xảy ra giữa những trung tâm hoạt 
động với phân tử chất tham gia phản ứng và hình thành những trung tâm hoạt động 
mới, làm cho phản ứng tiến triển từ chu kì này sang chu kì khác, tạo thành mạch phản 
ứng. 

+ Nhóm phản ứng thứ ba làm mất các trung tâm hoạt động dẫn đến sự cắt mạch phản 
ứng (quá trình ngắt mạch). 
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c. Phân loại phản ứng dây chuyền:  

  Người ta chia các phản ứng dây chuyền thành 2 loại sau đây:  

+ Phản ứng dây chuyền không phân nhánh: là phản ứng trong đó mỗi tiểu phân hoạt 
động khi tham gia biến đổi sinh ra không quá một tiểu phân hoạt động mới. Phản ứng 
tổng hợp hydroclorua từ clo và hydro là phản ứng dây chuyền không phân nhánh. 

+ Phản ứng dây chuyền phân nhánh: là phản ứng trong đó từ một tiểu phân hoạt động 
sinh ra 2, 3, ... tiểu phân hoạt động mới. 

Ví dụ về phản ứng dây chuyền phân nhánh: phản ứng tổng hợp nước từ hidro 
và oxi xảy ra theo cơ chế sau đây:  

          

H H
H O HO O
HO H H O H
O H HO H

H H

2

2

2 2

2

2

2

2

→

+ → +

+ → +

+ → +
− − − − − − − − − − − − − −

→

•

• •
•
•

• •

•
• •

•

•

2. Đặc điểm của phản ứng dây chuyền:  

So với các phản ứng hóa học thông thường, phản ứng dây chuyền có những đặc 
điểm khác biệt là: 

+ Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của phản ứng dây chuyền, có ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng, là độ dài mạch, nghĩa là số những phân tử của một 
chất đầu đã phản ứng nhờ một tác dụng sinh mạch. Về điều này, các phản ứng có 
thể khác nhau trong những giới hạn rất rộng và độ dài mạch có thể phụ thuộc 
nhiều vào điều kiện diễn biến của phản ứng. Có những phản ứng độ dài mạch rất 
bé, chỉ khoảng hai hoặc ba mắt xích; nhưng cũng có những phản ứng có độ dài 
mạch đạt tới hàng nghìn và hơn thế nữa mắt xích. 

Độ dài mạch của một phản ứng phụ thuộc vào quan hệ giữa số tiểu phân hoạt 
động được hình thành trong một đơn vị thời gian và số tiểu phân đó dùng vào việc 
hình thành các sản phẩm phản ứng và các quá trình khác; nói cách khác, độ dài 
mạch phụ thuộc vào quan hệ giữa số mạch sinh ra trong một đơn vị thời gian và số 
mạch mất đi trong cùng khoảng thời gian đó.  

+ Tốc độ phản ứng dây chuyền phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và chất 
liệu làm bình phản ứng. 

Các tiểu phân hoạt động có thể bị tiêu phí vào các tương tác phụ. Trong số các 
tương tác này, sự va chạm với thành bình hoặc với các phân tử trơ trong bình có một 
vai trò đặc biệt quan trọng. Vì trong các va chạm đó, các phân tử hoạt động thường 
mất năng lượng dư của chúng và trở thành các phân tử không hoạt động và vì vậy, 
trong những quá trình đó, người ta thấy có xảy ra sự ngắt mạch. Sự ngắt mạch đó làm 
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giảm khả năng phát triển xa hơn của phản ứng và trong những trường hợp không 
thuận lợi thì điều đó có thể làm dừng hẳn phản ứng lại.   

+ Phản ứng dây chuyền rất nhạy với sự có mặt của chất lạ. Chỉ cần có dấu vết 
của chất lạ là có thể làm tăng hay giảm tốc độ phản ứng. 

+ Với những phản ứng nổ theo cơ chế dây chuyền có tồn tại một giới hạn áp 
suất và quá trình nổ chỉ xảy ra trong vùng giới hạn áp suất đó. Nếu áp suất cao 
hơn hoặc thấp hơn giới hạn đó thì không xảy ra sự nổ. 

3. Động học của phản ứng dây chuyền:  

a. Động học của phản ứng dây chuyền không phân nhánh: 

Phản ứng dây chuyền không phân nhánh là phản ứng phức tạp, chất đầu và 
sản phẩm phản ứng bị tiêu thụ và tạo thành trong các quá trình phát triển mạch. Do 
đó, tốc độ phản ứng dây chuyền tính theo một cấu tử nào đó bằng tốc độ của giai 
đoạn phát triển mạch, trong đó cấu tử nghiên cứu bị tiêu thụ hoặc được tạo thành. 

Vì vậy, nếu có một mắt xích gồm hai phản ứng thứ cấp, trong đó mỗi phản 
ứng đều có sự tiêu thụ chất đầu và tạo thành sản phẩm, nghĩa là: 

            ; , trong đó: và  là các 

gốc tự do, thì ta có: 

R A R Bk
1 1 2 1

1• •+ ⎯ →⎯ + R A R Bk
2 2 1 2

2• •+ ⎯ →⎯ + R1
• R2

•

− = = •

dC
dt

dC
dt

k C CA B
R A

1 1

1 11. .  (IV-7) và 

− = = •

dC
dt

dC
dt

k C CA B
R A

2 2

2 22 . . (IV-8). 

Muốn viết phương trình vi phân cho nồng độ gốc tự do, ta phải kể đến tốc độ 
của phản ứng sinh mạch (vsm=vo) và tốc độ của phản ứng ngắt mạch ( ).  v vngm Ri

= •

  Bình thường, phản ứng sinh mạch sẽ tạo ra một trong các gốc tự do nào đó để 
tham gia vào phản ứng dây chuyền, ví dụ: .  R1

•

Nếu kí hiệu và  là tốc độ mất gốc tự do  và  thì ta có:  vR1
• vR2

•
•
1R R2

•

   •••

•

−+−=
12211

1

RRA2RA1o
R vC.C.kC.C.kv

dt

dC
 (IV-9) và  

  
dC

dt
k C C k C C vR

A R A R
2

1 1 2 2 2
1 2

•

• •= −. . . .
R•−  (IV-10). 

  Vì các gốc tự do là các tiểu phân trung gian rất hoạt động nên trong toàn bộ quá 

trình phản ứng, nồng độ của chúng được xem như dừng, nghĩa là: 
dC

dt

dC

dt
R R1 2 0
• •

+ =  

nên (IV-11). •• +=
21 RRo vvv
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Như vậy, trong chế độ dừng, tốc độ ngắt mạch bằng tốc độ sinh mạch; vì vậy, 

nếu xem ngắt mạch chỉ do mất một trong các gốc tự do thì phương trình (IV-11) sẽ là 
(IV-12). •=

iRo vv

+ Xét trường hợp ngắt mạch bậc 1 (tức là Rikhđ) thì ta có: (IV-

13) và vpư =

Ri
k• ⎯ →⎯3

•=
iR3o C.kv

iA
3

o
i C

k
v

k ⋅⋅ (IV-14) (theo các phương trình (IV-7,8 ,13)). 

+ Xét trường hợp ngắt mạch bậc 2 (tức là ) thì ta có:  ( 

IV-15) và vpö = 

2 3
2Ri

k
i

• ⎯ →⎯ R 2
R3o

i
C.k2v •=

3

o
Ai k2

v
Ck

i
⋅⋅  (IV-16) (theo các phương trình (IV-7,8,15)).  

+ Nếu ta chia tốc độ của phản ứng dây chuyền cho tốc độ của phản ứng ngắt mạch 
hoặc sinh mạch thì ta sẽ thu được độ dài mạch ( )của phản ứng dây chuyền không 
phân nhánh là:   

γ

- Trường hợp 1: ngắt mạch bậc 1, ta có: γ =
k
k

Ci
Ai

3

(IV-17). 

- Trường hợp 2: ngắt mạch bậc 2, ta có:
iA

o3

i C
v.k2

k
=γ (IV-18). 

+ Sau đây là một số ví dụ về việc tính tốc độ của phản ứng dây chuyền không phân 
nhánh: 

- Ví dụ 1: Chứng minh rằng phản ứng: spHCOOHCl2 →+ , tuân theo phương trình 

động học sau:− =
dC

dt
k C CHCOOH

Cl HCOOH. .
2

, biết rằng cơ chế của phản ứng như sau: 

                                           (sinh mạch) Cl Clh k
2

0 2ν ,⎯ →⎯⎯ •

           

Cl HCOOH HCl HOOC

HOOC Cl HCl CO Cl

k

k

• •

• •

+ ⎯ →⎯ +

+ ⎯ →⎯ + +
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

1

2
2 2

OH

  (phát triển mạch)  

           Cl thành bình hấp phụ        (ngắt mạch)  • + k Cl3⎯ →⎯

                              Giải:  

  Vì ngắt mạch bậc 1 đối với Cl nên ki=k1 và• C CA HCOi
=  và vì nên 

ta  coù:vpö =

2Cloo C.kv =

HCOOH
3

Clo
1A

3

o
i C

k
C.k

kC
k
v

k 2

i
⋅⋅=⋅⋅  = , trong ñoù:k =k C CCl HCOOH. .

2
3

1o

k
k.k

. 

- Ví dụ 2: Chứng minh phương trình động học của phản ứng clo hóa C2Cl4 trong CCl4 

là   − =
dC

dt
k CC Cl

Cl
2 4

2

3 2. / , biết rằng cơ chế của phản ứng là: 
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                                              (sinh mạch) Cl Clh k

2
0 2ν,⎯ →⎯⎯ •

                             (phát triển mạch) 
Cl C Cl C Cl

C Cl Cl C Cl Cl

k

k

• •

•

+ ⎯ →⎯

+ ⎯ →⎯ +
2 4 2 5

2 5 2 2 6

1

2 •

5 Cl

                               (ngắt mạch) 2 2 5 2 6 2 4
3C Cl C Cl C Clk• ⎯ →⎯ +

                      Giải: 

  Vì ngắt mạch bậc 2 đối với  nên ki=k2 và CC Cl2
• CAi

=
2
và vì nên 

vpö  = 

2Cloo C.kv =

3

o
Ai k2

v
Ck

i
⋅⋅  = 

3

Clo
Cl2 k2

C.k
Ck 2

2
⋅⋅  = , trong đó: k CCl. /

2

3 2

2/1

3

o
2 k2

kkk ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= . 

b. Động học của phản ứng dây chuyền phân nhánh:   

 Phương trình động học thường dùng để mô tả cho phản ứng dây chuyền phân 

nhánh là: n.v
dt
dnv o ϕ+==   (IV-19), trong đó: n là nồng độ tổng cộng của các gốc 

tự do, vo là tốc độ sinh mạch,ϕ.n là hiệu giữa tốc độ sinh nhánh và tốc độ ngắt mạch. 

Nếu cả hai quá trình sinh nhánh và ngắt mạch đều là phản ứng bậc 1 đối với 
nồng độ gốc tự do thì tốc độ của chúng có thể viết dưới dạng f.n và q.n . Khi đó, ta 

có: 
dn
dt

v f q n v q f= + − = − −0 0( ) ( )n  (IV-20). 

+ Nếu q > f thì hệ phản ứng sẽ có trạng thái nồng độ dừng của gốc tự do sau một thời 

gian nào đó, nên ta có: n
v

q fd = −
0  (IV-21). Ta thaáy raèng neáu f = 0 thì nd = vo/q (IV-

22). Nếu so sánh 2 phương trình (IV-21) và (IV-22) thì ta sẽ thấy rằng nồng độ dừng 
của phản ứng dây chuyền không phân nhánh nhỏ hơn nồng độ dừng của phản ứng 
dây chuyền phân nhánh.   

+ Nếu q < f thì f -q=ϕ>0 và lấy tích phân phương trình (IV-19) ở trên, ta được:  

   (n
v

e t= 0 1
ϕ

ϕ )−  (IV-23).  Từ phương trình này, ta thấy rằng n tăng nhanh theo thời 

gian và sẽ có nguy cơ dẫn đến sự nổ. 

+ Đặc điểm đặc trưng của phản ứng dây chuyền phân nhánh là có hai chế độ diễn 
biến rất khác nhau như sau:  

- Nếu tốc độ của phản ứng ngắt mạch lớn hơn tốc độ của quá trình sinh nhánh thì sẽ 
có chế độ dừng và trong đa số các trường hợp, tốc độ phản ứng nhỏ đến mức không 
thể đo được. 

- Nếu tốc độ của quá trình sinh nhánh lớn hơn tốc độ của phản ứng ngắt mạch thì tốc 
độ phản ứng sẽ tăng lên không ngừng và sẽ kết thúc bằng sự nổ. 

+ Ta có thể điều khiển chút ít một trong những thông số quyết định đến tốc độ của 
phản ứng ngắt mạch và tốc độ của quá trình sinh nhánh như áp suất, nhiệt độ, thành 
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phần hỗn hợp, kích thước, hình dạng và trạng thái bình phản ứng, ... Hiện tượng thay 
đổi chút ít các thông số có thể chuyển từ trạng thái dừng (xảy ra chậm) sang trạng 
thái nổ (xảy ra nhanh) hoặc ngược lại trong động hóa học gọi là hiện tượng tới hạn 
hay giới hạn (xem H.IV.1). 

                               

vùng không nổ vùng nổ 

giới
hạn 

nổ 
thứ

nhất

giới 
hạn 
nỗ

thứ
hai

giới 
hạn 

nổ
thứ

ba

P

T  
                        H.IV.1: Giới hạn nổ của phản ứng dây chuyền phân nhánh. 

III. Nguyên lý nồng độ ổn định và việc áp dụng nguyên lý này trong việc xác 
định phương trình động học của phản ứng phức tạp:  

1. Nội dung của nguyên lí nồng độ ổn định (hay còn gọi là nguyên lí nồng độ dừng):  

Nồng độ chất trung gian (gốc tự do, phức chất hoạt động, ...) sau một thời gian 
phản ứng được ổn định, tức là đạo hàm của nồng độ của nó theo thời gian bằng 
không. 

2. Áp dụng nguyên lí nồng độ dừng trong việc xác định phương trình động học của 
phản ứng phức tạp:  

Ví dụ: cho phản ứng tổng hợp hidrobromua xảy ra theo cơ chế sau: 

               

Br Br Br H HBr H

H Br HBr Br H HBr H Br

Br Br

k k

k k

k

2 2

2 2

2

1 2

3 4

5

2

2

⎯ →⎯ + ⎯ →⎯ +

+ ⎯ →⎯ + + ⎯ →⎯ +

⎯ →⎯

• • •

• • •

•

,

, •

Hãy chứng minh: 
dC

dt
k C C

k C
C

HBr H Br

HBr

Br

=
+

. .

.

/

/

2 2

2

1 2

1
. 

                                Giải: 

+  Theo cơ chế phản ứng, ta có:  

           
dC

dt
k C C k C C k C CHBr

H Br Br H HBr H
= + −• •2 3 42 2

. . . . . . •  (a)  

+ Áp dụng nguyên lí nồng độ dừng đối với và , ta có:           H• Br•
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dC

dt
k C C k C C k C CH

H Br Br H HBr H

•

• •= = − −0 2 3 42 2
. . . . . . • (b)  

và 
dC

dt
k C k C C k C C k C C k CBr

Br H Br Br H HBr H B

•

• • •= = − + + −0 2 21 2 3 4 5
2

2 2 2
. . . . . . . .

r• (c) 

+ Từ các phương trình ( a, b, c), ta suy ra: 

                     
dC

dt

k
k
k

C C

k
k

C
C

HBr
H Br

HBr

Br

=

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

+ ⋅

2

1

2
1

5

1 2
1 2

4

3

2 2

2

/
/. .

=
+

k C C

k
C
C

H Br

HBr

Br

. .

.

/

/

2

2

1 2

1

2 ,  trong đó:  

 k k
k
k

=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟2 2

1

5

1 2/

và k
k
k

/ = 4

3

 (điều phải chứng minh). 

IV. Khái niệm về xúc tác: 

1. Định nghĩa: 

Xúc tác là hiện tượng thay đổi tốc độ phản ứng gây ra do tác dụng của một số 
chất gọi là chất xúc tác. Chất được gọi là chất xúc tác khi chất này sau khi tham 
gia vào quá trình phản ứng thì cuối cùng không bị thay đổi về lượng cũng như về 
chất.  

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng gọi là chất xúc tác dương và thường gọi 
là chất xúc tác.  

Chất xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng gọi là chất xúc tác âm và thường gọi là 
chất ức chế. 

Có một số chất, dù lượng rất bé, khi có mặt trong hệ phản ứng thì làm giảm 
hoặc mất khả năng hoạt động của chất xúc tác, gọi là chất đầu độc xúc tác.  

Ngược lại, có một số chất, khi có mặt trong hệ thì làm tăng hoạt tính của chất 
xúc tác, gọi là chất kích thích hay còn gọi là chất mang. 

Người ta chia các phản ứng xúc tác thành phản ứng xúc tác đồng thể và phản 
ứng xúc tác dị thể. 

Phản ứng xúc tác đồng thể là phản ứng trong đó chất xúc 
tác nằm cùng pha với các chất tham gia phản ứng. Chất xúc tác 
cho loại phản ứng này thường là các dung dịch acid, baz, muối 
của kim loại chuyển tiếp.  

Ví dụ: phản ứng iod hóa aceton nhờ xúc tác acid. 

           Phản ứng xúc tác dị thể là phản ứng trong đó chất xúc tác nằm khác pha 
với các chất tham gia phản ứng. Chất xúc tác cho loại phản ứng này thường là chất 
rắn (thường là kim loại và oxit kim loại) và phản ứng sẽ xảy ra trên bề mặt chất 
xúc tác. 
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Ngoài ra, còn có loại phản ứng xúc tác men, trong đó men là chất xúc tác.  

2. Đặc điểm của hiện tượng xúc tác: 

+ Có tính chọn lọc cao: mỗi chất xúc tác thường chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất 
định hoặc một loại phản ứng nhất định.  

+ Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng chứ không làm dịch chuyển cân bằng hóa 
học, tức là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận bao nhiêu lần thì cũng làm 
tăng tốc độ phản ứng nghịch bấy nhiêu lần.   

+ Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng của những phản ứng vốn dĩ có khả năng 
xảy ra mặc dù hết sức chậm chứ không gây nên phản ứng, tức là chất xúc tác làm 
giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng chứ không làm thay đổi trạng thái đầu và 
trạng thái cuối  (  không đổi). ∆G
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* BÀI TẬP ĐỘNG HÓA HỌC * 
BÀI 1: Hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch sau đây:  

                   
A B

k1
k2  

 là 10, còn hằng số tốc độ của phản ứng thuận k1 = 0,2 séc-1. 

Hãy xác định thời gian để CA = CB, biết rằng ban đầu chỉ có A.   

                                  GIẢI: 

      Ta có: k k
t x1 2
1

+ =
−

ln α
α

 ; K = k1/k2 =10 và k1 = 0,2 séc-1 ⇒ k2 = 0,02 séc-1 . 

      α =
−
+

K a b
K
.

1
 =

10 0
10 1

10 11a a−
+

= / .   Vì CA = CB nên ta suy ra: a - x = x ⇒ a - x = 

x =a/2.  Ta suy ra: t =
+ −

≈
1

0 2 0 02
10 11

10 11 2
3 63

, ,
ln /

/ /
,a

a a
 (séc). 

                       -------------------------------------------- 

BÀI 2: Cho phản ứng nối tiếp: , có các thông số đặc trưng sau 
đây: 

A Bk k1 2⎯ →⎯ ⎯ →⎯ C

Khi nồng độ chất B đạt cực đại  thì  
C
C

A

B

= 4 5, ; còn thời gian để độ biến đổi 

chất A là 25% là 85 séc. 

Hãy tính k1 và k2. 

                                      GIẢI: 

+ Như chúng ta đã biết, C a
k
kAt

k
k k

max
.=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

−
1

2

1

2 1

 (a), C a k
kB

k
k k

max .=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

−
1

2

2

2 1

(b) và 

k
t

a
a x1

1
=

−
ln  (c). 

+ Từ các phương trình (a, b) và bài ra, ta có: 
C
C

k
k

At

B

max

max

,= =2

1

4 5  (d). 

+ Theo bài ra, khi t= 85 séc thì x = 25%.a nên từ phương trình (c), ta có:  

 k a
a a1

31
85 0 25

3 3810=
−

≈ −ln
, .

, .  (séc-1) (e). 

+ Từ các phương trình (d, e), ta suy ra: k2 = 15,21.10-3 séc-1.  

                         ------------------------------------------------ 
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BÀI 3: Cho hằng số tốc độ của phản ứng xà phòng hóa etylacetat bằng xút ở nhiệt 
độ làm thí nghiệm là 3 l/mol.phút. 

Tính thời gian để xà phòng hóa được 50% etylacetat ở nhiệt độ đó, nếu trộn 1 

lít dung dịch CH3COOC2H5 
1

20
M với ... 

1. 1 lít dung dịch NaOH
1

20
M.    2.1 lít dung dịch NaOH

1
10

M. 

3. 1 lít dung dịch NaOH
1
25

M.    4. 4 lít dung dịch NaOH
1

20
M. 

5. 0,5 lít dung dịch NaOH
1

15
M.  6. 2 lít dung dịch NaOH

1
40

M.  

                                          GIẢI: 

+ Công thức tính: 

t
k a x a

=
−

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 1 1
 (a) (khi nồng độ ban đầu của các chất giống nhau);                        

t
k a b

b a x
a b x

=
−

−
−

1
( )

ln (
( )

)
  (b)(khi nồng độ ban đầu của các chất  khác nhau). 

+ Tính toán: 

          Gọi a và b là nồng độ ban đầu của xút và etylacetat; theo bài ra, ta có: x = 
50%.b. 

1. Áp dụng công thức (a), ta tính được: t ≈ 13,33 phút (=13 phút 20 giây). 

2. Áp dụng công thức (b), ta tính được: t≈5,41 phút. 

3. Áp dụng công thức (b), ta tính được: t≈19,18 phút. 

4. Áp dụng công thức (b), ta tính được: t≈6,22 phút. 

5. Áp dụng công thức (b), ta tính được: t≈20,8 phút. 

6. Áp dụng công thức (a), ta tính được: t=20 phút. 

                  ---------------------------------- 

BÀI 4: Cho phản ứng song song sau:  

                     

A

B

C

D
E

k1

k2

k3

k4  
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Ở thời điểm t bằng 10 giây,  tương ứng là 0,5 mol/l, 0,03 

mol/l, 0,02 mol/l, 0,3 mol/l, 0,15 mol/l. Biết ban đầu, nồng độ các chất B, C, D, E đều 
bằng không.  

C C C C CA B C D, , , , E

Hãy tính và theo đơn vị phút-1. k k k1 2 3, , k4

                                      GIẢI: 

+ Công thức: 

                    

EDCB

EDCBAoA

A

oA

CCCCkkkk
CCCCCC

C
C

t
kkkk

::::::

ln1

4321

4321

=
++++=

=+++

 

  + Tính toán: thay các dữ kiện bài ra vào các công thức trên; sau đó, giải hệ các 
phương trình, ta tính được và tương ứng là 0,2496 phút-1, 0,1664 phút-1, 
2,496 phút-1 và 1,248 phút-1. 

k k k1 2 3, , k4

                          --------------------------------------------- 

BÀI 5: Nồng độ các chất A, B và C trong dung dịch X đều là a mol/l. Sau 1000 
giây, một nửa lượng chất A đã phản ứng.  

Nếu phản ứng xảy ra trong dung dịch X là phản ứng bậc một, bậc hai, bậc ba 
và bậc không thì sau 2000 giây sẽ còn lại bao nhiêu % chất A so với ban đầu? 

                                     GIẢI:  

Ta xét các loại phản ứng bậc 1, 2, 3 và 0 (sử dụng phương trình động học ở 
dạng tích phân khi nồng độ ban đầu của các chất giống nhau) thì ta sẽ thu được đáp 
số tương ứng với phản ứng bậc1, 2, 3 và 0 là 25%, 33,33%, 37,8% và 0%.  

               ----------------------------------------------- 

BÀI 6:  Cho phản ứng nhiệt phân khí N2O5 xảy ra theo cơ chế sau: 

                   
N2O5 NO2 NO3

k1
k2

+
 

                     
NO NO NO NO O

NO N O NO

k

k
2 3 2

2 5 2

3

4 3

+ ⎯ →⎯ + +

+ ⎯ →⎯
2

Hãy áp dụng nguyên lí nồng độ dừng đối với NO3 và NO để tìm phương trình 
tính tốc độ của phản ứng có cơ chế trên. 

  ĐÁP SỐ: − =
+

⋅
dC

dt
k k

k k
CN O

N O
2 5

2 5

2 1 3

2 3

.
. 
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Phần II. ĐIỆN HÓA HỌC. 
CHƯƠNG V. DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI.  

I. Tính chất chung của dung dịch: 

1. Độ giảm áp suất tương đối của dung môi trên dung dịch so với dung môi nguyên 
chất là: 

         2o
1

1
o

1 N
P

PP
=

−  (V-1), trong đó  và P1 là áp suất hơi bão hòa của dung môi tinh 

khiết và của dung môi trên dung dịch tương ứng, N2 là nồng độ phần mol của chất tan 
trong dung dịch. 

o
1P

2. Độ tăng nhiệt độ sôi và độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch so với dung môi 
nguyên chất là: 

∆TS =TS -TS
o =ES .m2  (V-2), ∆Tñ=Tñ

o -Tđ =Eđ.m2  (V-3), trong đó ∆TS (đ) là độ 
tăng nhiệt độ sôi (độ hạ nhiệt độ đông đặc), TS và TS

o là nhiệt độ sôi của dung dịch và 
dung môi tương ứng, Tđ và Tđ

o là nhiệt độ đông đặc của dung dịch và dung môi tương 
ứng, ES và Eđ là hằng số nghiệm sôi và nghiệm lạnh tương ứng, m2 là nồng độ molan 
của chất tan trong dung dịch.  

3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch là: 

  Π=C2.RT (V-4), C2= n2 /V,  trong đó Π là áp suất thẩm thấu, n2 là số mol chất 
tan, V là thể tích dung dịch, C2 là nồng độ mol của chất tan, R là hằng số khí  và T là 
nhiệt độ tuyệt đối. 

II. Dung dịch các chất điện giải: 

1. Tính chất của dung dịch các chất điện giải: 

+ Độ dẫn điện khá cao do trong dung dịch có các ion tự do.  

+ Đối với dung dịch các chất điện giải, ta có các hệ thức sau:  

  ∆P= =i.P1
o.N2  (V-5); ∆TS (ñ)=i.ES (ñ).m2  (V-6); Π=i.C2.RT (V-7), trong đó: 

i≥ 1 và khi dung dịch vô cùng loãng thì i là 1 số nguyên đơn giản 2, 3, 4, … còn bình 
thường i là số thập phân. 

1
o

1 PP −

2. Thuyết Areniuyt về sự điện li: 

+ Các phân tử chất tan trong các dung dịch chất điện giải chịu sự phân li thành 
những ion dương (cation) và ion âm (anion). Các ion này sẽ tham gia vào sự dẫn 
điện. 

+  Sự phân li được coi như là 1 phản ứng hóa học, tuân theo định luật tác dụng khối 
lượng như những phản ứng hóa học khác. 
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        [ HA ]
[ H+ ] [ A- ]

, K =A-+H+Ví dụ: HA K là hằng số phân li,
 

+ Các chất điện giải trong dung dịch có độ phân li nhất định tùy thuộc vào tính chất 
của chúng. Độ phân li α được định nghĩa là tỉ số giữa số phân tử đã phân li n'  và 
tổng số phân tử lúc đầu n, tức là α = n'/n  (0≤α≤1). 

Thuyết Areniuyt giải thích được sự sai lệch giữa dung dịch nói chung và dung dịch 
các chất điện giải là: do sự phân li của các phân tử chất tan mà làm cho số tiểu phân 
thực tế trong dung dịch chất điện giải tăng lên so với khi không có sự phân li và vì 
vậy, độ giảm áp suất hơi tương đối của dung môi trên dung dịch tăng lên, độ hạ nhiệt 
độ đông đặc, độ tăng nhiệt độ sôi và áp suất thẩm thấu tăng lên. 

Mối liên hệ giữa hệ số đẳng trương i và độ phân li α như sau: i=1+α ( -1)  (V-
8), trong đó  là số ion do 1 phân tử phân li ra. 

γ
γ

 Ví dụ:* Dung dịch NaCl loãng có i=1+1(2-1)= 2.  

                       * Dung dịch K3PO4 loãng có i=1+1(4-1)= 4.  

III. Độ dẫn điện của dung dịch chất điện giải: 

+ Khi có dòng điện 1 chiều đi qua chất dẫn điện loại 2, lượng điện được chuyển về 
các điện cực là nhờ các ion tự do. Những ion dương (cation) chuyển về điện cực âm 
(catod), còn những ion tích điện âm (anion) chuyển về điện cực dương (anod). 

+ Điện trở trong dung dịch chất điện giải (R) cũng giống như trong bất kì chất dẫn 
điện nào phụ thuộc vào bản chất của chất dẫn điện, tiết diện ngang và chiều dài của 
nó, tức là R=ρ.l/s, trong đó ρ là điện trở riêng của chất dẫn điện phụ thuộc vào bản 
chất của nó, l là chiều dài và s là tiết diện ngang (xem H.V.1).  

               

l
S

dung dịch chất điện giải  
 H.V.1: Sơ đồ điện trở của dung dịch chất điện giải. 

Khi l=1cm và s=1cm2 thì R=ρ. Như vậy, điện trở riêng là điện trở của 1 chất 
dẫn điện có chiều dài 1cm và có tiết diện ngang là 1 cm 2. 

+ Trong điện hóa, người ta thường đánh giá tính chất dẫn điện của chất dẫn điện 
bằng đại lượng nghịch đảo của điện trở riêng và được gọi là độ dẫn điện riêng (χ).  
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           χ
ρ

=
1   (V-9),  độ dẫn điện riêng có thứ nguyên là Ω-1.cm-1. 

+ Sự phụ thuộc của độ dẫn điện riêng vào nồng độ dung dịch như sau: const.α.C 
(V-10) và đồ thị χ-C sẽ là một đường cong có cực đại có dạng như trên H.V.2.       

=χ

                                                   
 H.V.2: Đồ thị χ-C      H.V.3: Đồ thị λ-C       H.V.4: Đồ thị λ-C1/2. 

+ Để tiện lợi hơn trong việc nghiên cứu, người ta thường sử dụng cái gọi là độ dẫn 
điện đương lượng. Độ dẫn điện đương lượng liên hệ với độ dẫn điện riêng theo hệ 
thức: 

 λ =1000χ /C (V-11), trong đó C là nồng độ đương lượng. Thứ nguyên của độ dẫn 
điện đương lượng là Ω-1.cm2.đlg-1.  

  Độ dẫn điện đương lượng phụ thuộc vào nồng độ dung dịch (xem H.V.3). Khi 
nồng độ dung dịch giảm thì độ dẫn độ dẫn điện đương lượng tăng. Với sự pha loãng 
dung dịch, độ dẫn điện sẽ tăng lên đến 1 giá trị giới hạn nào đó. Giá trị giới hạn của độ 
dẫn điện đương lượng gọi là độ dẫn điện khi pha loãng vô cùng và được kí hiệu là λ∞  
hay λo. Khi C→0 thì α→1, nghĩa là chất điện giải phân li hoàn toàn, lúc đó ta có λo. 
Ngược lại, khi C tăng thì α giảm, do đó λ giảm. 

Sự phụ thuộc của độ dẫn điện đương lượng của chất điện giải mạnh vào nồng độ 
có dạng như trên H.V.4 và đã được Conrausơ đưa ra công thức thực nghiệm sau đây: 

λ=λo-A.C1/2=λo-A1.C1/2-A2.C1/2 (V-12), trong đó A, A1 và A2 là các hằng số kinh 
nghiệm. 

+ Độ dẫn điện không những phụ thuộc vào tổng số ion có mặt trong dung dịch mà 
còn phụ thuộc vào độ nhớt của dung dịch và nhiệt độ. 

- Khi tăng nồng độ thì độ nhớt của dung dịch tăng; do đó, làm giảm tốc độ chuyển 
động của các ion và vì vậy, độ dẫn điện giảm. 

- Khi tăng nhiệt độ thì độ nhớt của dung dịch giảm, do đó độ dẫn điện tăng (khác với 
chất dẫn điện loại1). 

+ Độ dẫn điện khi pha loãng vô cùng của chất điện giải bằng tổng độ dẫn điện khi 
pha loãng vô cùng của các ion tạo nên chất điện giải đó, tức là: λo=λo++λo-(V-13). 
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IV. Phương pháp đo độ dẫn điện và ứng dụng của nó:  

1. Phương pháp đo: 

a. Điều kiện:  

Để đo độ dẫn điện của dung dịch chất điện giải cần phải:    

+ Đo được nhiệt độ chính xác và giữ được nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình 
đo. 

+ Loại trừ được sự phân cực điện cực. 

+ Đo chính xác các đại lượng điện.  
b. Nguyên tắc:  

Dùng cầu Vettơn để đo điện trở của dung dịch, từ đó suy ra độ dẫn điện.  
c. Cấu tạo của cầu Vettơn:  

Được nêu ra trên H.V.5. 

               

R1R2

RxR3

G

E
~

 
               H.V.5: Sơ đồ cấu tạo của cầu Vettơn  gồm: E là nguồn điện xoay chiều, R 
1và R2 là các biến trở, R3 là điện trở so sánh đã biết, Rx  là điện trở của dung dịch cần 
đo, G là dụng cụ đo“ điểm không“của dòng điện (ống nghe, galvanomet, …). 

d. Cách đo:  

Điều chỉnh R1 và R2 sao cho dòng điện đi qua G=0, lúc đó ống nghe không kêu 
hay kêu nhỏ nhất, ta đạt được cân bằng cầu. Theo định luật Kiếcsốp (Kirchhoff), 
ta có: Rx/R3=R1 /R2→ Rx=R1.R3/R2. Mà Rx = l / S.χ  nên suy ra: χ=l/S.Rx.  

Việc xác định l/S trong thực tế là rất khó chính xác nên người ta thường cố định 
l/S=k gọi là hằng số bình và xác định nó nhờ vào việc đo điện trở của 1 dung dịch 
mẫu đã biết chính xác độ dẫn điện χm.  

Ta có: Rm=l/S.χm=k/χm→ k=Rm.χm→χ=Rm.χm /Rx (V-14). Từ giá trị của χ, ta có 
thể suy ra λ.  

2. Ứng dụng của việc đo độ dẫn điện: 

a. Xác định độ phân li α của chất điện giải yếu:α=λC/λ0=λC/(λ0++λ0-).  

Nhờ vào việc đo độ dẫn điện, ta xác định được λC, còn λ0+và λ0- có sẵn trong 
các bảng tra cứu của sổ tay hóa học, ta dễ dàng xác định được α .  
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b. Xác định độ tan của chất ít tan: 

Nếu gọi S là độ tan của chất ít tan (đương lượng gam/lit) thì ta có:  

λ=χ.1000/C=χ.1000/S. Vì chất ít tan nên dung dịch bão hòa của nó là dung dịch rất 
loãng và vì vậy, λ ≈λo và do đó, S=χ.1000/ λo=χ.1000/(λ0++λ0-). 

c. Chuẩn độ dẫn điện kế: 

+ Nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ này là dựa vào sự khác nhau về độ dẫn 
điện của các ion. Trong quá trình chuẩn độ, tại điểm tương đương, độ dẫn điện sẽ 
có sự thay đổi đột ngột. 
+ Ví dụ: Khi chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH, dung dịch  
CH3COOH bằng dung dịch NaOH thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dẫn 
điện (χ) vào thể tích dung dịch NaOH cho vào như trên H.V.6, H.V.7  tương ứng. 

χ χ

VddNaOH VddNaOHVtñ Vtñ  
              H.V.6                                                          H.V.7 

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 



Giáo trình Hoá lý dùng cho SV ngành Môi trường - 43 - 

 

CHƯƠNG VI. NGUYÊN TỐ GANVANIC. 

I. Các khái niệm mở đầu: 

+ Điện cực: là kim loại nằm tiếp xúc với dung dịch chất điện phân. 

Ví dụ: Zn / Zn2+, Cu / Cu2+, …  

+ Nguyên tố ganvanic: là hệ các điện cực khác nhau bị ngăn cách bởi 1 lớp dung dịch 
chất điện phân, có khả năng sinh công điện, được dùng làm nguồn điện. 

Ví dụ: nguyên tố Đanien-Jacobi là nguyên tố ganvanic được tạo thành từ 2 kim 
loại Zn và Cu nhúng trong 2 dung dịch muối của chúng (Cu/Cu2+và Zn/Zn2+) và các 
dung dịch tiếp xúc với nhau qua màng ngăn xốp. 

+ Cách viết cấu tạo của nguyên tố ganvanic: 

- Ranh giới kim loại-dung dịch được kí hiệu bằng 1 nét đứng, ranh giới dung dịch-
dung dịch được kí hiệu bằng 2 nét đứng. 

-Từ trái sang phải lần lượt người ta đặt điện cực âm, dung dịch của điện cực âm, 
cầu nối, dung dịch của điện cực dương và cuối cùng là điện cực dương. 

Ví dụ: nguyên tố Đanien-Jacobi được viết là: (-) Zn/Zn2+//Cu2+/Cu (+). 

+ Thế điện cực: là thế xuất hiện trên ranh giới kim loại-dung dịch của điện cực. Thế 
điện cực có thể xác định được bằng cách đo sức điện động của nguyên tố ganvanic 
được cấu tạo gồm điện cực đó và điện cực so sánh có thế đã biết (điện cực hydro tiêu 
chuẩn có thế bằng không, điện cực calomen có thế bằng 0,2412vôn, …). 

+ Sức điện động của nguyên tố ganvanic: là hiệu của 2 thế điện cực. 

Ví dụ: nguyên tố Đanien-Jacobi có sức điện động: 

  E=ϕ ϕ ϕ ϕ+ −− = −+ +Cu Cu Zn Zn2 2/ / . 

II. Thế của từng điện cực: 

Thế của từng điện cực riêng biệt được đo bằng cách so sánh nó với 1 điện cực 
khác tạo thành nguyên tố ganvanic. Điện cực so sánh là điện cực  có thế đã biết và 
tương đối ổn định (thường là điện cực hydro hoặc điện cực calomen). Nếu điện cực so 
sánh là điện cực hydro tiêu chuẩn thì dấu của thế điện cực là dấu dương nếu trong 
nguyên tố này điện cực nghiên cứu là điện cực dương và ngược lại, là âm nếu điện 
cực nghiên cứu là điện cực âm. Vì sức điện động luôn luôn dương (∆G=-nFE<0, quá 
trình tự diễn biến) nên để tính sức điện động của nguyên tố ganvanic dựa vào thế 
điện cực, ta cần phải lấy thế của điện cực  dương (có thế dương hơn hoặc ít âm hơn) 
trừ đi thế của điện cực  âm (có thế ít dương hơn hoặc âm hơn). 
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III. Phương pháp đo sức điện động: 

1. Nguyên tắc: 

Các nguyên tắc thường dùng để đo sức điện động của nguyên tố ganvanic (E) đều 
dựa trên phương pháp bổ chính Pogenđooc. Ưu điểm của phương pháp này là ở chỗ 
nhờ phương pháp bổ chính Pogenđooc, ta có thể xác định được E khi mạch hở, nói 
khác đi khi dòng điện không chạy qua nguyên tố ganvanic. Nguyên tố ganvanic chỉ 
có thể coi là thuận nghịch khi có 1 dòng điện vô cùng nhỏ chạy qua nguyên tố. Do 
đó, nguyên tố ganvanic ở trạng thái mạch hở là điều kiện lí tưởng để đo E của nó làm 
việc thuận nghịch. 

2. Bình đo E:  

 H.VI.1 hoặc H.VI.2.  

       

                                                       E

           ddMI
n+                                                                        ddMII

n+

                                                                                             MII

                 MI                   dd KCl bh  

                                      E
                                           ddKCl bh

          MI
                                                 MII

            dd  MI
n+

                              dd MII
n+

 
                                H.VI.1                                    H.VI.2 

3. Dụng cụ dùng để đo E (điện thế kế) và cách đo E: 

Dụng cụ dùng để đo E được vẽ trên H.VI.3 gồm 1 nguồn điện C nối xuống các 
đầu của một dây dẫn đồng nhất AB có điện trở cao. Nguồn điện C là accu có sức 
điện động ổn định và lớn hơn sức điện động cần đo. Nguyên tố Ex nối đầu âm với 
điểm A là điểm nối với đầu âm của accu. Điện cực thứ 2 (điện cực dương) của 
nguyên tố ganvanic được nối qua điện kế G tới con chạy D. Con chạy D sẽ dịch 
chuyển trên dây AB đến khi dòng điện qua G bằng không (kim điện kế G chỉ số 
không). Sự sụt thế trên đoạn AD trong mạch accu C sẽ bổ chính một cách chính xác 
sức điện động của nguyên tố Ex.  

Ta bật công tắc k1 sang phía nguyên tố chuẩn Et/c có sức điện động đã biết chính 
xác. Để kim điện kế G chỉ số không phải dịch chuyển con chạy D sang vị trí mới trên 
đoạn AB là D’. Sự sụt thế trên đoạn AD’sẽ bổ chính 1 cách chính xác sức điện động 
của nguyên tố Et/c. 

Vì dây dẫn AB đồng nhất nên ta có: Ex/Eaccu=AD/AB và Et/c/Eaccu =AD’/ AB; suy 
ra: Ex=Et/c.AD/AD’. 
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-

-

-

+

+

+

 
                                          H.VI.3 

IV. Các quá trình xảy ra trong nguyên tố ganvanic:   

1. Các phản ứng điện cực và phản ứng chung: 

Trong nguyên tố ganvanic, điện cực nào có thế âm hơn hoặc ít dương hơn sẽ là 
điện cực âm; ở điện cực đó, sẽ có sự chuyển ion kim loại vào dung dịch, tức là kim 
loại bị hòa tan hay còn gọi là bị oxihóa; còn điện cực có thế dương hơn hoặc ít âm 
hơn sẽ là  điện cực dương và sẽ bị khử (tạo ra trên điện cực kim loại hoặc khí ,…). 
Kết quả của 2 phản ứng điện cực là cho ta 1 dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại. 

Như vậy, ở điện cực âm, xảy ra  quá trình oxihóa và ở điện cực dương, xảy ra quá 
trình khử; do vậy, phản ứng chung trong nguyên tố ganvanic là phản ứng oxihóa-khử.  

Ví dụ: nguyên tố Đanien-Jacobi  ( - Zn/Zn2+//Cu2+/Cu +): 

(-)Zn=Zn2++2e, quá trình oxihóa (Zn bị tan ra); 

(+) Cu2++2e=Cu, quá trình khử (Cu kết tủa trên điện cực Cu);  

 và phản ứng chung: Zn+Cu2+=Zn2++Cu. 
2. Chiều dòng điện:  

Trong nguyên tố ganvanic, do các phản ứng điện cực mà làm cho các e  

chuyển qua dây dẫn kim loại từ điện cực có thế âm hơn hoặc ít dương hơn (điện cực 
âm) sang điện cực có thế ít âm hơn hoặc dương hơn (điện cực dương); do đó, dòng 
diện trong dây dẫn sẽ đi từ điện cực dương sang điện cực âm. 

Ví dụ: nguyên tố -Zn /Zn2+/Cu2+/Cu+, có chiều dòng điện được chỉ ra trên 
H.VI.4.           

                      

           e→                               ←I

           anod (- )                                    catod (+)

       Zn                                                       Cu
                    ← SO4

2-              ←SO4
2-

          Zn2+→                              Cu2+→
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              H.VI.4: Sơ đồ về chiều chuyển động của các  cation, anion, điện tử và chiều 
dòng điện trong nguyên tố Đanien-Jacobi. 
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CHƯƠNG VII. NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA CÁC MẠCH ĐIỆN HÓA VÀ 
THẾ ĐIỆN CỰC. 

I. Mối liên hệ giữa thế đẳng nhiệt đẳng áp ∆G và sức điện động của nguyên tố 
ganvanic E và phương trình thế điện cực: 

+ Như chúng ta đã biết trong nhiệt động học thì A’max = -∆G=nFE (VII-1). 

+ Xét nguyên tố ganvanic: (-)MI /MI
n+//MII

n+/MII (+). 

- Ở anod (-), xảy ra quá trình oxihóa sau: MI = MI
n+ +ne. 

- Ở catod (+), xảy ra quá trình khử sau: MII
n+ +ne = MII. 

-  Phản ứng chung: MI+MII
n+=MI

n++MII . 

-  Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì theo định luật tác dụng khối lượng, 

ta có: K
a a

a a
M M

M M
cb

I
n II

II
n I

=
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

+

+

.

.
 (VII-2) ⇒  K

a

a
M

M cb

I
n

II
n

=
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

+

+

 (VII-3)  

Theo nhiệt động học, ta có: ∆G = RTln
a

a
M

M

I
n

II
n

+

+

 - RTln(
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a
M

M

I
n

II
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+

+
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(VII-4) E=-∆G/nF=⇒
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I
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II
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+

 (VII-5), 

trong đó: Kln
nF
RTEo =   (VII-6). 

+ Phương trình thế điện cực tổng quát (phương trình Nec) như sau:  

          
Kh

Oxo
Kh/OxKh/Ox a

aln
nF
RT

+ϕ=ϕ   (VII-7). 

   Ở 25oC, phương trình Nec như sau: 

  
Kh

Oxo
Kh/OxKh/Ox a

a
lg

n.23062
303,2.15,298.987,1

+ϕ=ϕ
Kh

Oxo
Kh/Ox a

a
lg

n
059,0

+ϕ=     (VII-8). 

II. Thế điện cực:   

1. Phân loại điện cực: 

a. Điện cực loại 1: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm kim loại hoặc á kim được nhúng trong dung dịch chứa ion 
kim loại hoặc á kim đó. 

+ Sơ đồ điện cực : M/ Mn+ , A/ An-. 

+ Thế điện cực: 
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- Đối với điện cực kim loại: 

Phương trình phản ứng điện cực: Mn++ne=M. 

  Phương trình thế điện cực: +++ +ϕ=ϕ nnn M
o

M/MM/M
aln

nF
RT

(VII-9). 

 - Đối với điện cực á kim: 

  Phương trình phản ứng điện cực: A + ne = An-. 

  Phương trình thế điện cực:
n

nn

A

Ao
A/AA/A a

aln
nF
RT

−

−− +ϕ=ϕ  (VII-10). 

+ Các ví dụ:  

- Ví dụ 1: điện cực niken (Ni/Ni2+). 

Phương trình phản ứng điện cực: Ni2++2e=Ni. 

Phương trình thế điện cực: +++ +ϕ=ϕ 222 Ni
o

Ni/NiNi/Ni
aln

nF
RT

. 

-Ví dụ 2: điện cực clo ((Pt)Cl2/Cl-). 

Phương trình phản ứng điện cực:Cl2+2e=2Cl- . 

Phương trình thế điện cực: 2
Cl

Clo
Cl/ClCl/Cl a

P
ln

F2
RT 2

22
−

−− +ϕ=ϕ . 

b.  Điện cực loại 2: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm 1 kim loại  được phủ1 hợp chất khó tan của kim loại đó 
(muối hoặc oxit) và được nhúng vào dung dịch chứa anion của hợp chất khó tan 
đó. 

+ Sơ đồ điện cực : M,MA/An- . 

+ Thế điện cực:  

 - Phương trình phản ứng điện cực: MA+ne=M+An-. 

 - Phương trình thế điện cực:
n

nn

AM

MAo
M,MA/AM,MA/A a.a

aln
nF
RT

−

−− +ϕ=ϕ . 

                                                                        nn A
o

M,MA/A
aln

nF
RT

−− −ϕ=  (VII-11). 

Điện cực loại 2 có thế điện cực rất ổn định, dễ lặp lại; do đó, chúng thường 
được dùng làm điện cực so sánh.  

+ Các điện cực loại 2 điển hình (quan trọng trong thực tế): 

 - Điện cực calomen: (Pt)Hg, Hg2Cl2/Cl-. 

Phương trình phản ứng điện cực: Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2Cl-. 
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Phương trình thế điện cực:ϕ cal. =ϕo
cal. -

RT
F2

ln =ϕo
cal. - 2

Cla −

RT
F

ln . a
Cl−

 Đối với điện cực calomen, với dung dịch KCl bão hòa và ở nhiệt độ 250c, 
thế điện cực là 0,2412 vôn . 

 - Điện cực baïc-baïcclorua: Ag, AgCl / Cl- . 

  Phương trình phản ứng điện cực: AgCl + 1e = Ag + Cl-. 

Phương trình thế điện cực: −−− −ϕ=ϕ
Cl

o
Ag,AgCl/ClAg,AgCl/Cl

aln
F

RT
 

+  Chú ý: MA
o

M/M
o

M,MA/A
Tln

nF
RT

nn +ϕ=ϕ +−  (VII-12). 

c. Điện cực loại 3: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm kim loại tiếp xúc với 2 muối khó tan có chung anion được 
nhúng vào dung dịch chứa cation của muối khó tan thứ 2. 

+ Sơ đồ điện cực: M,MA,M’A/M’n+ (TMA<<TM’A). 

+ Ví dụ: Pb, PbC2O4, CaC2O4/Ca+2. 

Pb+CaC2O4=PbC2O4+Ca2++2e.   

                

(

                                                                         )
Pb Pb+2 2e Pb+2 C2O4

-2 PbC2O4

CaC2O4 Ca+2 C2O4
-2

++

+

, ,

 (VII-13) 

Từ các phương trình phản ứng điện cực đã được mô tả ở (VII-13), ta suy ra 
phương trình thế điện cực của điện cực ở ví dụ trên như sau:    

  222 Pb
o

Pb/PbPb/Pb
aln

F2
RT

+++ +ϕ=ϕ
2

42

42
2

OC

OPbCo
Pb/Pb a

T
ln

F2
RT

−

+ +ϕ=  

         

2

42

422

Ca

OCaC
OPbC

o
Pb/Pb a

T
ln

F2
RTTln

F2
RT

+

+ −+ϕ= 2

42

42
2 Ca

OCaC

OPbCo
Pb/Pb aln

F2
RT

T
T

ln
F2

RT
++ ++ϕ=   

2Ca
o
1 aln

F2
RT

++ϕ=   (VII-14), trong đó: 
42

42
2

OCaC

OPbCo
Pb/Pb

o
1 T

T
ln

F2
RT

+ϕ=ϕ +   (VII-15). 

d. Điện cực oxihóa-khử: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm 1 kim loại trơ nhúng trong dung dịch chứa cả dạng oxihóa và 
dạng khử. 

+ Sơ đồ điện cực: Pt (Au, …)/Ox, Kh. 

+ Phương trình thế điện cực:  

 - Phương trình phản ứng điện cực: Ox+ne=Kh.  
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 - Phương trình thế điện cực: 
Kh

Oxo
Kh/OxKh/Ox a

a
ln

nF
RT

+ϕ=ϕ  (VII-16). 

 

+ Ví dụ:  

- Pt/Fe3+,Fe2+: Fe3++1e=Fe2+,
2

3

2323

Fe

Feo
Fe/FeFe/Fe a

a
ln

F
RT

+

+

++++ +ϕ=ϕ . 

- Pt/H+,MnO4
-, Mn2+:MnO4

-+8H++5e=Mn2++4H2O  

     
2

4
2

4
2

4
Mn

8
HMnOo

Mn/H,MnOMn/H,MnO a

a.a
ln

F5
RT

+

+−

++−++− +ϕ=ϕ . 

e. Điện cực hỗn hống: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm hỗn hống của 1 kim loại  tiếp xúc với dung dịch chứa ion kim 
loại đó. 

+ Sơ đồ điện cực: (Hg)M/Mn+ . 

+ Phương trình thế điện cực: 

- Phương trình phản ứng điện cực:Mn++ne=M(Hg). 

- Phương trình thế điện cực:
)Hg(M

Mo
Hg,M/MHg,M/M a

a
ln

nF
RT n

nn

+

++ +ϕ=ϕ  (VII-17). 

+ Ví duï:(Hg)Cd/Cd2+. 

       Cd2++2e=Cd (Hg), 
)Hg(Cd

Cdo
Hg,Cd/CdHg,Cd/Cd a

a
ln

F2
RT 2

22

+

++ +ϕ=ϕ  

f. Điện cực khí: 

+ Cấu tạo: là hệ gồm 1 kim loại  trơ (Pt, Au, …) tiếp xúc với khí và dung dịch 
chứa ion của khí đó. 

+ Ví  dụ: điện cực hidro, điện cực clo, …   

+ Phương trình thế điện cực: 

Xét điện cực hidro: Pt, H2/H+. 

- Phương trình phản ứng điện cực: 2H++2e=H2. 

- Phương trình thế điện cực: 
2

22
H

2
Ho

H/HH/H P
a

ln
F2

RT +

++ +ϕ=ϕ   (VII-18). 

      Ở 25oc và =1 atm,  
2HP pH.059,0alg059,0

H
o

H/HH/H 22
−=+ϕ=ϕ +++

   (VII-19), vì vaø0o
H/H 2

=ϕ + pH a
H

= − +lg . 
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2. Một số ứng dụng của việc đo sức điện động: 

a. Đo độ pH của dung dịch: 

 + Nguyên tắc của phép đo là lập 1 nguyên tố ganvanic gồm 1 điện cực so sánh 
(thường là điện cực calomen) và 1 điện cực có thế phụ thuộc vào pH của dung dịch 
được gọi là điện cực chỉ thị (thường là điện cực hydro, điện cực thủy tinh, …). 

+ Điện cực chỉ thị là điện cực hydro: 

   Cấu tạo của nguyên tố ganvanic trong trường hợp này như sau:  

     (-)(Pt), H2 (P=1atm)/H+//KCl/Hg2Cl2,Hg (Pt) (+). 

E = ϕcal. + 0,059.pH  ⇒ pH
E cal=
− ϕ .

,0 059
  (VII-20). 

+ Điện cực chỉ thị là điện cực thủy tinh: 

Cấu tạo của nguyên tố ganvanic trong trường hợp này là:  

         (-)(Pt)Hg, Hg2Cl2/KCl//H+/điện cực thủy tinh (+). 

.cal
o
tt.caltt pH.059,0E ϕ−−ϕ=ϕ−ϕ=

059,0
E

pH .cal
o
tt −ϕ−ϕ

=⇒ (VII-21).    

b. Chuẩn độ điện thế kế (chuẩn độ đo thế):  

 + Nguyên tắc: tại điểm tương đương của các phản ứng khác nhau (trung hòa, tạo 
phức, kết tủa, oxihóa-khử,…) được xác định bằng bước nhảy thế đặc trưng . 

 + Ví dụ: chuẩn độ dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO3; muốn vậy, ta phải lập 
nguyên tố ganvanic sau đây: 

        (-) (Pt) Hg, Hg2Cl2/KCl//NaCl/AgCl,Ag (+). 

Trong quá trình chuẩn độ, ta đo thế của nửa nguyên tố bên phải hoặc đo E của 
nguyên tố trên, rồi xây dựng đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ϕ hoặc E vào lượng 
dung dịch AgNO3 thêm vào, đồ thị đó có dạng như  trên H.VII.1. 

                  

    E(ϕ)

Vtñ VddAgNO3  
H.VII.1: Đường cong chuẩn độ đo thế dung dịch NaCl bằng dung dịch AgNO3. 

Ta có: 
(VII-22). −−−− −=ϕ−−ϕ=ϕ−ϕ=

Cl
o
1.calCl

o
Ag,AgCl/Cl.calAg,AgCl/Cl

alg059,0Ealg059,0E
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Khi cho dung dịch AgNO3 cho vào càng nhiều thì nồng độ càng bé; do đó, E 

của nguyên tố ganvanic trên (hoặc 
Cl −

ϕ  của điện cực bạc-bạc clorua) càng lớn.  

c. Xác định tích số tan của muối khó tan: 

   Giả sử ta xác định tích số tan của AgCl; muốn vậy, ta lập nguyên rố sau:    

                (-)Ag, AgCl/HCl/Cl2 (P=1atm)(Pt)(+) 

Phương trình phản ứng chung: 2Ag+Cl2=2AgCl. 

Vì AgCl nằm cân bằng với các ion Ag+ và Cl- trong dung dịch bão hòa nên 
phản ứng  trên có thể viết dưới dạng:  

        
Ag+

+ Cl-Ag + 1
2 Cl2 AgCl=

 
           Ta có:  E

Cl Cl Cl AgCl Ag
= −− −ϕ ϕ

2 / / ,    

                            −+−− +−ϕ−−ϕ=
ClAgCl

o
Ag/AgCl

o
Cl/Cl

alg059,0Tlg059,0alg059,0
2

                            AgCl
o

Ag/Ag
o

Cl/Cl
Tlg059,0

2
−ϕ−ϕ= +−

k
AgCl

o
Ag/Ag

o
Cl/Cl

AgCl 10Tk
059,0

E
Tlg 2 =⇒=

−ϕ−ϕ
=⇒

+−

(VII-23). 

d. Xác định hằng số không bền của phức:  

Giả sử ta có ion phức ( )Ag CN 2
−  phân li theo phương trình phản ứng sau:  

                           �  ( )−2CNAg −+ + CN2Ag

Hằng số không bền của phức ( )Ag CN 2
−  ( )

( )

K
a a

a
Ag CN

Ag CN cb

=
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

+ −

−

. 2

2

được xác định 

nhờ việc thiết lập nguyên tố sau: ( )( ) / , / / / ( )− +− −Ag Ag CN CN AgNO Ag2 3 . 

Các phương trình phản ứng điện cực: 

               ( ) ( ) ( )+ + = − + = ++ − −: ; :Ag e Ag Ag CN Ag CN e1 2 2 1 . 

                Phương trình phản ứng chung: ( )Ag CN Ag CN+ − −+ =2 2
. 

  ( ) −ϕ−+ϕ=ϕ−ϕ= +++−−+
o

Ag/AgAg
o

Ag/AgAg/CNAg,CNAg/Ag
alg059,0E

2

    ( )
− − + =− −0 059 0 059 2 0 059

2
, lg , lg . , lgK a a

Ag CN CN  

     ( )
= − − ++ −0 059 0 059 0 059 0 118

2
, lg , lg , lg , lga K a

Ag Ag CN CN−a . 
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( )⇒ =

− − +
=

+ − −

⇒ =K x10lg
, lg , lg , lg

,
K

a E a a
x

Ag Ag CN CN
0 059 0 059 0 118

0 059
2 (VII-

24).                       
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 * CÁC BÀI TẬP ĐIỆN HÓA HỌC * 
BÀI 1: Độ dẫn điện đương lượng của dung dịch acid acetic1,59.10-4M là 127,7Ω-1. 
cm2.đlg-1.Tính hằng số phân li của acid acetic trong dung dịch trên và tính pH của 
dung dịch acid acetic trên. Cho

+
λ

H,o
=349,8 và −λ COOCH,o 3

=40,9 Ω-1.cm2.ñlg-1. 

                              GIẢI: 

+ =349,8+40,9=390,7 −+ λ+λ=λ
COOCH,oH,oCOOHCH,o

33

 ⇒α=λc/λo=127,7/390,7≈0,32685. 

+ Phương trình phản ứng phân li: 

    
CH3COOH CH3COO-  H++

 

        

α α
α

α
α

.

−( )
CC

C1
Ka = =

2C
1 -  

              = 0,316852.1,59.10-4/(1-0,32685)≈2,5234.10-5. 

       C =αC=0,32685.1,59.10-4=0,5197.10-4⇒pH=-lg =-lg5,197+5=4,2842. 
H+ C

H+

                           --------------------------------- 

BÀI 2: Tính hằng số cân bằng của phản ứng:Zn +Cd2+=Zn2++Cd và công của phản 
ứng này trong điều kiện hoàn toàn thuận nghịch ở áp suất và nhiệt độ không đổi. Cho 
biết: , =0,001, =-0,763 v và = -0,402v (nhiệt độ là 

25oc). 

a
Cd+ =2 0 125, a

Zn2+ o
Zn/Zn2+ϕ o

Cd/Cd2+ϕ

                                       GIẢI: 

       Eo =  - =-0,402-(-0,763)=0,361 (v) o
Cd/Cd2+ϕ o

Zn/Zn2+ϕ

      ∆Go= -nFEo =-RTlnK⇒lgK=2.0,361/0,059 ≈12,24⇒K=1012,24. 

       A’max=nFE maø E=ϕ+-ϕ-, =-0,402+0,0295lg0,125=-0,4286 (v)  ϕ
Cd Cd2+ /

vaø =-0,763+0,0295lg0,001=-0,8515 (v). ϕ
Zn Zn2+ /

⇒E=-0,4286 -(-0,8515)=0,4229(v)⇒A’max=2.23062.0,4229=19505,84 (cal/mol).  

                         ----------------------------- 

BÀI 3: Phải lập các nguyên tố ganvanic và các điện cực như thế nào để trong đó 
xảy ra các phản ứng sau:  

1. Cd+Cu2+=Cd2++Cu.  2. 2Ag++H2=2Ag + 2H+.3. H2+Cl2=2HCl. 

4. Zn+2Fe3+ =Zn2++2Fe2+. 
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                                     GIẢI: 

1. (-)Cd=Cd2++2e ⇒(-) Cd/Cd2+; (+)Cu2++2e=Cu ⇒(+)Cu/Cu2+.Ta có: nguyên tố 
ganvanic là (–)Cd/Cd2+//Cu2+/Cu (+). 

2. Tương tự, ta có: (-)(Pt)H2/H+//Ag+/Ag (+).           

3. Tương tự, ta có: (-) (Pt)H2/H+//Cl-/Cl2 (Pt) (+). 

4. Tương tự, ta có: (-) Zn/Zn2+//Fe3+, Fe2+/Pt (+). 

                         --------------------------------- 

BÀI 4: Tính sức điện động của các nguyên tố ganvanic tạo bởi các điện cực kim loại 
ghép với điện cực calomen (ϕcal.=0,2412 v, nhiệt độ là 25oc).Xác định dấu của điện 
cực kim loại trong từng trường hợp và viết các phương trình phản ứng điện cực và 
phản ứng chung. 

1. Ag/Ag+, có =0,5 và ϕo=0,8 v. a
Ag+

2. Co/Co2+, có =0,063 và ϕo=-0,277 v. aCo+2

3. Pb/Pb2+, có =1,26 và ϕo=-0,126 v. a Pb+2

                                           GIẢI: 

1.ϕ ϕ =0,8+0,059lg0,5≈0,782(v)>ϕcal ⇒ điện cực Ag/Ag+ 

là điện cực dương ⇒ E=ϕ+-ϕ-=0,782-0,2412=0,5408 (v). 
Ag Ag Ag Ag Ag

a+ += +
/ /

, lg0 0 059 +

  Các phương trình phản ứng:(-) 2Hg+2Cl-=Hg2Cl2+2e; (+) Ag++e=Ag; 2Hg 
+2Ag++2Cl-=Hg2Cl2+2Ag. 

2. Tương tự như trên, ta suy ra:ϕCo Co+2 / =-0,312v; điện cực Co/Co+2 là điện cực âm; 

E=0,5532v; các phương trình phản ứng:(-) Co=Co2++2e;(+)Hg2Cl2+2e=2Hg +2Cl-; 
Co+Hg2Cl2=Co2++2Cl-+2Hg. 

3. Tương tự như trên, ta suy ra:ϕ Pb Pb+2 / =-0,123v; điện cực Pb/Pb+2 là điện cực âm; 

E=0,3642v; các phương trình phản ứng :(-)Pb=Pb2++2e;(+)Hg2Cl2+2e =2Hg + 2Cl-; 
Pb+Hg2Cl2=Pb2++2Cl-+2Hg. 
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Phần III. HÓA HỌC CHẤT KEO. 

CHƯƠNG VIII. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT KEO VÀ PHƯƠNG PHÁP 
ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH KEO. 

I. Khái niệm về chất keo: 

1. Định nghĩa hệ keo:  

Là hệ mà ở đó tướng phân tán -chất tan-được phân chia nhỏ đến trạng thái tập hợp 
các phân tử  có kích thước cỡ 1-100 mµ và được phân bố trong một môi trường gọi 
là môi trường phân tán (dung môi). Toàn bộ hệ thống đó gọi là hệ keo hay dung 
keo, đó là hệ đa phân tán và là hệ dị thể. 

2. Độ phân tán (D):  

Là đại lượng nghịch đảo của kích thước hạt keo (a), tức là D = 1/a (cm-1).  

 Dựa vào kích thước hạt của tướng phân tán hoặc độ phân tán, ta có thể phân ra 
các loại hệ sau: 

       D(cm-1)                        10+7        10+5

Dung dịch 
thật 

Hệ 
keo 

Hệ phân tán  

vi dị thể 

Hệ phân tán thô 

        a(cm)             10-7       10-5

3. Tướng phân tán và môi trường phân tán: 

a. Tướng phân tán: 

Có thể là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn. 
b. Môi trường phân tán:  

Có thể là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn. 
c. Ví dụ:  

Hỗn hợp khí (K/K), sương mù hoặc mây (L/K), khói hoặc bụi (R/K), bọt (K/L), nhũ 
tương (L/L), huyền phù (R/L), bọt rắn (K/R), nhũ tương rắn (L/R), dung dịch rắn 
như hợp kim, đá quí, … (R/R). 

4. Đặc diểm của các hệ keo: 

 + Có khả năng phân tán áng sáng: khi chiếu 1 chùm ánh sáng mạnh vào dung 
dịch keo thì thấy đục vì hệ keo là hệ dị thể. 

 + Khuếch tán rất chậm do kích thước hạt keo lớn. 

 + Không bền vững tập hợp, tức là dễ liên kết lại với nhau thành hạt lớn hơn để 
làm giảm năng lượng tự do bề mặt, tức là dễ bị keo tụ. 

 + Có khả năng thẩm tích, tức là các hạt keo không đi qua được màng bán thấm. 
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 + Thường có hiện tượng điện di (các hạt keo thường chuyển động trong điện 
trường) vì các hạt keo thường mang điện. 

5. Đối tượng nghiên cứu của hóa học chất keo: 

Nghiên cứu hệ keo, hệ vi dị thể, hệ thô và hệ bán keo. 
6. Ýnghĩa của hóa học chất keo: 

+ Vũ trụ là hệ keo khổng lồ–đó là những đám bụi lớn. 

+ Các hiện tượng khí tượng có liên quan đến hóa keo như mây, sương mù, tuyết, 
sự tạo thành các vùng đồng bằng châu thổ, …  

+ Có ý nghĩa to lớn trong thổ nhưỡng học, canh tác học. Đất là hệ keo phức tạp; 
kích thước, hình dạng cũng như bản chất của các hạt keo đất quyết định khả năng 
thấm ướt, khả năng hấp phụ của đất cũng như giữ các ion xác định trong đất, … 

+ Trong công nghiệp, hầu như ngành nào cũng liên quan đến hóa học chất keo như 
ngành công nghiệp cao su, luyện kim, công nghiệp silicat, thuộc da, công nghiệp 
hóa học, nhuộm, dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp dầu mỏ, …  

II. Điều chế dung dịch keo:  

1. Nguyên tắc điều chế dung dịch keo: 

+ Vì hệ keo có kích thước hạt nằm trung gian giữa kích thước phân tử và kích 
thước các hạt thô hơn nên có 2 phương pháp điều chế dung dịch keo là phương 
pháp phân tán (chia nhỏ các hạt thô hơn) và phương pháp ngưng tụ (tập hợp các 
phân tử, ion hoặc các hạt bé hơn thành các hạt lớn hơn). 

+ Điều kiện để điều chế dung dịch keo là tướng phân tán phải ít tan hoặc không 
tan trong môi trường phân tán và trong hệ phải có chất ổn định nhằm không cho 
các hạt liên kết lại vối nhau thành hạt lớn hơn, tức là để tránh sự keo tụ. 

2. Các phương pháp điều chế dung dịch keo: 

a. Phương pháp phân tán: 

+ Dùng năng lượng (cơ năng, điện năng, siêu âm, …) để chia nhỏ các hạt thô hơn 
rồi phân bố chúng vào môi trường phân tán. 

+ Các hiện tượng phân tán thường gặp trong tự nhiên và đời sống:  

 - Quá trình tạo thành bụi do phong hóa. 

 - Quá trình tạo thành nước phù sa do phong hóa và rửa trôi. 

 - Sự xay bột, xay cà phê, sự tạo thành sữa vôi, sữa uống,... 

 + Các phương pháp phân tán: có nhiều phương pháp phân tán như phân tán bằng 
cơ học (xay, nghiền, khuấy, lắc,...), phân tán bằng siêu âm, phân tán bằng hồ 
quang điện và phân tán nhờ sự keo tán–đó  là quá trình làm “tan” chất kết tủa do 
sự keo tụ gây ra (có 4 loại keo tán là keo tán bằng cách rửa kết tủa, keo tán bằng 
cách cho thêm chất điện li, keo tán bằng cách cho thêm chất hoạt động bề mặt và 
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keo tán bằng phương pháp hóa học; hiện tượng keo tán không có lợi trong hóa học 
phân tích). 
b. Phương pháp ngưng tụ: 

+ Đó là qúa trình tập hợp các phân tử, ion hoặc hạt nhỏ hơn thành hạt có kích 
thước lớn hơn. 

+ Các phương pháp ngưng tụ: 

- Ngưng tụ trực tiếp: cho hơi một chất vào dung môi, ở đó đã có chất ổn định, ta 
thu được dung dịch keo. 

- Ngưng tụ bằng phương pháp thay thế dung môi: cho dung dịch thật của một 
chất tan trong dung môi sơ cấp vào dung môi thứ cấp (chất tan phải tan tốt 
trong dung môi sơ cấp nhưng ít tan hoặc không tan trong dung môi thứ cấp và 
hai dung môi phải tan tốt vào nhau), ta thu được dung dịch keo. 

 - Ngưng tụ bằng phương pháp hóa học: 

*  Bằng phản ứng trao đổi,ví dụ: cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch KI có nồng 
độ đều rất nhỏ và rất khác nhau thì ta thu được dung dịch keo AgI (Nếu thừa 
AgNO3 thì ta thu được keo dương và nếu thừa KI thì ta thu được keo âm). 

*  Bằng phản ứng thủy phân, ví dụ: tổng hợp keo Fe(OH)3 có màu đỏ, trong suốt 
rất đẹp bằng phản ứng thủy phân FeCl3. 

* Bằng phản ứng oxi hóa, ví dụ: oxihóa H2S bằng O2 , ta thu được keo S (cùng với 
quá trình trên còn có phản ứng tạo ra H2S5O6 làm chất ổn định). 

* Nhờ phản ứng khử, ví dụ: tổng hợp keo Au bằng cách khử kaliaurat bằng 
formaldehit trong môi trường kalicarbonat. 
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Chương IX. TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ SỰ PHÂN TÁN 
ÁNH SÁNG CỦA CÁC HỆ PHÂN TÁN 

I. Tính chất động học phân tử của các hệ phân tán: 

1. Khái niệm về sự khuếch tán:  

Là quá trình làm đồng đều nồng độ phân tử, ion hay các hạt keo trong hệ. Đó là 
qúa trình tự ý xảy ra trong hệ do ảnh hưởng của chuyển động nhiệt. Quá trình khuếch 
tán là qúa trình bất thuận nghịch, nó có được khi và chỉ khi có gradient nồng độ 

( dC
dx

≠ 0). 

2. Độ bền vững sa lắng: 

+ Tùy thuộc vào kích thước của hạt tướng phân tán mà ảnh hưởng của trọng trường 
và sự khuếch tán mạnh hơn hay yếu hơn. 

- Những hệ có kích thước hạt bé thì chịu ảnh hưởng của trọng trường bé nhưng 
lại chịu ảnh hưởng của sự khuếch tán mạnh, những hệ đó các hạt phân bố đều 
và không bị sa lắng- đó là những hệ bền vững sa lắng. 

- Những hệ phân tán thô có kích thước hạt lớn thì chịu ảnh hưởng của trọng 
trường lớn nhưng lại chịu ảnh hưởng của sự khuếch tán bé và do đó, sẽ bị sa 
lắng- đó là những hệ không bền vững sa lắng. 

- Dung dịch keo chiếm vị trí trung gian giữa hai loại hệ nói trên. 

+ Có hai trường hợp sa lắng là:  

- Trường hợp 1: các hạt sa lắng độc lập, không liên kết lại với nhau; sự sa lắng 
xảy ra chậm. Những hệ đó là những hệ bền vững liên kết (ít gặp trong thực tế ). 

- Trường hợp 2: các hạt liên kết lại với nhau thành hạt lớn hơn từng cụm 1 (đó 
là sự keo tụ). Những hệ đó là những hệ không bền vững liên kết (phổ biến 
trong thực tế ). 

II. Sự phân tán ánh sáng: 

a. Hiện tượng:  

Khi chiếu 1 chùm ánh sáng mạnh qua dung dịch keo thì thấy có 1 dải sáng hình 
nón mờ đục - đó là hiện tượng phân tán ánh sáng của dung dịch keo, hiện tượng đó 
còn gọi là hiện tượng Tanhđan (Tyndahl). 
b. Nguyên nhân: 

Tia sáng trên đường đi của nó gặp những hạt của tướng phân tán và tùy thuộc 
vào hệ thức giữa độ dài của sóng ánh sáng và kích thước hạt tướng phân tán mà 
hiện tượng có sự khác nhau. 
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+ Nếu kích thước hạt lớn hơn bước sóng ánh sáng λ thì ánh sáng sẽ phản xạ 

trên bề mặt hạt dưới những góc xác định. Hiện tượng này quan sát được ở những 
hệ thô hệ keo như huyền phù, bụi, sương mù, ... 

+ Nếu kích thước hạt bé hơn λ thì sẽ xảy ra sự nhiễu xạ ánh sáng. Do kết quả 
của sự nhiễu xạ, tia sáng phân tán có đặc điểm khác với tia sáng phản xạ là nó tỏa 
đi theo mọi hướng. 

- Nếu kích thước hạt nhỏ hơn nhiều λ thì ánh sáng phân tán theo các 0o và 
180o so với tia tới là mạnh hơn cả. 

- Nếu kích thước hạt xấp xỉ bằng λ thì ánh sáng phân tán theo góc 0o là 
mạnh nhất. 

c. Phương trình Raylaây (Rayleigh): 

+ Phương trình: Ipt = 24π γ
λ

3 1
2

2
2

1
2

2
2

2 2

4 02
n n

n n
v I

−
+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

. .    (IX-1), trong đó: n1 và n2 là chiết 

suất của tướng phân tán và môi trường phân tán tương ứng, γ là nồng độ hạt, v là 
thể tích mỗi hạt, λ là độ dài sóng của ánh sáng tới và Io và Ipt là cường độ của ánh 
sáng tới và ánh sáng phân tán tương ứng. 

 Phương trình Raylây chỉ áp dụng được cho hệ keo khá loãng, hạt hình cầu, không 
dẫn điện và kích thước hạt nhỏ hơn 0,1λ . Đối với các hệ keo có kích thước hạt lớn 
hơn thì Ipt tỷ lệ nghịch với λ có lũy thừa nhỏ hơn 4. 

+ Từ phương trình Raylây ta rút ra một vài nhận xét sau đây: 

- Khi các hạt có kích thước nhất định thì Ipt tỷ lệ thuận với γ nhưng khi γ rất lớn 
thì ánh sáng bị phân tán nhiều lần (có sự phân tán thứ cấp) và vì vậy, phương 
trình Raylây phải được bổ chính. 

- Ipt tỷ lệ thuận với v2 và với hạt hình cầu thì Ipt tỷ lệ thuận với r6. Khi nồng độ 
trọng lượng không đổi, độ phân tán của dung dịch keo càng cao (tức là kích 
thước hạt càng nhỏ) thì ánh sáng phân tán càng yếu . 

-  Vì Ipt tỷ lệ nghịch với λ4 nên khi tia sáng có λ càng nhỏ thì càng bị phân tán 
mạnh và ngược lại, khi λ càng lớn thì càng ít bị phân tán (chủ yếu truyền 
thẳng). Điều này giải thích màu nước biển buổi trưa thường có màu xanh, còn 
bình minh và hoàng hôn thường có màu đỏ. 

- Trong các dung dịch keo kim loại, ánh sáng phân tán mạnh hơn trong các dung 
dịch polimer vì tỷ trọng của kim loại lớn hơn nhiều so với môi trường phân tán 
và do vậy, chiết suất lớn hơn nhiều môi trường phân tán, trong khi đó tỷ trọng 
của các polimer khác ít môi trường phân tán. 

- Ánh sáng phân tán đối với dung dịch thật là rất yếu vì phân tử có kích thước 
nhỏ bé (v rất bé) nên tích số γ.v2 trong phương trình Raylây không đáng kể. Tuy 
nhiên, sự phân tán ánh sáng vẫn có thể mạnh khi chiếu vào dung dịch thật 1 
chùm ánh sáng có λ rất bé, như tia Rơnghen chẳng hạn. 
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CHƯƠNG X. SỰ HẤP PHỤ, TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA CÁC HỆ KEO VÀ 
SỰ KEO TỤ 

I. Sự hấp phụ: 

1. Khái niệm về sự hấp phụ: 

+ Định nghĩa sự hấp phụ: là sự chất chứa các phân tử khí, lỏng hay rắn hòa tan lên 
bề mặt phân cách tướng. Bề mặt phân cách tướng có thể là khí- rắn, khí - lỏng, lỏng- 
lỏng và lỏng- rắn. 

+ Trong sự hấp phụ, người ta phân biệt hai loại chất là:  

- Chất bị hấp phụ: chất chất chứa. 

- Vật hấp phụ : chất bị chất chứa. 

 Ví dụ : * Quá trình hấp phụ của NO2 trên bề mặt than hoạt tính. 

   * Quá trình hấp phụ của xà phòng trên bề mặt vải sợi - dung dịch. 

                  * Quá trình hấp phụ của acid acetic trên bề mặt than hoạt tính - dung 
dịch. 

 Trong các ví dụ trên, NO2, xà phòng và acid acetic là chất bị hấp phụ và than 
hoạt tính, vải sợi và than hoạt tính là vật hấp phụ. 

+ Người ta chia sự hấp phụ thành 2 loại sau: 

- Hấp phụ vật lý hay hấp phụ Vandervan: lực hấp phụ là lực phân tử và bao giờ 
cũng thuận nghịch. 

- Hấp phụ hóa học: lực hấp phụ có bản chất hóa học và luôn luôn bất thuận 
nghịch.  

2. Phương trình hấp phụ của Frendlich (Freundlich): 

+ Phương trình hấp phụ của Frendlich: Γ= β.Pα (X-1); Γ=β.Cα (X-2), trong đó: Γ là 
đại lượng hấp phụ, α và β là các hằng số, C là nồng độ  chất bị hấp phụ và P là áp 
suất của chất bị hấp phụ. 

+ Người ta có thể tìm các hằng số trong phương trình Frendlich bằng thực nghiệm 
như sau: 

- Từ (X-2), ta suy ra: lgΓ = α lgC + lgβ   (X-3). 

- Bằng thực nghiệm, ta tìm được các giá trị Γ1, Γ2,...ứng với C1, C2,...từ đó, ta suy 
ra được lgΓ1, lgΓ2,...öùng với lgC1, lgC2,... 

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lgΓ vào lgC có dạng như trên H.X.1. 

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 



Giáo trình Hoá lý dùng cho SV ngành Môi trường - 62 - 

 

                           
- Từ đồ thị ở H.X.1, ta suy ra được các hằng số như sau: 

  α = tgγ  và OB = lgβ ⇒ β = . OB10
3. Sự phụ thuộc của Γ vào T:  

Khi tăng nhiệt độ thì sự hấp phụ giảm, tức là Γ giảm, vì sự hấp phụ luôn luôn 
tỏa nhiệt, và ngược lại (xem H.X.2). 

4. Phương trình hấp phụ của Lăngmuya (Langmuir): 

+ Phương trình hấp phụ của Lăngmuya:Γ=Γmax.
P

P A+
  (X-4); Γ=Γmax.

C
C A+

  (X-5), 

trong đó A vàΓmax là các hằng số. 

+ Từ phương trình Langmuir, ta suy ra:
C C A
Γ Γ Γ
= +

1

max max

.   (X-6). 

+ Bằng thực nghiệm, ta xây dựng được đồ thị 
C C
Γ
−  có dạng như trên H.X.3.  

              
+ Từ đồ thị,  ta suy ra : tgγ = 1/ Γmax ⇒   Γmax  =   cotgγ  và OB= A/ Γmax ⇒ A = OB. 
cotgγ 

5. Sự hấp phụ trên ranh giới dung dịch - chất khí: 

a. Sức căng bề mặt (σ ): 

+ Lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài bề mặt để tách chất ra khỏi bề mặt gọi là 
sức căng bề mặt, tức là năng lượng tự do của 1 đơn vị bề mặt (đyn/cm, erg/cm2). 
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+ Chất lỏng càng phân cực thì nội áp càng lớn và do đó, sức căng bề mặt càng lớn 
và ngược lại. 

 Ví dụ: σ σ . σH O C H OH C H2 2 5
> >

6 6

b. Chất hoạt động bề mặt (chất hđbm) : 

Khi hòa tan 1 chất nào đó vào chất lỏng thì tùy thuộc vào sức căng bề mặt của 
dung dịch (σdd) và của dung môi (σdm)  mà người ta chia chất đó ra các loại chất 
sau đây: 

i. Chất hđbm: là chất có khả năng chất chứa lên lớp bề mặt, nghĩa là Γ > 0, tức 
là có sự hấp phụ dương. 

 Chất hđbm phải là chất: 

+ Có  σ bé hơn σdm, vì thế sự chất chứa nó lên lớp bề mặt mới tự ý nhiệt động học 
và kết quả là σdd bé hơn σdm. 

+ Có độ tan tương đối bé, vì nếu không thế thì nó có xu hướng rời khỏi bề mặt để 
tan sâu vào chất lỏng.  

 Đặc điểm chất hđbm là cấu tạo phân tử gồm 2 phần: phần phân cực là những 
nhóm chức và phần không phân cực là những gốc hyđrocarbon. 

 Ví dụ: các acid béo và muối của chúng, acid ankylsunfonic, ankylarylsunfonic và 
muối của chúng,... 

ii. Chất không hoạt động bề mặt (chất khđbm): là chất có xu hướng rời 
khỏi bề mặt để tan sâu vào chất lỏng, ta có Γ < 0, tức là có sự hấp phụ âm.  

 Những chất khđbm có tính chất sau:  

+ Có  σ lớn hơn σdm, vì thế quá trình rời khỏi bề mặt mới tự ý nhiệt động học, kết 
quả là  σdd lớn hơn σdm. 

+ Có độ tan cao, vì thế chất tan mới tự ý rời khỏi bề mặt để tan sâu vào chất lỏng. 

 Ví dụ: các chất điện ly như acid, baz và muối vô cơ. 

iii.Chất ít hoạt động bề mặt: sự có mặt của loại chất này trong chất lỏng 
không làm thay đổi đáng kể sức căng bề mặt của dung môi. 

 Ví dụ: đường saccaroz. 

iv.Tóm lại: Ta có thể dựa vào sự phụ thuộc của σdd vào nồng độ dung dịch để 
phân loại chất hđbm, chất khđbm và chất ít hđbm(xem H.X.4). 
c. Phương trình hấp phụ của Gipxơ (Gibbs): 

+ Phương trình hấp phụ của Gipxơ: Γ = −
C

RT
d
dC

. σ
 (X-7), trong đó: C là nồng độ 

dung dịch, R là hằng số khí, T là nhiệt độ tuyệt đối và σ là sức căng bề mặt của 
dung dịch. 

+ Từ phương trình Gipxơ, ta nhận thấy rằng: 
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- Nếu C tăng mà σ tăng, tức là dσ/dC>0, thì Γ<0, ta nói rằng nồng độ chất tan 
trên lớp bề mặt bé hơn trong dung dịch, ta có sự hấp phụ âm. 

- Nếu C tăng mà σ giảm, tức là dσ/dC < 0, thì Γ >0, ta nói rằng nồng độ chất 
tan trên lớp bề mặt lớn hơn trong dung dịch, ta có sự hấp phụ dương. 

- Nếu σ không đổi theo C thì chất tan phân bố đều và không có sự hấp phụ. 

 - Đại lượng -dσ/dC=G gọi là độ hđbm hay tính hđbm. Ta có: Γ = G. C
RT

 (X-8). 

d. Phương trình hấp phụ của Sitkovxki: 

+ Khi nồng độ của chất hđbm bé thì σo -σ=∆= k.C (X-9). 

+ Khi nồng độ của chất hđbm không bé thì ∆=σo-σ=σo.B.ln ( C
A
+1)  (X-10), trong 

đó: B là hằng số, ít phụ thuộc vào bản chất của chất hđbm và bằng 0,2 ở 20oC, A 
là hằng số đặc trưng cho mỗi chất hđbm, k là hằng số, σo và σ là sức căng bề mặt 
của dung môi và dung dịch tương ứng. 

+ Phương trình Sitkovxki áp dụng tốt cho các acid béo có số nguyên tử carbon 
không quá lớn (≤ 8 ). 

+ Ta có thể dùng phương trình Sitkovxki để chuyển phương trình Gipxơ thành 
phương trình Lăngmuya. 

 Ta sẽ chứng minh điều đó như sau: 

 Từ phương trình: σo -σ=σo.Bln ( C
A
+1) ) ⇒ -dσ = σo.Bdln (C A+ =σo.B ( )dC

A C+
 ⇒  

-
AC

B
dC
d o

+
=

σσ . Thay -
AC

B
dC
d o

+
=

σσ  vào phương trình Gipxơ, ta được: Γ = 
CA

C
RT

Bo

+
.

σ
.  

Đặt maxΓ=
RT

Boσ
, ta có: Γ= Γmax.

C
A C+

, đây là phương trình Lăngmuya. 

+ Nhận xét:  

- A trong phương trình Sitkovxki cũng chính là A trong phương trình Lăngmuya. 

- Γmax phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng thì Γmax giảm và do đó, Γ giảm 
và ngược lại. 

e. Qui tắc Đuclo-Traobe ( Duclaux-Traube): 

+ Qui tắc này nêu lên ảnh hưởng của cấu tạo và kích thước của phân tử chất hđbm 
đến sự hấp phụ. 

+ Như đã nói ở trên, chất hđbm phân tử gồm 2 phần: 

- Phần phân cực có momen lưỡng cực lớn, là những nhóm chức như -COOH, -
COO-, 

 -OH, -NH2, -SO4H, -SO4
-,..., được kí hiệu là o. 
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- Phần không phân cực là gốc hydrocarbon no hoặc không no hoặc thơm như 
C17H35-, C17H33-, C12H25C6H4-,...., được kí hiệu là         hoặc . 

+ Chiều dài của gốc hydrocarbon có ảnh hưởng lớn đến độ hđbm của chất hđbm. 

+ Đuclo-Traobe thấy rằng: Độ hđbm của acid hữu cơ no trong nước trong một dãy 
đồng đẳng tăng lên theo số nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon, trung bình một 
nhóm CH2 tăng 3,2 lần. Có thể phát biểu qui tắc này một cách khác là khi chiều 
dài của acid béo tăng theo cấp số cộng thì độ hđbm (-dσ/dC) tăng theo cấp số 
nhân. 

+ Nguyên nhân của sự phụ thuộc đó là: Khi chiều dài mạch tăng thì độ tan giảm 
và do đó, xu hướng chuyển lên bề mặt tăng. 

+ Qui tắc Đuclo-Traobe còn áp dụng tốt cho các dãy đồng đẳng khác của các chất 
hđbm như rượu, amin, …  

+ Qui tắc Đuclo-Traobe không đúng ở các nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ phòng và 
không áp dụng cho dung môi khác nước. 

6. Sự hấp phụ trên ranh giới dung dịch-vật rắn: 

Đây là sự hấp phụ quan trọng nhất đối với hóa học chất keo vì nó gắn liền với 
nhiều hiện tượng và quá trình xảy ra trong các hệ keo: sự tạo thành, tính bền vững 
và sự phá hủy các lioson. 

Trong sự hấp phụ, người ta phân biệt sự hấp phụ phân tử và sự hấp phụ chất 
điện li. 
a. Sự hấp phụ phân tử: 

+ Lượng chất bị hấp phụ trên 1 gam vật hấp phụ (mmol/gam) trên bề mặt vật rắn -

dung dịch được tính theo công thức sau: Γ = 
C C

m
V

C C
m

v0 01000
−

=
−

. . .  (X-11), 

trong đó: Co và C là nồng độ ban đầu và sau khi có cân bằng hấp phụ của dung 
dịch chất bị hấp phụ, m là khối lượng vật hấp phụ (g), V là thể tích dung dịch chất 
bị hấp phụ (lít) và v là thể tích dung dịch chất bị hấp phụ (ml). 

+ Sự hấp phụ trên bề mặt vật rắn -dung dịch cũng tuân theo các phương trình hấp 
phụ, thường dùng nhất là phương trình Lăngmuya và có khi dùng phương trình 
Frendlich ở nồng độ nhỏ. 

Nhắc lại các phương trình hấp phụ: phương trình Frendlich: Γ = β.Cα ; phương 

trình Laêngmuya: Γ=Γmax
C

A C+
; phương trình Gipxơ: Γ= -

C
RT

d
dC
σ

; phương trình 

Sitkovxki: khi nồng độ nhỏ:σo-σ=kC và khi nồng độ không nhỏ:σo-σ=σo 

.B.ln(
C
A
+1) . 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp phụ: 

- Ảnh hưởng của môi trường: Môi trường và chất tan cạnh tranh nhau trong sự 
hấp phụ nhưng cấu tử nào có sức căng bề mặt bé hơn sẽ bị hấp phụ mạnh hơn. 
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- Ảnh hưởng của tính chất vật hấp phụ: Bản chất và độ xốp của vật hấp phụ có 
ảnh hưởng lớn đến sự hấp phụ. 

 * Vật hấp phụ không phân cực hấp phụ chất không phân cực mạnh hơn và 
ngược lại. 

 * Vật hấp phụ có độ xốp càng lớn (lỗ xốp càng bé) sẽ hấp phụ mạnh hơn và 
ngược lại. 

- Ảnh hưởng của chất bị hấp phụ:  

 * Qui tắc Rêbinđia nói rằng chất C sẽ bị hấp phụ lên bề mặt phân cách 
tướng A-B nếu chất C thoả mãn điều kiện sau: εA < εC < εB hoặc εB < εC < 
εA (ε là hằng số điện môi). 

 * Rêbinđia còn đưa ra mô hình của sự hấp phụ như ở H.X.5. 

                          
* Sự hấp phụ tăng khi khối lượng phân tử của chất bị hấp phụ càng lớn và 
người ta thấy rằng chất thơm hấp phụ tốt hơn chất không thơm. 

 Ví dụ: C17H35COOH >C15H31COOH; C12H25C6H4SO3H >C17H35COOH; 
C12H25C6H4SO3H >C18H37SO3H. 

* Sự hấp phụ trên ranh giới vật rắn -dung dịch cũng thoả mãn về mặt định 
tính qui tắc Đuclo-Traobe. 

 Ví dụ: C3H7COOH > C2H5COOH > CH3COOH. 

- Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian: 

* Sự hấp phụ trong dung dịch chậm hơn trong tướng khí vì sự khuếch tán của 
chất trong tướng khí nhanh hơn  trong tướng lỏng do độ nhớt của chất khí bé 
hơn nhiều độ nhớt của chất lỏng. 

* Sự hấp phụ các phân tử lớn cồng kềnh lên vật hấp phụ có lỗ xốp bé rất 
chậm. Khối lượng chất bị hấp phụ càng lớn thì thời gian để đạt được đến 
trạng thái cân bằng hấp phụ càng lớn.  

* Khi tăng nhiệt độ thì sự hấp phụ trong dung dịch giảm do sự hấp phụ tỏa 
nhiệt. 

+ Ý nghĩa của sự hấp phụ trong tự nhiên và kỹ thuật: 

- Có ý nghĩa lớn trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là vấn đề xúc tác men. 

- Có ý nghĩa lớn trong kỹ thuật như tẩy trắng đường bằng than, tẩy trắng dầu 
bằng đất sét, tách các nguyên tố hiếm bằng hấp phụ, ... 
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b. Sự hấp phụ chất điện li: 

+ Như ta đã biết, chất điện li trên bề mặt thoáng của dung dịch chúng bị hấp phụ 
âm, chất điện li là chất không hđbm. 

+ Khi có mặt trong dung dịch một vật hấp phụ rắn thì trên bề mặt phân cách vật 
rắn-dung dịch thường có sự hấp phụ dương những chất điện li. 

+ Bản chất của vật hấp phụ có ý nghĩa quyết định trong sự hấp phụ các ion. 

- Các ion có khả năng phân cực thường chỉ bị hấp phụ trên các bề mặt có các 
phân tử phân cực hoặc ion. 

- Các ion ngược dấu với ion của vật hấp phụ sẽ bị hấp phụ. 

+ Bản chất của chất điện li cũng có ảnh hưởng lớn đến sự hấp phụ. 

- Các ion có cùnh hóa trị, ion nào có bán kính lớn hơn sẽ bị hấp phụ mạnh hơn. 

 Ví dụ: Na+ < K+ < Rb+; Cl- < Br- < NO3
- < I- < CNS-. 

- Ion có hóa trị càng cao thì càng bị hấp phụ mạnh. 

 Ví dụ: K+ < Ca2+ < Al3+ < Th4+ ; Cl- < SO4
- < PO4

3-. 

+ Sự hấp phụ chất điện li là sự hấp phụ chọn lọc. 

 Ví dụ: Tinh thể AgI nếu trong dung dịch có KI và KCl thì ion I- sẽ bị hấp phụ lên 
bề mặt AgI tạo nên ion quyết định thế hiệu của hạt keo AgI (keo âm). 

+ Sự hấp phụ ion có sự hấp phụ trao đổi io. Đó là trao đổi giữa ion của lớp điện 
kép với ion của môi trường; ngoài ra còn có thể xảy ra sự hấp phụ cả với các ion 
tạo nên vật hấp phụ đó khi chúng điện li ra. Điều này thường xảy ra đối với các 
nhựa trao đổi ion (trong sắc ký trao đổi ion với các cột trao đổi ion cationit và 
anionit).  

+ Đặc điểm của sự hấp phụ trao đổi ion: 

- Đó là sự hấp phụ đặc biệt, nghĩa là sự hấp phụ chỉ xảy ra đối với những ion 
xác định. Nói cách khác là bản chất của tướng rắn và lớp điện kép trên bề mặt 
tướng rắn cũng như bản chất của ion bị hấp phụ có ảnh hưởng lớn đến sự hấp 
phụ trao đổi. 

 Trong sự hấp phụ trao đổi, người ta chia ra vật hấp phụ acid, baz và lưỡng tính.  

* Vật hấp phụ acid xử sự như một acid  và có khả năng trao đổi với cation của 
dung dịch, ví dụ như  SiO2 (mSiO2.nSiO3

2-.2(n-x)H+.2xH+). 

* Vật hấp phụ baz xử sự như một baz và có khả năng trao đổi với anion của dung 
dịch, ví dụ như  Fe(OH)3. 

* Vật hấp phụ lưỡng tính xử sự như một chất lưỡng tính và có khả năng trao đổi 
với anion hoặc cation là tùy thuộc vào điều kiện môi trường, ví dụ như  Al(OH)2 
SiO3H. 

- Không phải luôn luôn thuận nghịch. 
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- Xảy ra chậm hơn nhiều so với sự hấp phụ phân tử. 

- Có thể làm thay đổi pH của môi trường khi trao đổi H+ hoặc OH- .  

 Ví dụ:
[ ] [ ]
[ ] [ ] −+−+−+−+

−++−−++−

++→++

++→++

OHNaClVHPClNaOHVHP
ClHNaVHPClNaHVHP

 

+ Ý nghĩa của sự hấp phụ trao đổi: có ý nghĩa lớn trong kỹ thuật, nông nghiệp, hóa 
học,... 

- Trong nông nghiệp: khả năng hấp phụ của đất và giữ những ion xác định trong 
đất. 

- Trong kỹ thuật: kỹ thuật nhuộm, công nghiệp làm mềm nước, ... 

- Trong hóa học: để tách các chất quí từ dung dịch rất loãng, trong hóa học phân 
tích, ...  

II. Tính chất điện của các hệ keo và sự keo tụ: 

1. Cấu tạo của hạt keo: 

+ Hạt keo gồm1 nhân, thường có cấu tạo tinh thể, và lớp điện kép bao quanh. 
Toàn bộ hệ thống đó gọi là mixen hay hạt keo. 

+ Ví dụ: 

- Ví dụ 1: Keo dương AgI có cấu tạo như sau:  

                          
- Ví dụ 2: Keo âm AgI có cấu tạo như sau:   

                                

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 



Giáo trình Hoá lý dùng cho SV ngành Môi trường - 69 - 

 

-Ví dụ 3: Keo Fe(OH)3 dương có cấu tạo như sau: 

                             
2. Sơ lược các thuyết về cấu tạo lớp điện kép: 

a. Thuyết Hemhôn (Helmholtz): 

+ Thuyết này coi lớp kép là 1 tụ điện phẳng,  thế giảm theo 1 đường thẳng. 

+ Mô hình lớp kép theo kiểu Hemhôn được chỉ ra trên H.X.6. 

                   
b. Thuyết Guy-Sépmen(Gouy-Chapman): 

+ Quan điểm của thuyết này là các ion nghịch có cấu tạo khuếch tán và thế giảm 
dần theo 1 đường cong . 

+ Mô hình lớp kép của Guy-Sépmen được chỉ ra trên H.X.7. 
c. Thuyết Stec (Stern): 

+ Lớp kép gồm 2 phần: phần thế giảm theo 1 đường thẳng (lớp hấp phụ) và phần 
thế giảm theo 1 đường cong (lớp khuếch tán). 

+ Mô hình lớp kép của Stec được chỉ ra trên  H.X.8. 
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3. Sự keo tụ: 

a. Khái niệm về sự keo tụ:  

+ Độ bền vững của 1 hệ keo tức là khả năng của nó duy trì được trạng thái phân 
tán không đổi theo thời gian. 

+ Các hệ keo khác với các dung dịch thật cũng như các dung dịch polimer là có bề 
mặt riêng lớn nên chúng là những hệ không bền vững nhiệt động học và do đó, 
không bền vững tập hợp. 

+ Chính vì vậy mà vấn đề làm cho hệ keo bền vững là vấn đề quan trọng của hóa 
học chất keo và sự keo tụ là hiện tượng cũng hết sức quan trọng và đặc trưng cho 
các hệ keo. 

+ Tính không bền vững của hệ keo thể hiện theo hai cách là: 

- Số hạt giảm đi do kết quả của sự tái kết tinh, tức là quá trình kết tinh các hạt 
lớn thành hạt lớn hơn và các hạt nhỏ thì bị tan dần ra. Nhưng trường này ít gặp 
và không phổ biến đối với các hệ keo. 

- Các hạt liên kết lại với nhau thành những tập hợp (thành hạt lớn hơn-đó là sự 
keo tụ). Đây là trường phổ biến và có ý nghĩa quan trọng trong thực tế. 

 Sự liên kết các hạt keo lại với nhau là do kết quả của sự va chạm giữa các 
hạt nhưng không phải va chạm nào cũng dẫn tới hiệu quả mà chỉ có 1 số va chạm 
có hiệu quả, phụ thuộc vào tính chất bề mặt của các hạt keo. 

 Khi đưa vào hệ keo1 lượng nhỏ chất có khả năng hấp phụ thì những tính 
chất bề mặt của hạt keo bị thay đổi mạnh và do đó, kết quả của sự va chạm cũng sẽ 
thay đổi. 

 Khi hầu hết các va chạm đều dẫn đến hiệu quả, ta có sự keo tụ nhanh và 
khi không phải như vậy, ta có sự keo tụ chậm hoặc hệ keo bền vững. 

 + Có hai lực xuất hiện giữa các hạt keo là: 

- Lực hút phân tử Vandecvan. 

- Lực đẩy tĩnh điện do các hạt keo mang điện cùng dấu. 

 Tùy thuộc vào tương quan giữa 2 lực nói trên mà hệ keo bền vững hay bị 
keo tụ. Khi lực hút thắng lực đẩy thì hệ keo bị keo tụ và ngược lại, khi lực hút thua 
lực đẩy thì hệ keo bền vững. 
b. Sự keo tụ bằng chất điện li: 

+ Hầu hết các chất điện li đều có khả năng gây keo tụ hệ keo. 

+ Khả năng gây keo tụ của chất điện li được đặc trưng bằng nồng độ tối thiểu của 
nó cần để gây keo tụ một hệ keo nhất định với một tốc độ nhất định -đó là ngưỡng 
keo tụ và được biểu thị bằng đơn vị mmol/lít hoặc mđlg/lít, kí hiệu ngữơng keo tụ 
là γ. 
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+ Giá trị γ phụ thuộc vào nồng độ của dung dịch keo; do đó, giá trị γ của các tác 
giả khác nhau là khác nhau. 

+  Quy tắc  Sundê-Hacdi (Schoulze-Hardi): 

- Chỉ có ion ngược dấu với hạt keo mới có khả năng gây keo tụ hệ keo. 

- Các ion có hóa trị càng càng cao thì khả năng gây keo tụ càng lớn, γ càng nhỏ. 

+ Khả năng gây keo tụ của các ion cùng hóa trị tăng khi bán kính ion tăng đối với 
cation và giảm đối với anion. 

 Ví dụ: Đối với keo âm thì Li+ < Na+ < K+ và đối với keo dương thì Cl- > Br- > I-. 

+ Các ion hữu cơ có khả năng gây keo tụ mạnh hơn nhiều các ion vô cơ cùng hóa 
trị vì các ion hữu cơ có khả năng hấp phụ mạnh hơn nhiều. Các ion hữu cơ cùng 
hóa trị, ion nào có khả năng hấp phụ mạnh hơn sẽ có khả năng gây keo tụ mạnh 
hơn . 

 Ví dụ: C17H35COO- >C15H31COO-; C12H25C6H4SO3
- >C12H25SO4

-; C17H35COO- > 
Cl-; C16H33NH3

+ >Na+.  

+ Người ta thấy rằng sự keo tụ bắt đầu xảy ra ở thế dê ta tới hạn là khoảng 30 mv 
(không xét dấu). 

+ Sự phụ thuộc của tốc tộ keo tụ (v) vào nồng độ chất điện li cho vào (C) được 
biểu biễn bằng đồ thị ở H.X.9. 

                              
  Trên đồ thị H.X.9, vùng 1 là vùng dung dịch keo bền vững, vùng 2 là vùng dung 
dịch keo có sự keo tụ chậm và vùng 3 là vùng dung dịch keo có sự keo tụ nhanh. 
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CHƯƠNG XI. CÁC HỆ VỚI MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN KHÍ, LỎNG 
VÀ RẮN VÀ XÀ PHÒNG. 

I. Các hệ với môi trường phân tán khí, lỏng và rắn: 

1. Các hệ với môi trường phân tán khí: 

 Các hệ với môi trường phân tán khí gọi là các son khí hay aeroson. Độ bền vững 
của các hệ này thường thấp hơn của các hệ keo. Kích thước và hình dạng hạt của hệ 
phụ thuộc vào phương pháp điều chế và trạng thái tập hợp của tướng phân tán. 

a. Phân loại son khí: 

+ Sương mù: tướng phân tán lỏng, các hạt có kích thước cỡ 10-5  10-3cm 
(0,1 10 µ). 

→
→

+ Khói: tướng phân tán rắn, được chia ra làm hai loại sau: 

- Bụi: có kích thước hạt cỡ  lớn hơn10-3 cm. 

- Khói thực: có kích thước hạt cỡ 10-7→10-3 cm. 

 Các hạt tướng phân tán của khói nói chung có khả năng hấp thụ 1 lượng rất lớn 
nước của khí quyển, lúc đó hệ vừa là khói vừa là sương mù. 
b. Đặc trưng tổng quát của son khí: 

 + Có độ phân tán thấp hơn hệ keo.  

 + Khác với son lỏng (lioson) là hệ rất loãng và có độ nhớt thấp hơn. 

 + Chuyển động Brao xảy ra cực mạnh và sự sa lắng xảy ra nhanh hơn lioson. 

 + Các son khí thường không mang điện. 
c. Các tính chất của son khí: 

+ Sự phân tán ánh sáng của son khí lớn hơn của son lỏng rất nhiều vì chiết suất 
của tướng phân tán và môi trường phân tán của son khí khác nhau rất nhiều. Điều 
này được ứng dụng rộng rãi trong việc tạo ra màn khói để ngụy trang các mục tiêu 
kinh tế và quốc phòng trong chiến tranh.  

+ Khói và sương mù nói chung đều có màu trắng vì các hạt khá lớn nên chúng 
phân tán đều các tia sáng có độ dài sóng khác nhau.  

+ Sự sa lắng: vì độ nhớt của môi trường phân tán thấp và vì chuyển động nhiệt lớn 
mà các hạt son khí không bền vững tập hợp, dễ bị keo tụ và sa lắng rất nhanh . 

+ Các son khí có hiện tượng nhiệt di, kết tủa nhiệt và quang di và chỉ đặc trưng 
cho son khí.  

- Nhiệt di là hiện tượng các hạt son khí tự ý rời khỏi vật nóng, tức là chuyển 
động từ nơi nóng đến nơi lạnh. 

- Kết tủa nhiệt là hiện tượng các hạt son khí bám vào vùng lạnh của vật được 
làm nóng không đồng đều. 
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- Quang di là hiện tượng di chuyển của các hạt son khí khi chúng được chiếu 
sáng từ một phía. Hiện tượng quang di dương đối với hạt không trong suốt, 
chuyển động theo chiều của tia tới. Hiện tượng quang di âm đối với hạt trong 
suốt, chuyển động ngược lại với chiều của tia tới vì mặt sau của hạt bị tia khúc 
xạ làm nóng nhiều hơn. Hiện tượng quang di là trường hợp đặc biệt của hiện 
tượng nhiệt di. 

 Hiện tượng quang di, nhiệt di và kết tủa nhiệt có ý nghĩa to lớn đối với sự chuyển 
động của các son khí trong khí quyển; nó liên quan đến mây mù và mưa.  

+ Độ bền vững tập hợp của các son khí: 

 - Các son khí có độ phân tán cao nên có tính bền vững sa lắng nhưng không bền 
vững tập hợp vì những hạt lớn có tốc độ sa lắng cao còn những hạt nhỏ thì do 
chuyển động Brao mạnh mà số va chạm giữa các hạt lớn, do đó dễ liên kết lại với 
nhau, tức là dễ bị keo tụ. 

- Sự keo tụ của các son khí là quá trình keo tụ nhanh và nhanh hơn lioson. Điều 
này giải thích tại sao sương mù buổi sáng nhanh tan và khi ta quét nhà có bụi 
nhưng cũng rất nhanh hết bụi. 

- Tốc độ keo tụ càng lớn khi nồng độ hạt càng cao. Điều này giải thích tại sao 
trong thiên nhiên các son khí rất loãng. 

- Ngoài nồng độ ra còn nhiều yếu tố có thể gây keo tụ hệ son khí như độ đa phân 
tán hình dạng hạt, điện tích khác nhau giữa các hạt, sự khuấy lắc, sóng siêu âm 
dòng đối lưu,... 

- Tính chất điện của son khí:  

 Trong môi trường phân tán khí, xung quanh các hạt không thể xuất hiện lớp điện 
kép như trong son lỏng. Nhưng trong những điều kiện nhất định, các hạt son khí có 
thể mang điện và điện tích của chúng thường không lớn lắm. 
d. Ý nghĩa thực tế của son khí: 

+ Son khí rất phổ biến trong tự nhiên và kỹ thuật. Aeroson (mây và sương mù) 
quyết định mưa nắng và khí hậu của các vùng, có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp. 

+ Phấn hoa, bào tử của các vi khuẩn và của mốc, các hạt nhẹ chuyển từ chỗ nọ 
đến chỗ kia đều ở dạng son khí. 

+ Trong luyện kim và trong công nghiệp hóa học, son khí sinh ra ở dạng khói, chứa 
nhiều chất quí và gây ô nhiễm môi trường.    

+ Ngày nay, người ta dùng nhiều chất ở dạng son khí như đưa chất đốt ở dạng son 
khí vào lò; khi quét vôi, sơn, nhuộm màu thì người ta dùng máy phun các chất 
thành hạt nhỏ; thuốc trừ sâu, trừ nấm, diệt cỏ đều được phun dưới dạng son khí; 
trong y học, nhiều loại thuốc được đưa vào cơ thể dưới dạng son khí; trong quốc 
phòng, người ta dùng son khí để ngụy trang và để làm nhiều việc khác;... 

+ Ngoài ra, son khí còn có nhiều tác hại nên cần phải phá hủy chúng. Khói của 
những nhà máy công nghiệp thường làm bẩn môi trường, làm hại sức khỏe của con 
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người và động vật. Nếu không khí có độ ẩm cao thì khói có thể tạo thành sương mù 
dày đặc như ở Luân đôn (nước Anh). Trong công nghiệp, có nhiều loại máy gây ra 
nhiều bụi như máy tán, mày nghiền, máy xay, máy sàng,... Bụi này làm bẩn công 
xưởng, sản phẩm, máy móc và không khí. 

2. Các hệ với môi trường phân tán lỏng: 

 Thuộc loại hệ này có huyền phù, nhũ tương và bọt. Đây là các hệ vi dị thể. 
a. Huyền phù: 

+ Huyền phù là hệ có tướng phân tán rắn và các hạt huyền phù có kích thước lớn 
hơn hạt keo. Huyền phù có ý nghĩa thực tế trong thiên nhiên và trong kĩ thuật lớn 
hơn nhiều so với các hệ keo điển hình. 

+ Đất ẩm, đất sét ngào dùng trong ngành sản xuất gốm, vôi vữa và xi măng dùng 
trong ngành xây dựng, sơn màu,... đều là huyền phù. 

+ Huyền phù cũng hấp thụ và phân tán ánh sáng. Các hạt của huyền phù có thể 
nhìn thấy được trong kính hiển vi. 

+ Huyền phù không bền vững sa lắng, các hạt huyền phù không có chuyển động 
Brao, không có khả năng khuếch tán và không có áp suất thẩm thấu vì các hạt 
huyền phù rất lớn. 

+ Các hạt huyền phù cũng có lớp vỏ son vat hóa và lớp điện kép trên bề mặt hạt. 
Khi cho chất điện li vào hệ thì huyền phù bị keo tụ, các hạt liên kết lại thành hạt 
lớn hơn rồi sa lắng. 

+Trong huyền phù, có một số quá trình đặc trưng như sa lắng, tuyển nổi, lọc,... 
Các quá trình này không đặc trưng lắm cho hệ keo. 

b. Nhũ tương: 

+ Điều kiện để tạo ra nhũ tương là: 

- Tướng phân tán (lỏng) và môi trường phân tán (lỏng) không tan hoặc ít tan 
vào nhau. 

- Trong hệ phải có chất ổn định gọi là chất nhũ hóa. 

+ Đặc trưng của nhũ tương là hạt bao giờ cũng có hình cầu vì tướng phân tán là 
lỏng.  

+ Phân loại nhũ tương: 

 Có nhiều cách phân loại nhũ tương nhưng sau đây ta chỉ xét một cách phân loại 
nhũ tương là phân loại theo bản chất của tướng phân tán và môi trường phân tán: 

- Nếu tướng phân tán là chất lỏng không phân cực (dầu), còn môi trường phân 
tán là chất lỏng phân cực (nước) thì người ta gọi đó là nhũ tương thuận hoặc 
nhũ tương loại 1 và kí hiệu là D/N (dầu trong nước). 
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- Nếu tướng phân tán là chất lỏng phân cực (nước), còn môi trường phân tán là 
chất lỏng không phân cực (dầu) thì người ta gọi đó là nhũ tương nghịch hoặc 
nhũ tương loại 2 và kí hiệu là N/D (nước trong dầu). 

 Ta có thể xác định loại nhũ tương D/N hay N/D qua các tính chất sau đây: 

* Xác định khả năng của nhũ tương đang khảo sát có thấm ướt 1 bề mặt ưa nước 
hoặc ghét nước hay không. 

* Xác định khả năng trộn lẫn với nước và dầu. 

* Xác định màu của nhũ tương khi cho 1 phẩm màu chỉ tan được trong một tướng 
của nhũ tương, ví dụ như dùng suđan III là chất chỉ thị chỉ tan trong dầu. 

* Đo độ dẫn điện của nhũ tương. 

  Nếu nhũ tương thấm ướt bề mặt ưa nước, trộn lẫn với nước, không màu khi dùng 
suđan III và có  độ dẫn điện cao thì đó là nhũ tương D/N. 

 Ngược lại, nếu nhũ tương thấm ướt bề mặt ghét nước, trộn lẫn với dầu, có màu đỏ 
khi dùng suđanIII và có  độ dẫn điện thấp thì đó là nhũ tương N/D. 

+  Độ bền vững tập hợp của nhũ tương và bản chất của chất nhũ hóa: 

- Nhũ tương là hệ không bền vững tập hợp vì có năng lượng tự do bề mặt lớn, 
các hạt nhũ tương tự ý liên kết lại với nhau thành những tập hợp và cuối cùng, 
hệ tách thành 2 lớp. 

- Để đánh giá độ bền vững của nhũ tương, người ta dùng tốc độ phân lớp nhũ 
tương, thời gian tồn tại của nhũ tương và thời gian sống của từng hạt. 

- Nhũ tương bền vững là nhờ trong hệ có chất nhũ hóa hấp phụ lên bề mặt hạt 
làm giảm sức căng bề mặt và gây ra lực đẩy giữa các hạt. Độ bền vững của nhũ 
tương phụ thuộc vào bản chất và nồng độ của chất nhũ hóa. Bản chất của chất 
nhũ hóa còn quyết định loại nhũ tương. Qui tắc Bancrop (Bancroft): 

* Nếu chất nhũ hóa tan trong nước tốt hơn trong dầu (ưa nước) thì sẽ tạo thành nhũ 
tương D/N. 

* Nếu chất nhũ hóa tan trong dầu tốt hơn trong nước (ưa dầu) thì sẽ tạo thành nhũ 
tương N /D. 

 Giải thích: vì chất nhũ hóa có vai trò cản trở không cho các hạt dính kết lại với 
nhau khi các phân tử chất nhũ hóa nằm trên bề mặt hạt, nghĩa là chất nhũ hóa phải 
tan tốt trong môi trường phân tán và ít tan trong tướng phân tán. 

- Chất nhũ hóa thường dùng là chất hđbm, xà phòng, polimer,...  

- Nói chung, tác dụng nhũ hóa của chất hđbm phụ thuộc vào sự tương quan giữa 
phần phân cực và phần không phân cực của phân tử về mặt tương tác với hai 
tướng. Nếu tương tác giữa nhóm phân cực với nước và tương tác giữa gốc 
hydrocarbon không phân cực với dầu là tương đương nhau thì phân tử chất 
hđbm sẽ hòa tan đều trong hai tướng và sẽ nằm trên bề mặt phân cách tướng 
chứ không bị hút mạnh vào trong thể tích một tướng nào cả. Sự không tương 
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xứng giữa 2 tương tác trên sẽ quyết định loại nhũ tương. Nếu chất nhũ hóa có 
nhóm phân cực tác dụng mạnh hơn nhóm không phân cực thì nó sẽ hòa tan 
trong nước tốt hơn trong dầu và sẽ ổn định cho nhũ tương dầu trong nước. 
Ngược lại, nếu nhóm không phân cực tác dụng mạnh hơn nhóm phân cực thì 
chất hđbm sẽ hòa tan trong dầu tốt hơn trong nước và sẽ ổn định cho nhũ tương 
nước trong dầu. 

+Sự đảo tướng: 

- Sự đảo tướng là một hiện tượng đặc trưng cho nhũ tương. Nếu thêm vào nhũ 
tương một lượng lớn chất hđbm có tác dụng ổn định cho nhũ tương loại ngược 
với nó thì sẽ xảy ra sự đảo tướng, khi đó tướng phân tán của nhũ tướng ban đầu 
chuyển thành môi trường phân tán của nhũ tương mới và môi trường phân tán 
của nhũ tương ban đầu chuyển thành tướng phân tán của nhũ tương mới. 

- Ví dụ: Giả sử ta có nhũ tương D/N được ổn định bằng xà phòng 
C17H35COONa, nếu ta thêm (C17H35COO)2Ca với một lượng kha khá, hoặc 
thêm CaCl2 vào nhũ tương trên thì ta sẽ thu được nhũ tương N/D được ổn định 
bằng (C17H35COO)2Ca. 

c. Bọt: 

+ Bọt là hệ phân tán khí trong môi trường phân tán lỏng. Độ phân tán của bọt rất 
thô (bé), các hạt bọt có kích thước cỡ mm hoặc cm. Các hạt  bọt chịu sự nén của 
các hạt bên cạnh nên bị mất dạng hình cầu, trở thành những hình đa diện phân 
cách nhau bởi một màng rất mỏng của môi trường phân tán. Màng trong bọt 
thường có màu sắc, đó là do hiện tượng giao thoa ánh sáng gây ra, điều đó chứng 
tỏ chiều dày của màng tương đương với bước sóng sáng sáng. 

+ Bọt chỉ tạo thành khi trong hệ có chất tạo bọt. Các chất hđbm có khả năng tạo 
bọt như các rượu mạch dài, acid béo, xà phòng và các chất tẩy rửa, protit, saponin, 
.... Đó cũng chính là các chất nhũ hóa cho nhũ tương dầu trong nước. 

+ Để đánh giá độ bền vững của bọt, người ta dùng thời gian sống của từng bọt 
hoặc thời gian sống của cột bọt.  

+ Độ bền vững của bọt phụ thuộc vào bản chất và nồng độ của chất tạo bọt và các 
yếu tố bên ngoài.  

+ Bọt có thể điều chế bằng cách sục khí vào dung dịch chất tạo bọt hoặc khuấy, 
lắc  dung dịch chất tạo bọt. 

+ Bọt có ý nghĩa thực tế lớn. Bọt được dùng trong quá trình tuyển nổi để làm giàu 
quặng. Bọt là yếu tố quan trọng trong tẩy rửa. Bọt dùng trong cứu hỏa chứa khí 
CO2 cản trở không cho không khí tiếp xúc với vật cháy, … 

3. Các hệ với môi trường phân tán rắn: 

 Các hệ với môi trường phân tán rắn thường gọi là son rắn. Chúng có thể được 
chia ra thành 3 loại sau: 

+ Các hệ với tướng phân tán khí (K/R): đó là bọt rắn, loại hệ này có hạt rất thô.  
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 Trong thiên nhiên ta thường gặp đá bọt, loại đá này rất xốp và nhẹ, dùng để làm 
bột mài và làm bê tông bọt trong xây dựng.  

 Trong công nghiệp, có nhiều loại bọt rắn nhân tạo như thủy tinh bọt, bê tông bọt, 
vật liệu cách điện, cách nhiệt, cao su xốp, nhựa xốp, ... 

+ Các hệ với tướng phân tán lỏng (L/R): đó là nhũ tương rắn, rất ít gặp trong thực 
thế và đời sống (ví dụ: Hg/P). 

+ Các hệ với tướng phân tán rắn (R/R): là hệ có ý nghĩa quan trọng hơn cả, ví dụ: 
thủy tinh màu, các đá quí, men, hợp kim, ...   

- Thủy tinh màu chứa những hạt kim loại hoặc oxít kim loại phân tán dưới dạng 
keo làm cho thủy tinh có màu sắc, hàm lượng của chúng chỉ từ 0,01 →  0,1%. 

- Những đá quí chứa nhiều oxít kim loại phân bố dưới dạng keo và có màu sắc 
tùy theo từng loại oxít. 

- Men là hệ phân tán chứa những hạt keo của chất sắc tố trong thủy tinh silicat 
làm cho nó mất độ trong suốt và trở nên có màu sắc. Chất sắc tố có thể là TiO2 
, Ca3 (PO4)2,… 

- Muối mỏ cũng là một hệ keo chứa 1 lượng natri kim loại vô cùng nhỏ 
(0,0001%) tromg natriclorua. 

- Các hợp kim như gang, thép,... chứa các hợp chất kim loại dưới dạng keo. 

 Đặc tính chung của các hệ với môi trường phân tán rắn là không có sự keo tụ vì 
độ nhớt của môi trường phân tán quá lớn, cản trở sự chuyển động của các hạt. 

 Các hệ với môi trường phân tán rắn được điều chế bằng cách phân tán khí, lỏng, 
rắn trong môi trường phân tán lỏng (nóng chảy). Khi môi trường phân tán chưa 
đông đặc thì hệ còn mang tính chất của son lỏng, được gọi là son nóng; còn khi 
môi trường phân tán đã đông đặc thì hệ là son rắn. 

II. Xà phòng: 

1. Định nghĩa, cấu tạo và phân loại xà phòng: 

a. Định nghĩa: 

+ Xà phòng theo nghĩa hẹp: là muối của monoacid béo, có phân tử tương đối lớn, 
có tính hđbm và do đó, có nhiều tính chất quan trọng trong đời sống và trong kĩ 
thuật, trước hết là khả năng tẩy rửa. 

 Ví dụ: C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa,... 

+ Xà phòng theo nghĩa rộng: là tất cả các chất có khả năng tẩy rửa vì các chất có 
khảnăng tẩy rửa có cấu tạo phân tử gần với xà phòng và cũng có các tính chất hóa 
lí, tính chất kĩ thuật quan trọng tựa xà phòng. Còn muối của mono acid béo nêu 
trên được gọi là “xà phòng thường“ để phân biệt. 

 Ví dụ: C12H25SO4Na, C12H25C6H4SO3Na, ... 
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b. Cấu tạo của xà phòng: 

 Xà phòng nói chung đều là những chất phân cực, phân tử của chúng gồm 2 phần: 
phần ưa lưu phân cực và phần ghét lưu không phân cực. 

+ Phần ưa lưu phân cực thường là các nhóm định chức: -COO-, -SO4
-, -SO3

-, các 
nhóm chứa nitơ, các nhóm -CH2-O-CH2- kèm theo nhóm -OH, ... 

+ Phần ghét lưu không phân cực là gốc parafin thẳng hoặc phân nhánh, vòng 
bezen hoặc naphtalen với gốc ankyl,... 

 Phần ưa lưu có thể nằm một đầu, 2 đầu hoặc giữa phân tử. 
c. Phân loại xà phòng: 

 Dựa vào cấu tạo, người ta chia xà phòng thành bốn loại sau đây: 

+ Xà phòng anion hđbm: loại xà phòng này khi hoà tan trong nước thì phân li ra 
anion hữu cơ hđbm và cation vô cơ. 

 Ví dụ: C15H31COONa, C17H33COONa, C12H25SO4Na, C12H25C6H4SO3Na, 

 CnH2n+1SO4M (M=Na, K, NH4), CnH2n+1C6H4SO3M (M = Na, K, NH4), ... 

+ Xà phòng cation hđbm: loại xà phòng này khi hoà tan trong nước thì phân li ra 
cation hữu cơ hđbm và anion vô cơ. 

 Ví dụ: C18H37NH3Cl octadecylamoniclorua. 

+ Xà phòng lưỡng tính: loại xà phòng này khi tan trong nước thì phân li ra anion 
hữu cơ hđbm và cation hữu cơ hđbm là tùy thuộc vào pH của môi trường (trong 
môi trường acid, chúng phân li ra cation hữu cơ hđbm; còn trong môi trường baz, 
chúng phân li ra anion hữu cơ hđbm). 

 Ví dụ: H2N-C17H34-COONa aminostearatnatri. 

+ Xà phòng không phân li: loại xà phòng này khi tan trong nước thì không có khả 
năng phân li thành ion. 

 Ví dụ: CnH2n+1(-O-CH2-CH2-)m-OH. 
2. Các tính chất hóa lý của xà phòng: 

a. Tính tan trong nước: 

+ Tính chất đầu tiên quyết định mọi tính chất khác của xà phòng là tính tan trong 
nước. 

+ Tính tan trong nước phụ thuộc vào các yếu tố sau: bản chất và vị trí của nhóm 
phân cực, chiều dài của mạch hyđrocarbon, nhiệt độ và bản chất của ion vô cơ. 

+ Xà phòng thường là muối của acid béo, có từ 10→20 nguyên tử carbon trong 
phân tử, khi hòa tan thường bị thủy phân một phần thành acid béo. Muối của kim 
loại kiềm, ví dụ: C15H31COONa, C17H33COONa, ..., thường tan tốt trong nước. 
Muối của kim loại hóa trị cao hơn như canxi, magiê, nhôm, sắt,... không tan trong 
nước nhưng lại tạo thành chất bán keo trong môi trường dầu. 
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b. Tính hoạt động bề mặt: 

+ Khi cho xà phòng vào nước thì sức căng bề mặt của nước giảm xuống, lúc đó 
nồng độ xà phòng trên bề mặt lớn hơn nồng độ xà phòng trong dung dịch, ta nói 
rằng có sự hấp phụ dương các phân tử xà phòng. Sự phân bố các phân tử xà phòng 
trên bề mặt nước như trên H.XI.1. 

                         

ooooo o

o
o o

o

H.XI.1.  
+ Vì có sự hấp phụ các phân tử xà phòng lên bề mặt phân cách tướng nước -không 
khí mà sức căng bề mặt của nước giảm (vì σxp < σn). 

+ Sự hấp phụ các phân tử xà phòng lên bề mặt nước cũng tuân theo phương trình 

hấp phụ Gipxô (Gibbs): Γ =
−C
RT

d
dC
σ

 (XI-1). Ta thấy rằng Γ > 0 nên ta suy ra 

dσ/dC nhỏ hơn không, tức là σ giảm khi C tăng. 

+ Tính hđbm của xà phòng phụ thuộc vào bản chất và vị trí của nhóm phân cực và 
chiều dài và cấu tạo của gốc hyđrocarbon quyết định. Khi chiều dài của gốc 
hidrocarbon tăng thì tính hđbm tăng. 

+ Xà phòng còn làm giảm sức căng bề mặt giữa tướng, tức là sức căng bề mặt 
giữa 2 chất lỏng hoặc giữa chất lỏng và chất rắn (σAB=σA -σB). σAB sẽ giảm khi 
cho xà phòng vào hệ chứa A và B. 

 Trong quá trình tẩy rửa, đại lượng sức căng bề mặt giữa tướng quan trọng hơn đại 
lượng sức căng bề mặt của nước -không khí nhiều.  

c. Khả năng thấm ướt: 

+ Sự thấm ướt rất quan trọng cho quá trình tẩy rửa. 

-  Bề mặt thủy tinh, silicat, xenluloz, tinh bột, ... thấm ướt nước rất tốt. 

-  Các bề mặt ghét nước như parafin, dầu mỏ, lưu huỳnh, ... thấm ướt nước rất 
không tốt. 

- Các loại vải sạch thấm ướt nước rất tốt, còn vải bẩn có dính dầu mỡ thì thấm 
ướt nước rất không tốt; vải sạch cũng khó ngấm nước vào bên trong vì sức căng 
bề mặt của nước rất lớn. 

+ Vì vậy, cần phải dùng chất hđbm (xà phòng) để làm giảm sức căng bề mặt của 
nước và sức căng bề mặt giữa 2 tướng bề mặt vải sợi và nước. 

+ Trong quá trình tẩy rửa, xà phòng đóng vai trò chất hđbm. 

+ Sự thấm ướt vải sợi và đồ dùng cũng tuân theo phương trình Iung: 

 σR-K = σR-L +σL-K. cosθ  (XI-2). 
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 Khi thêm xà phòng vào nước thì σR-L và σL-K đều giảm, do đó cosθ tăng lên, tức là 
θ giảm xuống, cũng có nghĩa là sự thấm ướt tăng lên. 

+ Khả năng thấm ướt phụ thuộc vào nồng độ xà phòng, nhiệt độ, vị trí và bản chất 
nhóm phân cực, chiều dài và cấu tạo của gốc hydrôcarbon. 
d. Khả năng nhũ hóa: 

+ Khi cho xà phòng vào nhũ tương thì nhũ tương tương đối bền vững; như vậy, xà 
phòng làm chất nhũ hóa cho nhũ tương. 

+ Tác dụng của xà phòng là làm giảm sức căng bề mặt giữa 2 tướng dầu và nước; 
do đó, tạo điều kiện cho sự tạo thành nhũ tương dễ dàng khi có xà phòng. Các 
phân tử xà phòng hấp phụ lên bề mặt hạt nhũ tương và lớp đó bảo vệ không cho 
các hạt nhũ tương liên kết lại với nhau. 

+ Trong quá trình tẩy rửa, xà phòng làm cho sự thấm ướt xảy ra dễ dàng và chất 
bẩn dầu, mỡ được tách ra khỏi bề mặt vải sợi và được giữ trong nước giặt ở dạng 
nhũ tương bằng chất nhũ hóa là xà phòng. 

+ Khả năng nhũ hóa của xà phòng phụ thuộc vào vị trí và bản chất của nhóm phân 
cực, cấu tạo và chiều dài của gốc hydrocarbon và nồng độ của xà phòng. 
e. Khả năng tạo bọt: 

+ Sự tạo bọt (K/L) kèm theo sự tăng bề mặt phân cách tướng khí-lỏng rất mạnh, vì 
thế sự tạo bọt chỉ có thể xảy ra khi sức căng bề mặt bé. Ta sẽ đạt được điều này 
khi cho thêm xà phòng vào nước. Nước tinh khiết không có khả năng tạo bọt 
nhưng nước có xà phòng có khả năng tạo bọt rất tốt. 

+ Khả năng tạo bọt của xà phòng phụ thuộc vào vị trí và bản chất của nhóm phân 
cực, cấu tạo và chiều dài của gốc hydrocarbon và nồng độ của xà phòng. 

+ Bọt có ý nghĩa lớn trong các ngành sản xuất polimer, cứu hỏa, khoan, tuyển 
nổi,... Trong quá trình tẩy rửa, bọt cũng góp1 phần quan trọng trong việc tách và 
giữ chất bẩn trong nước giặt. 
f. Khả năng tạo mixen: 

+ Trong dung dịch, xà phòng có thể tồn tại ở dạng phân tử, ion hoặc mixen. Mixen 
là tập hợp các phân tử xà phòng phân li hoặc không phân li. 

+ Trong dung dịch loãng, xà phòng tồn tại ở dạng phân tử và ion.  

+ Khi nồng độ xà phòng đạt tới nồng độ tới hạn tạo mixen ( NTM ) thì trong hệ bắt 
đầu tạo ra khá nhiều mixen hình cầu. Trong mixen hình cầu, do lực hút Vanđecvan 
mà các gốc hydrocarbon quay đầu vào nhau, còn phần phân cực phân li thì do tính 
ưu nước và do lực đẩy tĩnh điện giữa các nhóm phân cực cùng dấu nên quay ra 
ngoài. Mixen hình cầu có điện tích khá cao và về mặt cấu tạo giống mixen keo. 
Trong mixen cũng có lớp điện kép và mỗi mixen có khoảng 50 phân tử xà phòng. 
Đường kính của mixen xấp xỉ 2 lần chiều dài phân tử xà phòng. Khôi lượng phân 
tử của mixen có 12000 22000 đvc. →
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+ Khi nồng độ xà phòng cao hơn thì trong hệ sẽ tạo thành mixen hình tấm và điện 
tích của mixen hình tấm nhỏ hơn mixen hình cầu do sự điện li giảm khi nồng độ 
tăng. 

+ Người ta thấy rằng tại NTM các tính chất của xà phòng như sức căng bề mặt, 
chiết suất, độ nhớt, độ dẫn điện ,... đều thay đổi đột ngột do sự có mặt của mixen. 

 Vì vậy, ta có thể xác định NTM dựa vào sự thay đổi đột ngột đó khi khảo sát 1 
trong những tính chất nói trên. 

+ NTM có ý nghĩa thực tế lớn vì tại nồng độ đó, theo Rêbinđia, khả năng tẩy rửa 
của xà phòng là lớn nhất. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến NTM: 

- NTM giảm khi khối lượng phân tử của xà phòng tăng vì khi khối lượng phân 
tử của xà phòng tăng thì độ tan của xà phòng giảm, do đó xu hướng tạo mixen 
tăng. 

- NTM giảm khi giảm nhiệt độ vì khi giảm nhiệt độ thì chuyển động Brao giảm, 
do đó xu hướng tạo mixen tăng. 

- NTM giảm khi thêm chất điện li vào hệ. 

 Ví dụ: người ta hay thêm các chất độn như natriclorua, natricarbonat, 
natrisilicat, natriphosphat,... vào xà phòng để làm tăng khả năng tạo mixen của 
xà phòng. 

 Khi thêm chất điện li vào xà phòng thì khả năng tạo mi xen tăng vì khả 
năng hidrat hóa của chất điện li làm tăng nồng độ của xà phòng lên và sự có 
mặt của chất điện li làm giảm khả năng điện li của xà phòng. 

+Trong môi trường dầu, xà phòng cũng có khả năng tạo mi xen nhưng trong trường 
hợp này, các phân tử xà phòng trong mixen sẽ quay nhóm phân cực vào trong và 
hướng gốc hydrocarbon không phân cực ra ngoài. 
g. Khả năng hòa tan keo: 

+ Nhiều chất hữu cơ không tan trong nước như các hydrocarbon thơm, không thơm, 
các phẩm màu khó tan,... nhưng chúng có khả năng hòa tan keo trong dung dịch xà 
phòng khá đậm đặc tạo thành dung dịch trong suốt, bền vững nhiệt động học. 

+ Sự hòa tan keo là quá trình hòa tan các chất hữu cơ vào trong phần gốc 
hydrocarbon của mixen, luôn luôn có trong dung dịch xà phòng khá đậm đặc. 

 Kết quả của sự hòa tan keo là các phân tử chất bẩn nằm trong mixen và kích 
thước mixen tăng lên. 

+ Hiện tượng hòa tan keo có ứng dụng cực kỳ quan trọng trong quá trình tổng hợp 
các polimer bằng phương pháp trùng hợp các hydrocarbon không no trong nhũ 
tương để thu được cao su tổng hợp, chất dẻo tổng hợp, sơn tổng hợp,... 

+ Xà phòng trong môi trường dầu có khả năng hòa tan nước vào trong dầu, đó là 
quá trình hòa tan keo nghịch, có ý nghĩa lớn trong công nghiệp thực phẩm. 
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+ Khả năng hòa tan keo phụ thuộc vào vị trí và bản chất của nhóm phân cực, 
chiều dài và cấu tạo của gốc hydrocarbon và nồng độ xà phòng. 
h. Khả năng tẩy rửa: 

+ Nó tổng hợp tất cả các tính chất đặc trưng của xà phòng như khả năng thấm ướt, 
khả năng nhũ hóa, khả năng hòa tan keo, khả năng tạo bọt,... 

+ Ai cũng biết rằng giặt quần áo và rửa dụng cụ bằng xà phòng sạch hơn bằng 
nước nguyên chất. 

+ Khả năng tẩy rửa của xà phòng liên quan đến các yếu tố sau đây: 

- Xà phòng làm giảm sức căng bề mặt của nước;vì vậy, dung dịch xà phòng dễ 
thấm ướt vải sợi và ngấm vào bên trong những kẽ hở của vải sợi (mao quản của 
vải sợi), trong khi đó nước nguyên chất khó ngấm vào bên trong mao quản của 
vải sợi vì sức căng bề mặt của nước cao. 

- Các phân tử xà phòng hấp phụ lên bề mặt vải sợi và bề mặt chất bẩn rắn hay 
lỏng tạo thành một lớp hấp phụ có khả năng hydrat hóa mạnh; do vậy, tạo ra  
một áp suất chẻ và làm cho các hạt chất bẩn dễ tách ra khỏi bề mặt vải sợi rồi 
chuyển vào dung dịch xà phòng ở dạng huyền phù hay nhũ tương. 

- Những màng hấp phụ trên bề mặt hạt bẩn làm cho các hạt có độ bền liên kết 
rất lớn, cản trở sự liên kết chúng lại với nhau cũng như với bề mặt vải sợi. 

- Dung dịch xà phòng dễ tạo bọt và vì vậy một phần chất bẩn sẽ tách vào bọt, 
nhất là những hạt bẩn có khả năng thấm ướt kém sẽ dính vào các hạt bọt giống 
như quá trình tuyển nổi. 

- Khả năng tẩy rửa của xà phòng chỉ có ở nồng độ lớn NTM, chứng tỏ khả năng 
tẩy rửa của xà phòng có liên quan đến khả năng hòa tan keo của chất bẩn  dầu 
mỡ vào mixen. 

+ Khả năng tẩy rửa của xà phòng phụ thuộc vào bản chất và vị trí của nhóm phân 
cực, chiều dài và cấu tạo của gốc hydrocarbon, môi trường và nồng độ của xà 
phòng. 

- Người ta thấy rằng xà phòng mà phân tử có vòng thơm có khả năng tẩy rửa 
lớn hơn vì tính hđbm cao hơn, có khả năng hòa tan keo lớn hơn, có khả năn g 
tạo bọt lớn hơn,... Trong xà phòng và bột giặt, người ta thường có thêm một 
lượng đáng kể dodecylbenzensunfonatnatri để làm tăng khả năng tẩy rửa của 
xà phòng và bột giặt. 

- Trong xà phòng và bột giặt, người ta cũng có thêm một chất natriclorua 
natricarbonat, natrisilicat, natriphotphat,.....để làm tăng khả năng tạo mixen, 
tính hđbm, khả năng tẩy rửa, ... 
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Phần IV. HÓA HỌC POLIMER. 

CHƯƠNG XII. MỞ ĐẦU. 

I. Định nghĩa và một số tính chất cơ lý đặc trưng của các polimer: 

1. Định nghĩa: Polimer hay hợp chất cao phân tử là những hợp chất có kích thước 
và khối lượng phân tử cao, được cấu tạo từ những mắt xích đồng đều, có tính chất cơ 
lý đặc trưng khác với những chất thấp phân tử . 

                         

  
2. Một số tính chất cơ lý đặc trưng: 

a. Các tính chất ưu việt: 

+ Có khả năng biến dạng đàn hồi thuận nghịch; thường được dùng làm nệm, xăm 
lốp xe đạp, xe máy, ô tô, ... 

+ Có độ bền cơ học cao, lại ít bị mài mòn, bền với môi trường nên có thể thay thế 
kim loại và hợp kim trong các vật dụng và trong các chi tiết máy. 

+ Có tính cách điện và cách nhiệt tốt nên có thể dùng làm vật liệu cách nhiệt, 
cách điện. 

+ Có tính bám dính cao nên có thể dùng làm keo dán gỗ, thủy tinh, kim loại, ... 

+ Có khả năng kéo sợi, tạo màng, không thấm nước nên có thể dùng làm tơ sợi để 
dệt vải, đan lưới, áo đi mưa, ..., để làm sơn, ... 

+ Có tỷ trọng nhỏ hơn nhiều kim loại và hợp kim nên tiện lợi cho việc sử dụng và 
chuyên chở. 
b. Nhược điểm: 

+ Khả năng chịu nhiệt không cao nên chỉ sử dụng được trong một khoảng nhiệt độ 
nhất định. 

 + Một số polimer có độ bền cơ học không cao. 

 + Thường dễ bị lão hóa do tác dụng của một số yếu tố bên ngoài như oxi không 
khí, ánh sáng, ... làm cho chúng trở nên dòn, dễ rạn nứt kém phẩm chất. 
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3. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa polimer và chất thấp phân tử: 

Đại lượng  Chất thấp phân tử   Polimer  

+ Khối 
lượng phân 
tử 

Khối lượng phân tử là 1 
hằng số, đặc trưng từng 
chất, ví du: MgCl2 có khối 
lượng phân tử là 95 đvc. 

Khối lượng phân tử không phải 
là hằng số, chỉ là một đại lượng 
thống kê, có tính chất trung 
bình, ví dụ cao su thiên nhiên 
có khối lượng phân tử trung 
bình là 100000 500000 đvc. →

+ Tnc,Tđđ Là một đại lượng cố định, 
ví dụ: Tnc,Tđđ của nước là 
0oC. 

Là đại lượng thay đổi, dùng 
làm khái niệm, có tính chất 
thống kê, ví dụ: Tnc (PE) là 120 

121oC. →

+ Trạng 
thái tập hợp 

Có thể tồn tại ở cả 3 trạng 
thái: khí, lỏng, rắn. 

Có thể tồn tại 2 trạng thái rắn 
lỏng nhưng không tồn tại ở 
trạng thái hơi vì nhiệt độ phân 
hủy nhỏ hơn nhiệt độ sôi nên 
chưa kịp chuyển sang trạng thái 
hơi đã bị phân hủy. 

+ Sự hòa 
tan trong 
dung môi 
thích hợp 

Hòa tan nhanh. Hòa tan rất chậm, phải qua giai 
đoạn trương phồng rồi mới đến 
giai đoạn hòa tan. 

+ Khả năng 
phản ứng  

Thường từng phân tử phản 
ứng. 

Không bao giờ có hiện tượng 
cả phân tử tham gia phản ứng 
mà từng đoạn mạch phân tử 
phản ứng độc lập. 

II. Phân loại polimer: 

1. Phân loại theo nguồn gốc: 

+ Polimer thiên nhiên: là polimer có sẵn trong thiên nhiên như cao su thiên nhiên, 
xenluloz, tinh bột, ... 

+ Polimer nhân tạo: là polimer được biến tính từ polimer thiên nhiên như 
axetatxenlu-loz, nitroxenluloz, sợi len, sợi visco, ... 

+ Polimer tổng hợp: là polimer được tạo ra nhờ tổng hợp từ những hợp chất thấp 
phân tử bằng phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng như PVC, PP, PE , tơ 
nilon, ... 

2. Phân loại theo thành phần hóa học: 

+ Mạch carbon. 
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+ Dị mạch. 

+ Cơ kim. 
3. Phân loại theo hình dạng mạch: 

+ Mạch thẳng. 

+ Mạch phân nhánh. 

+ Mạch không gian (mạng lưới không gian). 
4. Phân loại theo tính chất nhiệt: 

+ Polimer nhiệt dẻo như PE, PP, PVC, ... có thể gia công được bằng nhiệt (ưu việt 
của loại này). 

+ Polimer nhiệt rắn như PF (nhựa phenolformaldehit), UF ( nhựa ureaformaldehit), 
... có cấu tạo mạng lưới không gian. 

 Nhựa nhiệt rắn khác với nhựa nhiệt dẻo là nhựa nhiệt rắn khi nhiệt độ tăng thì có 
phản ứng và không bị mềm nên không gia công được bằng nhiệt. 

III. Một số polimer tiêu biểu:  

 Hiện nay, người ta đã khai thác và tổng hợp ra hàng triệu 
polimer khác nhau nhưng trên thực tế người ta mới sử dụng rộng 
rãi chỉ một số không lớn các polimer. 

1. Các chất dẻo trùng hợp: 

a. Polietylen (PE): 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: nCH2=CH2  ( -CH2-CH2-)n  →

+ PE được tổng hợp bằng hai phương pháp sau: 

- Trùng hợp gốc (xúc tác là chất tạo ra gốc tự do) ở nhiệt độ cỡ 100→130oC, 
polimer thu được có khối lượng phân tử trung bình từ 1000→2000 đvc, thuộc 
loại polimer tinh thể, có nhiệt độ nóng chảy thấp. 

- Trùng hợp ion với hệ xúc tác là TiCl4+Al(CH3)3 thu được polimer có tính năng 
cơ lý tốt hơn. 

+ Tính tan: Ở nhiệt độ phòng nó không tan trong bất kỳ dung môi nào nhưng ở 
nhiệt độ trên 70oC nó tan được trong tetracloruacarbon, toluen, xylen, ... 

+ Nó trơ với môi trường hóa học, có khả năng chống ẩm cao, cách điện tốt. 

+ Ứng dụng: làm vật liệu cách điện, chất bảo quản chống ăn mòn hóa học, bao 
gói, làm sợi, ...  

+ Nhược điểm: nhiệt độ nóng chảy thấp nên không chịu nhiệt, khả năng chống bức 
xạ nhất là bức xạ tử ngoại rất kém nên rất dẽ bị lão hóa theo thời gian (mạch dễ bị 
đứt ra dưới tác dụng của ánh sáng). 
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b. Polivinylclorua (PVC):  

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: 

   

CH2 CH

Cl
CH2=CH

Cl

n n

 
+ PVC được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc, nó thuộc loại polimer vô 
định hình, có Tg = 80oC (Tg là nhiệt độ mà tại đó hệ chuyển từ trạng thái rắn sang 
trạng thái co giãn) . 

+ Tính tan: PVC là polimer phân cực nên nó tan tốt trong một số dung môi phân 
cực như cloroform, ... nhưng tốc độ tan chậm. 

+ Tính năng: độ bền cơ học thấp hơn PE nhưng đàn hồi hơn. 

+ Ứng dụng: làm màng cứng, kéo sợi, vải đi mưa, ống dẫn nước, bàn chải, ... 
c. Polipropylen (PP): 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: 

CH2 CH

CH3

CH2=CH

CH3

n n

 
+ PP được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp ion với hệ xúc tác 
TiCl3+(C2H5)3Al ở áp suất 1 3atm; PP nhận được là polimer tinh thể, có cấu 
tạo lập thể điều hòa, có nhiệt độ nóng chảy trung bình là 180→182oC, có khả 
năng chống ẩm cao, có tính định hướng nên có khả năng tạo màng dùng làm sơn 
cách điện, kéo sợi, làm ống dẫn, bình ắc qui, ... 

→

 Có nhiều ưu điểm hơn PE nhưng giá thành cao hơn PE nên ít được sử dụng hơn 
PE (chỉ sử dụng khi cần thiết). 
d. Polistyren: 

 + Phương trình phản ứng trùng hợp: 

CH2 CHCH2=CHn
n

 
+ Polistryren được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc; nó thuộc loại 
polimer vô định hình, có Tg là 80oC. 

+ Tan được trong dung môi hữu cơ không phân cực, nhất là dung môi có vòng 
thơm như benzen, xylen, ... ngay ở nhiệt độ thường. 

+ Mạch cứng, giòn, có tính cách điện, cách nhiệt tốt, độ bền nhiệt và cơ yếu. 

+ Công dụng: dùng làm bao bì cho các máy móc, linh kiện điện tử, làm các thiết bị 
chịu lạnh, làm vật cách âm, ... 

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 



Giáo trình Hoá lý dùng cho SV ngành Môi trường - 87 - 

 
e. Polimetylmetacrylat(còn gọi là thủy tinh hữu cơ): 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: 

CH2=C

CH3

COOCH3

n CH2 C

COOCH3

CH3

n

 
+ Polimetylmetacrylat được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc; nó thuộc 
loại polimer vô định hình, có Tg là 98oC. 

+ Nó tan được trong dung môi hữu cơ phân cực. 

+ Nó trong như thủy tinh, độ bền cơ học tương tự như kim loại, bền với môi trường 
khí quyển được dùng làm kính ôtô, máy bay, được dùng làm sơn nước, ... 
f. Polivinylacetat (PVA): 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: 

CH2=CH

OOCCH3

n CH2 CH

OOCCH3

n

 
+ PVA được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc. 

+ Nó tan được trong dung môi hữu cơ phân cực, có thể tạo màng nên có thể dùng 
làm sơn và keo dán, có thể kéo sợi, ... Loại nguyên thủy ít được dùng, thường 
dùng ở dạng biến tính là: 

             

CH2 CH CH2 CH

OOCCH3OOCCH3

n
+ NaOH
-nCH3COONa

CH2 CH CH2 CH

OHOOCCH3
n

n

 
 Polivinylacetat đã được biến tính có tính bám dính cao nên được dùng làm keo 
dán. Đây là một loại keo dán rất đặc trưng để dán da, dán kimloại, ...  
g. Poliacrilnitril: 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp:  

nn CH2=CH

CN

CH2 CH

CN
 

+ Nó được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc; nó thuộc loại polimer tinh 
thể, có nhiệt độ nóng chảy trung bình là 200oC; nó tan được trong dung môi hữu 
cơ phân cực ở nhiệt độ cao. 

+ Ứng dụng: kéo sợi và đồng trùng hợp với 1,3-butadien để làm cao su tổng hợp. 
h. Teflon: 

+ Phương trình phản ứng trùng hợp: 

nCF2=CF2   →  (-CF2-CF2-)n
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+ Nó được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc; nó thuộc loại polimer tinh 
thể, có nhiệt độ nóng chảy trung bình là 340oC; nó không tan trong bất kỳ dung 
môi nào; nó chịu lạnh, chịu nhiệt tốt ( -80oC 300oC), có độ bền cơ học cao, chịu 
được những va chạm mạnh, rất cứng, cứng hơn cả kim loại. 

→

+ Độ bền hóa học: nó rất trơ, với môi trường có tính oxi hóa mạnh nó vẫn trơ, bền 
hơn cả vàng và thủy tinh.  

 Với những ưu điểm nêu trên, teflon được gọi là niềm tự hào của polimer. 

+ Nhược điểm duy nhất của teflon là có độ bền phóng xạ yếu, nhất là các tia α, β, 
γ. Khi bị tác động của tia phóng xạ thì mạch của teflon bị đứt ra, dễ bị lão hóa. 

+ Ứng dụng: dùng để làm vật liệu quí, dùng để chế tạo các chi tiết đặc biệt trong 
máy móc , nhất là trong kỹ nghệ hàng không. 

2. Các nhựa trùng ngưng: 

a. Nhựa phenolformaldehit: 

+ Phương trình phản ứng trùng ngưng tạo thành nhựa phenolformaldehit mạch 
thẳng (nhựa nôvôlắc): 

OH

+ CH2On -n H2O

OH
CH2

n
n

 
+ Nếu lấy tỷ lệ 1:2 về số mol của phenol và formaldehit và xúc tác acid thì ta sẽ 
thu được polimer mạch thẳng (nhựa nôvôlắc) có đặc điểm dễ nóng chảy, dễ hòa 
tan, nhất là trong formaldehit. 

+ Nếu lấy tỷ lệ về số mol của phenol và formaldehit là nhỏ hơn 1:2 và với xúc tác 
là kiềm thì sẽ thu được nhựa có cấu trúc mạng lưới không gian (nhựa rezolic) như 
sau: 

OH

CH2
CH2

OH

CH2

OH
CH2 CH2

OH
CH2

CH2

 
 Thường nhựa nôvôlắc không bền dễ chuyển sang nhựa rezolic. 

+ Tính chất: bền với môi trường vi sinh; khi bị phân hủy có tính bám dính cao với 
kim loại, gỗ, da, thủy tinh. Nhược điểm: dòn nên hạn chế trong việc sử dụng. 
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+ Ứng dụng:  

- Dùng làm keo dán. 

- Dựa vào tính độc để chống một số mối mọt. 

- Dùng để sản xuất các loại chất dẻo lớp, ví dụ: cho giấy, vải tẩm nhựa bakelit 
(tên chung của hai loại nhựa trên) rồi ép thành tấm. Những tấm này có độ bền 
cơ học cao, có khả năng cách nhiệt tốt. 

- Dùng làm cót ép. 

- Dùng làm nguyên liệu cho mức bút bi. 
b. Nhựa ureaformaldehit: 

+ Phương trình phản ứng tạo ra monome từ  urea và formaldehit: 

                    
+ Ngưng tụ trực tiếp giữa urea và formaldehit với xúc tác acid, ta thu được nhựa 
ureaformaldehit . 

 Phản ứng tạo ra nhựa mạch thẳng như sau: 

H2N C NH2

O

n + nCH2O H NH C NH CH2 OH

O
n

+ (n-1) H2O

 
 Nếu dư  CH2O thì cho ra polimer mạch không gian như sau: 

 
 

+ Nhựa ureaformaldehit có cấu trúc mạng lưới không gian có nhiệt độ nóng chảy 
rất cao, nhưng khả năng hòa tan kém, không màu. Nó dễ dàng cho việc nhuộm 
màu nên được dùng làm các đồ vật cần trang trí. Nhựa ureaformaldehit có tính 
bám dính cao nên được dùng làm keo dán gỗ, sản xuất lớp chất dẻo, làm cót ép. 

3. Tơ sợi hóa học: 

 Người ta điều chế tơ sợi hóa học (tơ sợi nhân tạo và tơ sợi tổng hợp) như sau: 
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a. Tơ sợi tổng hợp:  

Thường được điều chế nhờ phương pháp trùng hợp hoặc trùng ngưng các 
monomer. Polimer dùng làm tơ sợi loại này thường là poliamid, poliester và 
poliacrilnitril. 

 Sau đây ta sẽ xét hai loại tơ sợi tổng hợp là poliamid và poliester: 

+ Poliamid: người ta thường tổng hợp poliamid bằng phản ứng trùng ngưng giữa 
acid dicarboxylic và hợp chất diamin. 

             
                              Tơ nilon-6,6 ( điểm nóng chảy là 255oC ) 

+ Poliester: người ta thường tổng hợp poliester bằng phản ứng giữa ankandiol và 
acid dicarboxylic. 

              
                         Poliester (điểm nóng chảy là 220oC 222oC) →

 + Hai loại polimer trên thuộc loại polimer tinh thể, hầu như không tan trong dung 
môi hữu cơ. 

+ So sánh hai loại polimer trên thì poliester có nhiều ưu điểm hơn nên chúng được 
dùng làm len tổng hợp. 
b. Tơ sợi nhân tạo: 

 Biến tính một số polimer thiên nhiên ta có thể thu được tơ sợi nhân tạo, ví dụ: tơ 
visco từ xenluloz, ... 

4. Cao su tổng hợp: 

a. Cao su butadien: 

+ Nó được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp khối butadien với việc dùng xúc 
tác natri (phương pháp Lêbêđép được cao su buna). Hiện nay, người ta điều chế 
cao su butadien bằng phương pháp trùng hợp gốc nhũ tương với việc dùng chất 
khơi mào peoxit, diazo hay trùng hợp ở nhiệt độ thấp với sự có mặt của BF3. 

 Phản ứng trùng hợp có thể trùng hợp 1,4 và 1,2. Tùy theo điều kiện phản ứng mà 
polimer thu được loại nào chiếm ưu thế hơn. 

+ Cao su butadien được dùng làm săm lốp ôtô, xe máy, ..., giầy và các mặt hàng 
cao su khác, ngoài ra còn được dùng để sản xuất nhựa ebonit. 

+ Copolimer của butadien với styren và acrilnitril là những loại cao su tổng hợp 
thông dụng nhất. 
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- Khi đưa thêm styren vào phân tử polibutadien thì làm cho tính chất của cao su 
tổng hợp phần nào giống với cao su thiên nhiên nhưng độ trương trong các dầu 
khoáng và độ thấm nước thấp hơn nhiều so với cao su thiên nhiên. Nó bị lão 
hóa rất chậm và tính đàn hồi còn giữ được ở nhiệt độ thấp. Nhược điểm của nó 
là khó uốn gấp và không dán được. 

- Khi đưa thêm acrilnitril vào phân tử polibutadien thì khả năng trương của cao 
su trong dầu mỡ và các sản phẩm dầu mỏ giảm đi một cách đáng kể. Cao su 
butadien -acrilnitril được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm chịu xăng dầu và 
dùng làm bao phủ chống ăn mòn trong công nghiệp hóa học. 

b. Cao su isopren: 

+ Nó được tổng hợp bằng cách trùng hợp nhũ tương isopren khi có mặt của chất 
khơi mào là các peoxyt hoặc hợp chất diazo. 

+ Về tính chất cao su isopren tổng hợp như trên khác hẳn với cao su thiên nhiên. 
Nó không kết tinh được  dù là làm lạnh hay kéo căng và chỉ số cơ lý thấp. Điều 
này được giải thích bằng cấu trúc không điều hòa của mạch phân tử polimer. 

 Qua nghiên cứu, người ta thấy rằng các mắt xích cơ sở trong cao su isopren tổng 
hợp kết hợp với nhau theo kiểu trans -1,4, cis-1,2 và cis –1,4 như ở H.XII.1. 

+ Gần đây, người ta đã tổng hợp được cao su cis -1,4-poliisopren điều hòa lập thể 
có khối lượng phân tử lên đến 2 triẹâu đvc, về cấu trúc và tính chất rất giống cao su 
thiên nhiên.  

+ Copolimer của isopren và isobutylen được gọi là cao su butyl, có một tầm quan 
trọng to lớn trong kỹ thuật. Nó tan được trong hydrocarbon mạch thẳng. Độ thấm 
khí của cao su butyl nhỏ hơn cao su thiên nhiên từ 10→20 lần; vì vậy, cao su butyl 
được dùng sản xuất các loại thành phẩm không thấm khí. 

  
H.XII.1 

5. Các polimer thiên nhiên: 

a. Xenluloz: 

+ Công thức phân tử của xenluloz là (C6H10O5)n. Trong một mắt xích của nó có 3  
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+ Muốn chuyển xenluloz thành sợi nhân tạo thì phải hòa tan xenluloz vào kiềm 
với sự có mặt của CS2, phản ứng xảy ra như sau: 

 

  Giai đoạn này nhằm mục đích dùng NaOH để cắt ngắn mạch lại để cho mạch 
mềm mại hơn và dễ thấm ướt hơn. 

 Sau đó, người ta kết tủa dung dịch thu được bằng H2SO4 theo sơ đồ sau: 

 
+ Để tăng tính năng sử dụng, người ta còn biến tính xenluloz bằng cách cho 
xenluloz tác dụng với acid acetic hoặc acid nitric để tạo ra các acetatxenluloz và 
nitratxenluloz.  

     Ví duï:[C6H7O2(OH)3]n  +  nCH3COOH  [C6H7O2(OH)2OOCCH3]n  +  nH2O. →

                   (monoacetatxenluloz) 

 Có thể thế 1, 2 hoặc cả 3 nhóm -OH trong 1 mắt xích bằng 1, 2 hoặc 3 gốc acetat 
hoặc gốc nitrat để tạo ra các sản phẩm mono, đi hoặc tri acetat hoặc 
nitratxenluloz. 

 Acetatxenluloz là một loại sợi có độ bền cơ lý cao, trong suốt, được dùng làm 
chất dẻo. Nitrat xenluloz là một chất nổ có sức công phá lớn nên được dùng làm 
chất nổ; nó còn được dùng làm phim, sơn bóng có độ bền ánh sáng tốt. 
b. Cao su thiên nhiên: 

+ Đó là cao su isopren, có cấu tạo như sau: 

CH3
C C

CH2

H

CH2 CH2

C C
H

CH2

CH3

, có cấu tạo lập thể điều hòa dạng cis -1,4. 

+ Khối lượng phân tử trung bình của cao su thiên nhiên từ 100.000→ 500.000 đvc. 
Giá trị của khối lượng phân tử trung bình phụ thuộc vào cây trồng. 
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+ Tính chất cơ lý: hiện nay, chưa có 1 loại cao su tổng hợp nào có thể so sánh 
được với cao su thiên nhiên vì nó chịu được độ mài mòn tốt, có tính đàn hồi cao, 
có khả năng bám dính cao. Quá trình lưu hóa cao su xảy ra dễ dàng, tỷ trọng thấp, 
tương đối bền với môi trường và giá thành không cao lắm. 

+ Ngoài cao su nguyên chất, còn có các loại cao su biến tính sau: 

- Cao su clorohóa: ( -C10H11Cl7-)n, được điều chế từ cao su thiên nhiên. 

  Ứng dụng: trong các loại cao su biến tính, cao su cloro hóa chiếm một vị trí quan 
trọng. Công dụng lớn nhất của nó là để sản xuất ra một loại sơn chịu được nước 
biển, không thay thế được. Ngoài ra, nó còn được dùng làm đồ giả da, mực in, vật 
liệu cách điện, chịu được mt hóa chất. 

- Cao su hydroclorohóa: (-C5H9Cl-)n, được tổng hợp từ cao su thiên nhiên bằng 
cách cho cao su thiên nhiên tác dụng với HCl khan trong hệ dung môi gồm 
C6H6 và CHCl3 ở 10oC. 

  Tính năng: là loại cao su chịu được môi trường acid cao, có khả năng đàn 
hồi tương đối tốt trong khoảng nhiệt độ từ 80 đến 100oC, cao su hidroclorohóa 
trở nên mềm có khả năng tạo màng mỏng, có thể thay thế PE. Ngoài ra, nó còn 
được sử dụng làm vật liệu cách điện. 

- Cao su đóng vòng: là sản phẩm của sự vòng hóa cao su thiên nhiên, cứ hai 
mắt xích isopren tạo thành một vòng (xem H.XII.2). 

           
 Tính năng: nó bền với môi trường hóa chất, có khả năng tạo màng mỏng rất tốt, 
có tính đàn hồi cao, thường được dùng để bao bọc các vật liệu sắc cạnh và sử 
dụng rộng rãi làm keo dán kim loại do có độ bám dính rất cao. 

-  Cao su epoxi: nó được tổng hợp bằng cách oxi hóa nối đôi của cao su thiên 
nhiên bằng oxi không khí, phản ứng đó như sau: 

 

 
 Tính năng: có khả năng bám dính cao nên được dùng làm keo dán, nhựa dán và 
chất dẻo hóa. 
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- Cao su biến tính bằng cách đồng trùng hợp với các loại khác, ví dụ CH2 = CH –
CN, 

CH2 = C(CH3)COOCH3, CH2= CH - C6H5, ... để làm thay đổi những tính chất của cao 
su. 
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CHƯƠNG XIII. TỔNG HỢP POLIMER BẰNG PHẢN ỨNG TRÙNG 
HỢP.  

I. Một số khái niệm: 

1. Định nghĩa phản ứng trùng hợp:  

Là quá trình nhiều phân tử nhỏ kết hợp với nhau để tạo thành những phân tử lớn 
hơn và không có sự tách các sản phẩm phụ. 

               

                  
2. Phân loại phản ứng trùng hợp: 

 Tùy thuộc vào cấu tạo của monomer và tác nhân khơi mào cho phản ứng trùng 
hợp mà ta có thể có các loại phản ứng trùng hợp khác nhau sau đây: 

+ Nếu có phân tử A-B có khả năng phân li đồng li như sau: A-B → A •  +B , mỗi 
phần tử chứa 1e tự do, thì ta có phản ứng trùng hợp gốc. 

•

+ Nếu có phân tử A-B phân li dị li như sau: A-B→A++ B- thì ta có phản ứng trùng 
hợp ion. 

- Nếu A+ hoạt động hơn B- thì ta có phản ứng trùng hợp cation. 

- Ngược lại, nếu B- hoạt động hơn A+ thì ta có phản ứng trùng hợp anion. 
3. Đặc điểm chung của các monomer tham gia phản ứng trùng hợp là: 

Trong phân tử của chúng phải có liên kết bội hoặc liên kết mạch vòng không bền. 

II. Tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng hợp gốc: 

1. Gốc tự do: 

 Muốn có phản ứng trùng hợp gốc phải có gốc tự do. 
a. Định nghĩa gốc tự do:  

Là nguyên tử hay nhóm nguyên tử chứa 1e không có cặp (e độc thân) ở quĩ đạo 
ngoài cùng của mình. 
b. Các phương pháp tạo ra gốc tự do: 

+ Gốc tự do được tạo thành do sự phân li đồng li của các hợp chất chứa các liên 
kết  không bền như  -O-O-, -O-S, …  
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+ Gốc tự do được hình thành là do tác dụng của ánh sáng (khơi mào quang hóa). 

 Ví dụ: C6H5-CH=CH2 C6H5 +CH2=CH •  hv⎯ →⎯ •

+ Dùng tia có tần số cao (α, β, γ, … (tia phóng xạ)). 

 Ví dụ: . •• +⎯→⎯ ClCClCCl tpx
34

+ Dùng các chất oxihóa-khử . 

 Ví dụ: . +•−+ ++→+ 3
22

2 FeHOHOOHFe
c. Tính chất của gốc tự do: 

 Ví dụ: C2H   •
5

+ Có khả năng kết hợp: 2C2H   C4H10. •
5 →

+ Có khả năng phân li: 2C2H  C2H6  + C2H4. •
5 →

+ Có khả năng chuyển mạch: C2H  + S  C2H5S • , trong đó S là phân tử khác. •
5 →

2. Nhiệt động học của phản ứng trùng hợp gốc: 

 Như ta đã biết trong nhiệt động hóa học, muốn 1 phản ứng hóa học xảy ra thì   

∆G = ∆H -T∆S < 0. 

+ Nếu ∆H >0, ∆S < 0 thì ∆G >0, tức là phản ứng không xảy ra ở bất kì nhiệt độ 
nào (Gp > GM, xem H.XIII.1). 

+ Nếu ∆H< 0, ∆S >0 thì ∆G< 0, tức là phản ứng xảy ra ở mọi nhiệt độ (xem 
H.XIII.2). 

+ Nếu ∆H >0 (phản ứng thu nhiệt), ∆S >0 thì muốn ∆G< 0 thì T∆S >∆H  => T > 
∆Η
∆S , có nghĩa là phản ứng phải được tiến hành ở nhiệt độ cao (T >Tth) và ở nhiệt 

độ càng cao thì càng thuận lợi vì phản ứng thu nhiệt (xem H.XIII.3). 

+ Nếu ∆H< 0 (phản ứng tỏa nhiệt), ∆S< 0 thì muốn phản ứng xảy ra thì ∆H<T∆S 

=> T<

∆Η
∆S , tức là phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp (T<Tth, xem H.XIII.4). 
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3. Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp gốc: 

 Phản ứng trùng hợp nói chung và phản ứng trùng gốc nói riêng là phản ứng dây 
chuyền xảy ra theo 3 giai đoạn: giai đoạn khơi mào, giai đoạn phát triển mạch và 
giai đoạn ngắt mạch. 

  Sau đây là cơ chế và động học của các giai đoạn đó của phản ứng trùng hợp 
gốc:  
a. Giai đoạn khơi mào: 

   R-R(xúc tác)  km⎯ →⎯ •R2  (chậm, quyết định) 

             •R  + M   (nhanh)  → •
12R

         vk = kk . f.C (XIII-1), trong đó: f bằng tỷ số giữa nồng độ gốc tự do tham gia 
phản ứng với M và tổng nồng độ gốc tự do sinh ra và f có giá trị từ 0,3 đến 1, được 
xác định bằng thực nghiệm khi phân tích số mảnh của gốc tự do trong polimer, C 
là nồng độ của xúc tác (chất khơi mào). 

 Ví dụ: xét phản ứng trùng hợp styren, khơi mào bằng peoxitbenzoyl, ta có:  

  C6H5COO-OOCC6H5  ⎯⎯ →⎯ k
o kt , •COOHC 562

         

            +  CH2=CH    C6H5COO-CH2-CH  •COOHC 56
k1⎯ →⎯ •

                                             C6H5                 C6H5

b. Giai đoạn phát triển mạch: 

 Bao gồm hàng loạt các bước cộng monomer vào trung tâm phản ứng như sau: 

               +  M   •
1R k2⎯ →⎯ •

2R

               +  M    •
2R k3⎯ →⎯ •

3R

             ------------------------- 

             + M   •
−1nR kn⎯ →⎯ •

nR

 Sau mỗi bước đều tạo ra 1 gốc tự do mới có khả năng phản ứng như gốc cũ 
nhưng lớn hơn gốc cũ 1 nhóm monomer. 
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      ------------------------------------------------------------- 

               

 Nếu giả thiết rằng sau một thời gian phản ứng vp không đổi, tức là không phụ 
thuộc vào độ dài của gốc tự do tạo thành, thì khi đó = = =...= =•

1R •
2R •

3R •
nR •R  và ta 

có: vp=kp. •R .M (XIII-2). 
c. Giai đoạn ngắt mạch: 

  Có thể xảy ra theo 2 cơ chế sau đây: 

+ Ngắt mạch bất cân đối:  +  Rn + Rm 
•
nR •

mR k ng⎯ →⎯

       
 E = 2 →5 kcal/mol . 

+ Ngắt mạch tái kết hợp:  +  Rn-Rm
•
nR •

mR k ng⎯ →⎯

           
                    E = 0 → 4 kcal/mol . 

Cả hai trường hợp đều có: vng = kng. 2•R  (XIII-3). 

Như vậy, 2 phản ứng trên đều là phản ứng bậc 2, có sự tham gia của 2 gốc; E 
của 2 kiểu ngắt mạch trên khác nhau rất ít nên trong thực tế xảy ra đồng thời theo 
cả 2 kiểu. 

Nhiệm vụ của ta bây giờ là xác định tốc độ phản ứng (vpư). Muốn vậy, ta phải 
xét phản ứng ở trạng thái dừng ứng với nồng độ của chất trung gian không đổi , 
tức là có bao nhiêu gốc tự do được hình thành nhờ phản ứng khơi mào thì cũng có 
bấy nhiêu gốc tự do bị mất đi do phản ứng ngắt mạch, tức là vk = vng và khi đó 
vpu = vp =kp.M. •R  (XIII-4). Người ta tìm •R qua biểu thức sau: 

vng = vk hay kk.f.C = kng
2•R  => •R =

k f C
k
k

ng

. .
/

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 2
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      => vpö = kp
f k
k

k

ng

.
/

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1 2

.M.C1/2 = K.M.C1/2 (XIII-5). 

Biểu thức (XIII-5) thường chỉ áp dụng cho trường hợp độ chuyển hóa thấp. 

Nhận xét: Tốc độ phản ứng phụ thuộc bậc nhất vào nồng độ monomer, bậc 1/2 
nồng độ chất khơi mào và phụ thuộc vào nhiệt độ qua K, trong đa số các trường 
hợp nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng. 

4. Độ trùng hợp ( P ): 

+ Định nghĩa: là số nhóm monomer trung bình có trong một mạch polimer. 

+ Biểu thức tính P : P  = 
v
v

p

ng

 (XIII-6), ở trạng thái dừng thì vng=vk nên P  =
v
v

p

k

. 

      Ta có: P =
k

k k f
M

C
K M

C
p

k ng( . . )
. './ / /1 2 1 2 1 2=   (XIII-7). 

+ Nhận xét: Độ trùng hợp tỷ lệ thuận với nồng độ monomer, tức là khi nồng độ 
monomer tăng thì khối lượng phân tử của polimer tăng, độ trùng hợp tỷ lệ nghịch 
với C1/2, tức là độ trùng hợp giảm khi tăng nồng độ chất khơi mào, trong khi đó tốc 
độ phản ứng lại tăng. Do vậy, muốn cho phản ứng xảy ra với tốc độ lớn và có độ 
trùng hợp lớn thì phải chọn điều kiện tối ưu về nồng độ chất khơi mào. Trong đa số 
các trường hợp người ta chọn C/M <1/1000, có vậy mới đảm bảo yêu cầu trên. 

 + Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng và độ trùng hợp vào nồng độ 
monomer và nồng độ xúc tác được chỉ ra trên H.XIII.5 và H.XIII.6. 

                
 + Ảnh hưởng của nhiệt độ: trừ phương pháp khơi mào quang hóa và tia phóng xạ, 
còn lại các phương pháp khơi mào khác khi nhiệt độ tăng thì độ trùng hợp giảm, 
làm cho khối lượng phân tử của polimer bị giảm mặc dù tốc độ phản ứng tăng. Do 
vậy, ta cần phải chọn điều kiện tối ưu cho phản ứng về nhiệt độ. 

5. Chất làm chuyển mạch, chất làm chậm và chất ức chế: 

Trong nhiều trường hợp, ngoài 3 giai đoạn chính ở trên của phản ứng trùng hợp 
là giai đoạn khơi mào, phát triển mạch và ngắt mạch, còn có giai đoạn chuyển 
mạch. 

Nói chung, quá trình chuyển mạch chỉ có ảnh hưởng đến khối lượng phân tử 
của polimer. 
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Xét phản ứng trùng hợp, trong đó trung tâm phản ứng là  và có chất AX (có 

thể là dung môi hoặc monomer hoặc polimer, ...), nếu  có đủ khả năng làm 

đứt liên kết A-X thì chúng ta nhận được một gốc mới theo phản ứng như sau: +  
A-X  Rn-X +  (phản ứng chuyển mạch). 

•
nR

•
nR

•
nR

→ •A

 Tùy theo tính chất của gốc mới sinh ra mà người ta chia chất A-X thành một 
trong những loại chất sau: 

•A

+ Chất chuyển mạch thông thường (còn gọi là chất điều chỉnh) như CCl4, C2H4Cl2, 
..., các mercaptan như amylmercaptan, tert-butylmercaptan, ... 

+ Chất làm chất chậm: làm cho phản ứng bị chậm lại-đó là trường hợp gốc  kém 
hoạt động hơn . 

•A
•
nR

+ Chất ức chế: làm cho phản ứng bị ngừng hoàn toàn-đó là trường hợp gốc  
không hoạt động. 

•A

 Chất ức chế đóng một vai trò rất quan trọng trong thực tế, thường dùng để bảo 
quản monomer, chống lão hóa polimer, ... 

Ví dụ: do ảnh hưởng của ánh sáng, oxi không khí có khả năng khuếch tán vào 
mạch polimer tạo ra các peoxit làm sinh ra gốc tự do và vì vậy, làm cắt mạch 
polimer. Đó là nguyên nhân làm cho dép nhựa, vải đi mưa, ... cứng và giòn sau 
một thời gian sử dụng (sự lão hóa). Do vậy, công nghiệp chống lão hóa đang phát 
triển rất mạnh. 

6. Đồng trùng hợp gốc: 

+ Là phản ứng trùng hợp gốc giữa các monomer khác nhau, sản phẩm của quá 
trình trùng hợp là copolimer hay polimer đồng trùng hợp. 

+Ví dụ: cao su tổng hợp có tính chịu xăng dầu rất kém, còn polivinylcianua 
(poliacrylnitril) rất trơ với môi trường xăng dầu; vì vậy, nếu ta tiến hành đồng 
trùng hợp butadien với acrylnitril thì ta sẽ nhận được những copolimer có khả năng 
chịu xăng dầu rất tốt. 

+ Khi ta tiến hành đồng trùng hợp 2 monomer M1và M2 thì ta thu được copolimer 
của M1 và M2. Nếu thay đổi thành phần của M1 và M2 trong hỗn hợp phản ứng thì 
ta sẽ nhận được hàng loạt copolimer có những tính chất rất khác nhau. 

+ Hiện nay, copolimer được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Bằng phương 
pháp đồng trùng hợp, người ta đã chế tạo ra những vật liệu polimer có tính năng 
sử dụng tùy theo ý muốn của con người. 

III. Tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng hợp cation: 

1. Chất xúc tác: 

 Có thể dùng một số chất xúc tác chủ yếu sau đây: 
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a. Xúc tác acid Areniuyt (chứa proton):  

Ví dụ như H2SO4, HClO4, … chúng dễ khơi mào cho phản ứng trùng hợp cation. 

       

 
 Với điều kiện là các anion của acid phải kém hoạt động, tức là độ ái nhân không 
cao; do vậy, các acid halogenhidric ít khi được dùng làm xúc tác cho phản ứng 
trùng hợp cation. 

 Trên thực tế, acid Areniuyt không được dùng nhiều vì polimer thu được có khối 
lượng phân tử không cao (chỉ cở vài nghìn đvc). 
b. Xúc tác acid Liuyt:  

Là những chất có khả năng nhận cặp e như các muối halogenua của bo, nhôm, 
thiếc, titan, ... 

 Qua thực tế, người ta thấy rằng muốn cho phản ứng trùng hợp cation xảy ra thì 
ngoài xúc tác acid Liuyt còn phải dùng thêm chất đồng xúc tác baz Liuyt, ví dụ 
như amoniac, nước, rượu, ... để khi tham gia phản ứng khơi mào thì chất đồng xúc 
tác tương tác với chất xúc tác. 

 Ví dụ: AlCl3 + C2H5OH � H+[AlCl3C2H5O]- � H+ + [AlCl3C2H5O]-

                     acid Liuyt  baz Liuyt      cặp ion                  ion 

 Tùy theo môi trường phản ứng mà các phức trên có thể tồn tại ở dạng cặp ion 
hay ion. Môi trường càng phân cực thì cân bằng chuyển dịch sang dạng ion càng lớn. 

c. Một số chất xúc tác khác: 

 + Khi cho acid Liuyt tương tác với các ankylhalogenua thì các sản phẩm thu được 
cũng có khả năng khơi mào cho phản ứng trùng hợp cation. 

 Ví dụ:  R-Cl  + TiCl3 � R+[TiCl4]-

+ (C6H5)3C-Cl � (C6H5)3C+ + Cl-  

+ 2I2 � I+ +  I3
−

2. Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp cation: 

 Phản ứng trùng hợp cation nói riêng và ion nói chung có nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến tốc độ phản ứng. Do vậy, chúng ta khó có thể đưa ra 1 sơ đồ phản ứng về cơ 
chế cũng như động học thật chính xác. Mỗi khi viết phản ứng phải nêu rõ các điều 
kiện xảy ra, bởi vì ở những điều kiện khác nhau thì cơ chế và động học của phản 
ứng cũng khác nhau.  Trong trường hợp đơn giản nhất, phản ứng trùng hợp cation 
bao gồm 3 giai đoạn như những phản ứng trùng hợp khác- đó là giai đoạn khơi 
mào, phát triển mạch và ngắt mạch. 

  Ví dụ: xét phản ứng trùng hợp dãy vinyl có công thức chung là CH2=CH-X ( X 
là nhóm đẩy e ) với xúc tác là SnCl4/H2O, ta có: 
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 SnCl4 + H2O  � H+[SnCl4OH]+ � H+  +  [SnCl4OH]- ( chậm ) 

                                cặp ion               ion 

 Xúc tác có thể tồn tại ở dạng cặp ion hay ion; do vậy, chúng ta phải xét cả hai 
trường hợp sau: 

+ Trường hợp 1: phản ứng xảy ra trên cặp ion. 

+ Trường hợp 2: phản ứng xảy ra trên ion. 
a. Xét trường hợp 1:  

Phản ứng xảy ra trên cặp ion. 

i. Giai đoạn khơi mào: xúc tác tấn công vào monomer tạo nên trung tâm 
phản ứng là cation hữu cơ (ion carboni hay carbocation) như sau:  

         

ii. Giai đoạn phát triển mạch: cặp ion mới sinh ra phản ứng với monomer 
tạo nên một chuỗi phản ứng phát triển mạch. 

      
iii. Giai đoạn ngắt mạch: có nhiều kiểu ngắt mạch khác nhau như sau: 

+ Kiểu ngắt mạch tự động: do một tương tác nào đó làm cho các ion dương và 
âm tách ra khỏi nhau thành phân tử trung hòa và chất xúc tác được tách ra. 

 

         
+ Kiểu tách proton: 

           
+  Kiểu chuyển mạch: 
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 Nếu ngắt mạch theo kiểu thứ 1 và thứ 2 (thường xảy ra hơn) thì vng=kng.R± (XIII-
10);  còn nếu ngắt mạch theo kiểu thứ 3 thì vng=kng.R±.M (XIII-11). 

 Ta xác định tốc độ phản ứng với giả thiết là phản ứng ở trạng thái dừng, tức là vk 

= vng hay kk.f.Cxt =kng. R± và khi đó vpö = vp = kp.M. R±
 , ta suy ra: 

 vpö  = 
k k f

k
M C K M Ck p

ng
xt xt

. .
. . . .= (XIII-12). Đây là phương trình động học của 

phản ứng trùng hợp cation theo cơ chế cặp ion trong trường hợp đơn giản nhất. 

 Như vậy, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ monomer, nồng độ chất xúc 
tác và nhiệt độ. 

 Độ trùng hợp P
v
v

k
k

Mp

ng

p

ng

= = (XIII-13). Như vậy, độ trùng hợp phụ thuộc vào 

nồng độ monomer và nhiệt độ nhưng không phụ thuộc vào nồng độ chất xúc tác. 
b. Xét trường hợp 2:  

Phản ứng xảy ra trên ion. 

i. Giai đoạn khơi mào: 

           

ii. Giai đoạn phát triển mạch: 

                 
     -------------------------------------------------------- 

                
          vp = kp.M.R⊕ (XIII-15). 

iii. Giai đoạn ngắt mạch: 
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   Ở trạng thái dừng, vpư =vp=
k k f

k
M K Mp k

ng

. .
. .=  (XIII-17) và P

k
k

M
C

p

ng xt

= .  (XIII-18). 

  Như vậy, tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ monomer, nhiệt độ nhưng 
không phụ thuộc vào nồng độ chất xúc tác; còn độ trùng hợp tỷ lệ thuận với nồng 
độ monomer, tỷ lệ nghịch với nồng độ chất xúc tác và phụ thuộc vào nhiệt độ. 

IV. Tổng hợp polimer bằng phương pháp trùng hợp anion: 

 Trung tâm phản ứng của phản ứng trùng hợp anion là những anion hữu cơ 
(carbanion). Những monomer có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp anion là các 
monomer thuộc dãy vinyl CH2=CH-Y với Y là nhóm hút e, thường xuất hiện ở các hợp 
chất có liên kết như sau: -N≡N, C=O, những hợp chất dị vòng, … 

1. Chất xúc tác: 

+ Các amid của kimloại kiềm (MNH2). 

            Ví dụ: KNH2 /NH3 lỏng, KNH2 � K++   −
2NH

   sẽ khơi mào cho phản ứng trùng hợp anion. Xúc tác loại amid của 
kimloại kiềm thường dùng cho phản ứng trùng hợp anion theo cơ chế ion. 

−
2NH

+ Các hợp chất cơ kim của các kim loại kiềm, ví dụ: metylkali, butylkali, etylnatri, 
... 

 Ví dụ: C2H5Na � Na+ C2H5
-

                                          cặp ion 

 Cặp ion này sẽ khơi mào cho phản ứng trùng hợp aniontheo cơ chế cặp ion. 

+ Xúc tác Xigle-Natta: là phức hệ của các hợp chất cơ kim nhóm I, III với những 
clorua kimloại thuộc nhóm IV, VIII, trong đó hệ xúc tác cơ kim của nhôm và 
clorua Titan được sử dụng nhiều nhất. 

 Ví dụ: 

TiCl3    + (C2H5)3Al
Cl

Ti
Cl

Cl

C2H5

Al
C2H5

C2H5

 
  Phức này sẽ khơi mào cho phản ứng trùng hợp anion. 
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2. Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp anion: 

 Tùy theo chất xúc tác sử dụng mà ta có các loại phản ứng trùng hợp anion theo 
cơ chế ion, cặp ion hay phối trí. 

a. Phản ứng trùng hợp anion theo cơ chế ion: 

 Xét phản ứng trùng hợp dãy vinyl (CH2=CH-Y, trong đó Y là nhóm hút e) với 
xúc tác NaNH2 và dung môi là NH3. 

i. Giai đoạn khơi mào: 

 NaNH2 (trong NH3) �Na++   ( nhanh) −
2NH

 Dung môi NH3  có khả năng sonvat hóa rất mạnh , làm cho NaNH2 phân li ra ion 
và tồn tại ở dạng ion . 

 Khả năng phân li của NaNH2 được đặc trưng bằng hằng số cân bằng K và  

K=
[ ][

[ ]
Na NH

NaNH

+ −
2

2

]
 , trong đó sẽ khơi mào cho phản ứng trùng hợp anion. −

2NH

        

 vk = kk[ ]. .
.[ ]
[ ]

.NH M k
K NaNH

Na
Mk2

2−
+=    (XIII-19) 

ii. Giai đoạn phát triển mạch: 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

iii. Giai đoạn ngắt mạch: được thực hiện nhờ sự tham gia của các carbanion 
đại phân tử đang phát triển. Đặc điểm của chúng là có tính hoạt động rất cao 
nhưng lại tương đối ổn định. Do đó, trong nhiều trường hợp phản ứng có thể xảy 
ra đến cùng khi không còn monomer nữa nếu như trong hệ không có tạp chất có 
khả năng làm ngắt mạch. Kết quả là ta nhận được polimer còn chứa các trung 
tâm hoạt động, tức là vẫn còn có khả năng khơi mào cho phản ứng trùng hợp 
khác. Các polimer đó gọi là các polimer "sống".  

  Do đó, ở giai đoạn ngắt mạch, đa số các trường hợp không xảy ra và khi đó vng = 
0 và vpö = vp =kp.M.R- (XIII-21). 
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  Có thể cho rằng nồng độ của các trung tâm phản ứng bằng nồng độ chất xúc tác, 
tức là R- = Cxt  và ta có: vpư=vp= kp.M.Cxt   (XIII-22). 

  Nhận xét: Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ xúc tác, nồng độ monomer và 

nhiệt độ, còn P
v
v

p

ng

= = ∞ (XIII-23), tức là phản ứng xảy ra đến cùng khi không 

còn monomer nữa.                                                
b. Phản ứng trùng hợp anion theo cơ chế cặp ion: 

 Xét phản ứng trùng hợp dãy vinyl với xúc tác là hợp chất cơ kim C4H9Li. 

 Phản ứng xảy ra theo 3 giai đoạn sau: 

i. Giai đoạn khơi mào:  

             

ii. Giai đoạn phát triển mạch: 

        

iii. Giai đoạn ngắt mạch: Nếu phản ứng xảy ra trong môi trường khan, không 
có dung môi thì ta sẽ nhận được polimer”sống”. 

 vpö = vp = kp.M.R±  (XIII-26) và P
v
v

p

ng

= = ∞  (XIII-27). 
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CHƯƠNG XIV. TỔNG HỢP POLIMER BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÙNG 
NGƯNG. 

I. Một số khái niệm: 

1. Định nghĩa phản ứng trùng ngưng:  

Phản ứng trùng ngưng là quá trình liên kết các monomer lại với nhau để tạo thành 
polimer, có kèm theo sự tách các sản phẩm phụ thấp phân tử như nước, amoniac, 
khí carbonic, ... 

2. Điều kiện để monomer tham gia phản ứng trùng ngưng:  

Là các monomer phải chứa ít nhất 2 nhóm chức trong phân tử, các nhóm chức 
thường gặp là:  –COOH, -NH2, -OH,  -COCl, ...  

3. Đặc điểm của phản ứng trùng ngưng: 

+ Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp là sản phẩm của phản ứng 
trùng ngưng có thành phần nguyên tố khác với thành phần của monomer ban đầu. 

       
 Quá trình trùng ngưng trên là giữa các monomer khác loại được gọi là phản ứng 
đồng trùng ngưng hay trùng ngưng khác loại, còn quá trình trùng ngưng chỉ có 1 
loại monomer tham gia phản ứng gọi là phản ứng trùng ngưng cùng loại. 

           
 + Nếu monomer có 3 nhóm chức trở lên thì khi trùng ngưng sẽ nhận được polimer 
có cấu trúc mạng lưới không gian. 

 Ví dụ: Khi cho acid terephtalic tác dụng với glicerin thì ta nhận được nước và 
nhựa glyptal có cấu trúc mạng lưới không gian như sau: 

 

II. Cân bằng trùng ngưng và khối lượng phân tử của polimer: 

 Xét phản ứng tổng quát: 
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 Phản ứng này xảy ra là do tương tác của nhóm cacboxyl (-COOH) và nhóm 
hidroxyl (-OH). Hằng số cân bằng K chỉ phụ thuộc vào bản chất của các nhóm 
chức, không phụ thuộc vào R và R'; vì vậy, chúng ta xem phản ứng ester hóa trên 
là phản ứng của -COOH và -OH như sau: 

        
 Đặc điểm của phản ứng trùng ngưng là phản ứng thuận nghịch, tức là phản ứng 
xảy ra theo cả 2 chiều, và K có giá trị tương đối thấp. 

 Ví dụ: Phản ứng trùng ngưng tạo thành polietylenterephtalat có K là 4,9 ở 280oC 
và phản ứng trùng ngưng tạo thành poliamid có K là 305 ở 260oC. Do K nhỏ nên 
khối lượng phân tử của polimer thu được thấp, thường có giá trị từ 1.000 đến 
15.000 đvc, trong khi đó khối lượng phân tử của polimer thu được từ phản ứng 
trùng hợp thường từ 100.000 đến 1.000.000 đvc. 

  Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng trùng ngưng: 
1. Ảnh hưởng của nhiệt độ:  

 Nhiệt độ rất ít ảnh hưởng đến độ trùng hợp, tức là rất ít ảnh hưởng đến khối 
lượng phân tử của polimer. Tuy nhiên, phản ứng trùng ngưng luôn luôn thu nhiệt 
(∆H= 8 → 10kcal/mol); do vậy, người ta phải thường xuyên cung cấp nhiệt cho hệ 
phản ứng. Nếu ngừng cung cấp nhiệt thì phản ứng sẽ ngừng ngay tức khắc. 

 Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng tăng nên phản ứng nhanh đạt đến trạng 
thái cân bằng nhưng không thể tăng nhiệt độ lên mãi vì đòi hỏi trang thiết bị kỹ 
thuật hiện đại. Khi tăng nhiệt độ thì làm cho cân bằng trùng ngưng chuyển dịch về 
phía thuận tạo ra polimer có khối lượng phân tử lớn hơn do có sự tách các chất 
thấp phân tử ra khỏi hệ phản ứng như nước, khí cacbonic, ... 

 Mặt khác, khi tăng nhiệt độ thì cũng làm tăng khả năng của phản ứng đóng vòng. 
Do vậy, người ta chỉ tăng nhiệt độ đến 1 nhiệt độ tối ưu nào đó, thường nhiệt độ 
tối ưu là 100 đến 200oC. 

2. Ảnh hưởng của xúc tác: 

 Phản ứng trùng ngưng mang tính chất ion, rất nhạy với chất xúc tác. Xúc tác có 
tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng và tăng độ trùng hợp. 

 Ví dụ: xúc tác cho phản ứng tạo thành poliester là acid vô cơ, các muối acid, oxit 
kimloại, ..., của phản ứng formaldehit với phenol và với urea là kiềm và acid. 

3. Ảnh hưởng của hợp chất đơn chức: 

 Nếu trong hệ phản ứng có chứa hợp chất đơn chức, có khả năng phản ứng với 1 
trong các nhóm chức của monomer thì chúng sẽ làm phong tỏa các nhóm chức đó 
gây nên sự ngắt mạch, làm cho phản ứng trùng ngưng có thể bị ngừng lại khi một 
loại nhóm chức đã phản ứng hết. 

Thạc sĩ Trần Kim Cương Khoa hoá học 



Giáo trình Hoá lý dùng cho SV ngành Môi trường - 109 - 

 
4. Ảnh hưởng của monomer:  

 Hằng số cân bằng không phụ thuộc vào nồng độ monomer nhưng tốc độ phản 
ứng sẽ tăng khi nồng độ monomer tăng, làm cho cân bằng trùng ngưng nhanh đạt 
được và do vậy, polimer thu được có khối lượng phân tử lớn hơn. Mặt khác, để cho 
khối lượng phân tử của polimer lớn hơn, ta phải tách các sản phẩm phụ ra khỏi hệ 
phản ứng. 

 Nếu muốn polimer thu được có khối lượng phân tử lớn thì ta phải lấy 2 monomer 
có tỷ lệ về số mol là 1:1 (nếu số nhóm chức trong 2 monomer như nhau). 

III. Động học của phản ứng trùng ngưng: 

+ Đặc điểm chung của phản ứng trùng ngưng là xảy ra tương đối chậm, từng bước 
một, trong khi đó các monomer lại bị biến đổi tương đối nhanh. Phản ứng phát 
triển mạch xảy ra là do tương tác giữa các phân tử có khối lượng phân tử khác 
nhau. Do đó, động học của phản ứng trùng ngưng phải là tổng của các phản ứng 
khác nhau và vì vậy, rất khó khăn trong việc nghiên cứu. 

 Để đơn giản, Flory đã nêu ra 3 giả thiết sau đây: 

- Hằng số cân bằng của phản ứng giữa các nhóm chức không phụ thuộc vào độ 
dài của mạch phân tử, tức là khả năng phản ứng của các nhóm chức không phụ 
thuộc vào khối lượng phân tử của các mạch polimer và monomer. 

- Khả năng phản ứng của cả hai nhóm chức trong các monomer đều như nhau. 

- Khả năng phản ứng của mỗi nhóm chức không phụ thuộc nhóm chức thứ 2 đã 
phản ứng hay chưa. 

+ Bây giờ, ta sẽ xét động học của phản ứng tổng hợp poliester. 

 

 v =  -
dC

dt
dC
dt

k C Cacid r
COOH OH= − = − −. .   (phản ứng bậc 2). 

 + Người ta thấy rằng đối với phản ứng trùng ngưng thì tỷ lệ về thành phần của các   
monomer sẽ quyết định đến khối lượng phân tử của polimer tạo thành. 

 Nếu 2 monomer đều có 2 nhóm chức trong phân tử và nếu lấy số mol của 2 
monomer đó như nhau thì ta sẽ thu được polimer có khối lượng phân tử lớn nhất. 

 Ta chứng minh điều đó như sau: 

 Giả sử có 2 monomer thứ 1 và thứ 2 là X-R-X và Y-R’-Y ( X, Y là các nhóm 
chức ) và số mol của chúng tương ứng là xo và yo (ban đầu); gọi xt và yt  là số mol 
monomer thứ 1 và thứ 2 ở thời điểm t trong hỗn hợp phản ứng. Nếu đặt xo > yo thì 
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2), trong đó: m=xo/yo. 

      

m 2                 1,1                1,01                  1,001                    1,0001 

∞→tP  3                 21                  201                   2001                     20001 

   Qua kết quả trên, ta dễ dàng thấy rằng khi xo = yo thì P t→∞  có  giá trị cao nhất. 

+ Ta cũng cần biết rằng độ trùng hợp phụ thuộc vào thời gian; thời gian càng lớn 
thì độ trùng hợp càng lớn. Do vậy, nếu phản ứng trùng ngưng nào đó được tiến 
hành với thời gian bé thì sẽ thu được polimer có khối lượng phân tử bé (chất lượng 
sản phẩm không tốt). 
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CHƯƠNG XV. TÍNH CHẤT CƠ LÍ CỦA POLIMER. 

I. Tính mềm dẻo của polimer:  

1. Nguyên nhân xuất hiện tính mềm dẻo: 

a. Đặt vấn đề: 

Polimer là những hợp chất có khối lượng phân tử lớn, có kích thước chiều dài (l) 
lớn hơn nhiều so với chiều ngang (a). Mà đối với 1 vật thể bất kì dù thấp phân tử 
hay cao phân tử khi mà chiều dài lớn hơn nhiều chiều ngang đều có tính mềm dẻo. 

Ngoài sự khác nhau nhiều về l và a, đối với polimer, tính mềm dẻo còn do1 
nguyên nhân khác.  
b. Xét phân tử polietylen: 

  + Để đơn giản, trước tiên, ta xét phân tử etan. 

Một trong những loại đồng phân điển hình của etan và dãy đồng đẳng của nó là 
sự hình thành các đồng phân cấu dạng.  

 Đồng phân cấu dạng là sự phân bố trong không gian của các nguyên tử hay 
nhóm nguyên tử khi quay quanh trục liên kết hóa trị. 

Trong phân tử etan có 7 liên kết như sau:       

                          
Lúc đầu,Vanhốp cho rằng các nguyên tử có thể quay hoàn toàn tự do và như 

thế có vô số đồng phân cấu dạng khác nhau. 

Trên thực tế, để đảm bảo các góc liên kết luôn luôn bằng 109ò28’vì carbon 
trong etan có lai hóa sp3 và do xuất hiện các tương tác đẩy của các nguyên tử 
hydro khi ở gần nhau nên các nhóm –CH3 sẽ quay không hoàn toàn tự do, sẽ bị 
hạn chế bởi các yếu tố nói trên. Vì vậy, hiện tượng quay ở trên được gọi là hiện 
tượng nội quay bị hãm. 

 Nếu chúng ta đặt mắt nhìn từ phía nhóm –CH3 thứ 1 thì nhóm –CH3 thứ 1 nhìn 
thấy được kí hiệu là         và nhóm –CH3 thứ 2 bị che khuất được kí hiệu là         . 

 

 Khi khảo sát các cấu dạng của nó bằng cách cố định C1, quay C2 các góc từ 0o  
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đến 360o thì chúng ta sẽ nhận được các cấu dạng ở H.XV.1. 

  Như vậy, khi quay nhóm –CH3 xung quanh trục liên kết chính            một vòng 
360o thì hệ xuất hiện 3 cấu dạng che khuất và 3 cấu dạng xen kẽ. Ở cấu dạng xen 
kẽ, các nguyên tử H của C1 ở vào vị trí xen kẽ với các nguyên tử H của C2 nên 
chúng ở xa nhau nhất; do vậy, chúng ít tương tác với nhau nhất và do đó, hệ có 
năng lượng cực tiểu. Ở dạng che khuất, các nguyên tử H của C1 ở vào vị trí che 
khuất với các nguyên tử H của C2 nên chúng tương tác với nhau nhiều nhất và vì 
vậy, hệ kém bền, ứng với năng lượng cực đại. Hiệu của 2 mức năng lượng của 2 
cấu dạng che khuất và xen kẽ là ∆U=Umax -Umin=2,8 kcal/mol. 

 Khi biểu diễn sự phụ thuộc của nội năng U vào góc quay ϕ thì ta sẽ nhận được 
đường cong có dạng hình sin ứng với cực đại là cấu dạng che khuất và cực tiểu là 

cấu dạng xen kẽ ( xem H.XV.2 ) . 

+ Xét phân tử polietylen:  

 Ta kí hiệu phân tử polietylen là R-CH2-CH2-R’ (ở 2 đầu mạch là R và R’). Trong 
trường hợp đặc biệt, khi R trùng với R’ thì ta có: R-CH2-CH2-R. Ta kí hiệu nhóm 
RCH2- thứ 1 nhìn thấy là        và nhóm RCH2- thứ 2 bị che khuất là            . 

Giữ  nguyên C1, quay C2 từ 0o đến 360o, ta sẽ nhận được các cấu dạng ở 
H.XV.3.  

 Như vậy, sau khi quay 1 vòng 360o xung quanh trục liên kết C-C thì ta sẽ nhận 
được 6 đồng phân cấu dạng ứng với 4 loại cấu dạng khác nhau (có 1 đồng phân 
cấu dạng xen kẽ nhau ứng với U1=U7=Umin, bền nhất; 1 đồng phân cấu dạng che 
khuất ứng với U4=Umax, kém bền vững nhất; 2 đồng phân cấu dạng ứng với U2=U6; 
2 đồng phân cấu dạng ứng với U3=U5). 

 
 

C C
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Khi biểu diễn sự phụ thuộc của nội năng U vào góc quay ϕ thì ta sẽ nhận được 
đường cong có dạng như trên H.XV.4. 

Như vậy, khi chỉ xét 1 liên kết C-C thì đã có 4 loại đồng phân cấu dạng khác 
nhau.  

Nếu xét hiện tượng nội quay xung quanh các liên kết của phân tử PE thì hệ sẽ 
trải qua rất nhiều đồng phân cấu dạng khác nhau.Phân tử càng dài thì các đồng 
phân cấu dạng có thể có càng nhiều. Đó là nguyên nhân sinh ra tính mềm dẻo của 
polimer. 

+ Kết luận: Nguyên nhân gây ra tính mềm dẻo của polimer là khả năng nội quay 
của các nhóm nguyên tử và nguyên tử xung quanh trục liên kết hóa trị của mạch 
chính cho ra nhiều đồng phân cấu dạng khác nhau. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính mềm dẻo của polimer:  

a. Yếu tố nhiệt động:  

Giả sử ở trạng thái đầu, polimer ở trạng thái ứng với mức năng lượng U1; do 
chuyển động nhiệt hoặc do tác dụng của ngoại lực, các phân tử polimer chuyển 
sang trạng thái 2 ứng với mức năng lượng U2. 

Nếu biểu diễn sự phụ thuộc của U vào đường đi thì ta sẽ có đồ thị có dạng như 
trên H.XV.5. 

Từ đồ thị, ta có: ∆U=U2–U1. Nếu ∆U càng nhỏ thì mạch polimer càng dễ dàng 
chuyển từ trạng thái 1 (ban đầu) sang trạng thái 2 (cuối). Do vậy, ∆U có ảnh 
hưởng đến tính mềm dẻo của polimer và được gọi là độ mềm dẻo nhiệt động học.  
b. Yếu tố động học: 

Muốn chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, hệ phải vượt qua 1 hàng rào 
năng lượng E (năng lượng hoạt hóa). E là yếu tố quyết định đến tốc độ của quá 
trình và E được gọi là độ mềm dẻo động học. 
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 Nếu ∆U càng nhỏ và E càng nhỏ thì mạch polimer càng mềm dẻo.  

c. Ảnh hưởng của các nhóm thế: 

  Xét dãy polivinyl, khi thế 1 nguyên tử H của PE bằng 1 nhóm thế khác như sau:  

  

 

Nếu nhóm thế càng phân cực và càng cồng kềnh thì khả năng tương tác của các 
nhóm đó càng lớn và vì vậy, càng làm cản trở sự quay của mạch polimer; do đó, 
tính mềm dẻo của polimer càng giảm. 

Trong dãy trên, PVC và polistyren kém mềm dẻo hơn so với PP và PE. 

Cũng vì lí do trên mà đa số các polimer trùng ngưng có độ mềm dẻo thấp hơn 
so với polimer trùng hợp. 

CH2 CH
H

CH2 CH
Cl

CH2 CH
CH3

CH2 CH
C6H5

n n n n
, , ,

d. Ảnh hưởng của khối lượng phân tử của polimer:  

Khối lượng phân tử của polimer ảnh hưởng không đáng kể đến độ mềm dẻo 
của polimer. Tuy nhiên, polimer có mạch càng dài, tức là khối lượng phân tử càng 
lớn, thì làm cho tốc độ của quá trình chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia 
càng chậm.  
e. Ảnh hưởng của mật độ mạng lưới không gian: 

Các polimer có mạng lưới không gian thưa thì ít ảnh hưởng đến độ mềm dẻo, 
còn các polimer có mạng lưới không gian dày thì có ảnh hưởng. 

Ví dụ: cao su thiên nhiên khi đưa lưu huỳnh vào lưu hóa từ 1 đến 2% thì có khả 
năng đàn hồi từ 10 đến 20 lần nhưng khi hàm lượng lưu huỳnh không dưới 5% thì 
chúng rất cứng và khi đó, chúng là nhựa ebonit, do các cầu nối lưu huỳnh làm cản 
trở sự quay của phân tử.  
f. Ảnh hưởng của nhiệt độ: 

Khi tăng nhiệt độ thì linh độ chuyển động nhiệt của phân tử tăng lên nên tính 
mềm dẻo tăng lên. 
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II. Các trạng thái vật lí cơ bản của polimer:  

1. Trạng thái tập hợp của polimer:  

a. Đối với hợp chất thấp phân tử:  

Các hợp chất thấp phân tử có thể tồn tại 3 trạng thái tập hợp là khí (K), lỏng (L) 
và rắn (R). 
b. Đối với polimer: 

Polimer chỉ tồn tại 2 trạng thái là rắn và lỏng, không tồn tại trạng thái khí . Do 
khối lượng phân tử của polimer rất lớn nên năng lượng tương tác giữa các phân tử 
rất lớn; do đó, nhiệt hóa hơi của polimer lớn hơn nhiệt phân hủy và vì vậy, polimer 
bị phân hủy trước khi hóa hơi. 

2. Trạng thái tướng của polimer:  

a. Đối với hợp chất thấp phân tử: 

  Theo quan điểm nhiệt động học, dựa vào sự biến đổi nhiệt độ và các 
thông số nhiệt động khác, vật thể có thể tồn tại ở 3 trạng thái tướng là R, L và K. 

Định nghĩa tướng: là 1 phần của hệ, ngăn cách với những phần khác bởi bề mặt 
phân cách. Trong 1 tướng phải có thành phần và các tính chất nhiệt động đồng 
nhất hoặc biến đổi liên tục theo tọa độ không gian.  

Nếu chúng ta so sánh trạng thái tập hợp và trạng thái tướng thì chúng ta có: 

      Trạng thái tập hợp: 

      Trạng thái tướng: 
R L K

tướng tinh thể tướng vđh tướng lỏng tướng khí
b. Đối với polimer: 

Dựa vào cách sắp xếp các phân tử trong không gian, người ta chia polimer 
thành 2 tướng là tướng tinh thể và tướng vô định hình. 

   + Tướng vô định hình của polimer: trong đó các phân tử được sắp xếp theo 1 trật 
tự trật tự gần. 

Trật tự gần: trong đó kích thước vùng có trật tự nhỏ hơn nhiều kích thước phân 
tử. 

   + Tướng tinh thể của polimer: trong đó các phân tử được sắp xếp theo 1 trật tự 
xa. 

Trật tự xa: trong đó kích thước vùng có trật tự lớn hơn nhiều kích thước phân tử. 
3. Sự chuyển trạng thái vật lí của các vật thể:  

Ta sẽ xét 3 loại mẫu vật là vật thể tinh thể thấp phân tử, thủy tinh thấp phân tử 
và polimer vô định hình. 
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 Khi tác dụng 1 lực F không đổi vào 3 loại mẫu vật trên, với tốc độ lực không đổi, 
tăng dần nhiệt độ lên thì khi khảo sát sự biến dạng của mẫu vật (ε) vào nhiệt độ 
(T) thì ta sẽ nhận được các dạng đồ thị trên H.XV.6.  

 

+ Đối với vật thể tinh thể thấp phân tử, quá trình chuyển hệ từ trạng thái rắn sang 
trạng thái lỏng là quá trình chuyển tướng, xảy ra ở 1 nhiệt độ nhất định, gọi là 
nhiệt độ nóng chảy. Tại nhiệt độ nóng chảy, các thông số nhiệt động như nội năng 
U, entanpi H, entropi S, độ biến dạng ε, … đều biến thiên nhảy vọt.  

  Ở đây, ε biến thiên nhảy vọt là do sự biến dạng từ thuận nghịch sang bất thuận 
nghịch -đó là sự biến dạng chảy. 

+ Đối với thủy tinh thấp phân tử, quá trình chuyển từ trạng thái thủy tinh sang 
trạng thái chảy không phải là quá trình chuyển tướng. Đây chỉ là quá trình chuyển 
từ trạng thái vật lí rắn sang trạng thái vật lí lỏng được xác định bằng nhiệt độ hóa 
thủy tinh (Tg). Tg không phải là 1 đại lượng xác định mà Tg có thể giao động 
trong một khoảng 10→20o là tùy thuộc vào bản chất của cấu tử và điều kiện bên 
ngoài như tốc độ đun nóng hay làm lạnh, lực tác dụng cơ học, … 

+ Đối với polimer vô định hình, đồ thị của nó được chia thành 3 vùng ứng với 3 
trạng thái vật lí khác nhau là:  

- Từ Tđ đến Tg, hệ tồn tại ở trạng thái thủy tinh, ε thường có giá trị nhỏ; tại 
vùng này, polimer nằm ở trạng thái rắn. 

- Từ Tg đến Tc, hệ tồn tại ở trạng thái co giãn có độ mềm dẻo cao.Trạng thái 
vật lí này chỉ thấy ở các polimer, còn các chất thấp phân tử không có. 

- Từ Tc đến T∞, polimer ở trạng thái chảy. 

  Ví dụ: poliisobutylen ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái co giãn, có 
tính đàn hồi cao, khi đun nóng thì có thể chuyển sang trạng thái chảy nhớt, còn 
khi làm lạnh thì có thể chuyển sang trạng thái thủy tinh (giòn). 
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III. Đường cong cơ nhiệt của polimer vô định hình: xem H.XV.7. 

                  
1. Trạng thái co giãn:  

+ Chỉ xuất hiện ở polimer . 

+ Bản chất co giãn của polimer khác hẳn bản chất đàn hồi của chất rắn nhưng lại 
tương tự như bản chất đàn hồi của chất khí. 

Chẳng hạn, nếu ta có một mẫu cao su và ta tác dụng vào đó lực F thì mạch phân 
tử đang ở trạng thái cuộn cong (tương tự như cái lò xo) lập tức bị duỗi ra. Khi không 
có lực tác dụng nữa thì do chuyển động nhiệt, mạch phân tử lại co lại. 

+ Bây giờ, ta sẽ xét xem lúc duỗi ra hay co vào đó thì yếu tố nào thay đổi và yếu 
tố nào quyết định đến tốc độ biến dạng của polimer. 

Theo nguyên lý I của nhiệt động học, khi cung cấp cho hệ 1 lượng nhiệt để vật 
liệu polimer bị biến dạng là δQ = dU + δA (XV-1).  

  Mặt khác, theo nguyên lý II của nhiệt động học, đối với quá trình thuận nghịch thì 
δQ = TdS (XV-2).  

Từ (XV-1,2), ta suy ra: TdS = dU + δA (XV-3). 

 Khi kéo mẫu ra thì công kéo mẫu là δA=-Fdl  (XV-4), trong đó: F là lực tác dụng, 
dấu trừ là do lực từ bên ngoài, dl là độ biến dạng. 

Từ (XV-3,4), ta suy ra: Fdl=dU –TdS  ⇒ F = 
TT l

ST
l
U

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

(XV-5). 

Biểu thức này cho biết rằng khi tác dụng 1 lực từ bên ngoài vào hệ thì gây ra 2 sự 
biến đổi là U và S. 

- Đối với các chất ở trạng thái tinh thể, khi có ngoại lực tác dụng lên hệ thì các 
vật rắn sẽ giao động xung quanh vị trí cân bằng và do đó, S của hệ thay đổi không 

đáng kể, tức là: 0
l
S

T

≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

, nên 
Tl

UF ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=  (XV-6 ). 

- Đối với polimer có độ co giãn cao, khi kéo thì công của ngoại lực hoàn toàn 
biến thành nhiệt, chỉ cần 1 năng lượng nhỏ thì S của hệ sẽ thay đổi rất mạnh và 
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giảm đi rất nhanh do phân tử bị duỗi ra tương tự như sự giảm thể tích trong quá 

trình nén khí tức là                    
Tl

STF ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−=  (XV-7). 

Vậy, bản chất của sự biến dạng co giãn là chuyển động nhiệt của các đoạn 
mạch quyết định, hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố entropi. 

2. Trạng thái thủy tinh:  

+ Các hợp chất thấp phân tử và polimer đều có tồn tại ở trạng thái thủy tinh. 

Ở trạng thái này, các chất ở trạng thái rắn vô định hình. Cấu tạo của polimer ở 
trạng thái thủy tinh là các phân tử ở những hình dạng ngẫu nhiên, không tuân theo 
1 trật tự nào cả. Do kích thước lớn, cồng kềnh nên ở trạng thái thủy tinh hóa, các 
polimer không thể sắp xếp chặt chẽ được và giữa các mạch polimer với nhau 
thường xuất hiện những khoang trống; vì vậy, chúng thường có cấu trúc xốp. Chính 
vì vậy mà linh độ chuyển động nhiệt của các nhóm trong polimer tương đối cao, 
làm cho polimer vẫn có khả năng bị biến dạng, nhưng sự biến dạng không cao như 
ở trạng thái co giãn; trong khi đó, độ bền cơ học lại cao hơn và khả năng chịu nhiệt 
cũng tốt hơn. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến Tg:  

- Độ phân cực của mạch:  

  Polimer có độ phân cực càng lớn thì Tg càng cao vì năng lượng tương tác giữa các 
phân tử có cực lớn hơn không có cực. 

- Mật độ và kích thước của nhóm thế:  

 Nếu nhóm thế càng lớn và càng cồng kềnh thì Tg càng cao bởi vì các 
nhóm thế có ảnh hưởng đến linh độ chuyển động nhiệt của mạch phân tử . Mặt 
khác, trong phân tử có nhóm thế, các nhóm thế sẽ được phân bố đều đặn hơn và 
do đó, Tg cao. 

Ví du: Copolimer butađien–styren gọi là CKC: nếu CKC–10 (tức 10% 
styren) thì Tg =-80oC; nếu CKC–50 thì Tg=-46oC; nếu CKC–90 thì Tg=+34oC. 

- Khối lượng phân tử của polimer:  

 Ban đầu, khi khối lượng phân tử của polimer tăng thì Tg tăng nhưng sau 
đó, khi khối lượng phân tử của polimer tăng đến 1 giá trị nào đó (giá trị giới 
hạn), khi trong hệ đã xuất hiện trạng thái co giãn, thì Tg không phụ thuộc vào 
khối lượng phân tử của polimer nữa. 

3. Trạng thái chảy:  

+ Trạng thái chảy là polimer ở trạng thái lỏng có độ nhớt η rất cao. 

+ Cơ chế của sự chảy là: theo lí thuyết về cấu trúc chất lỏng, ở trạng thái lỏng, các 
phân tử có cấu trúc giống như mạng lưới xốp, chứa nhiều lỗ trống. Bình thường, 
các phân tử luôn luôn chuyển động giao động xung quanh vị trí cân bằng và luôn 
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luôn thay đổi vị trí bằng cách nhảy vào các lỗ trống và để lại các lỗ trống khác sau 
nó. Những lỗ trống này chuyển động hỗn loạn trong thể tích chất lỏng. 

+ Khi 1 phân tử này muốn tách ra khỏi các phân tử xung quanh để nhảy vào các lỗ 
trống thì cần phải có 1 năng lượng đủ lớn để vượt qua hàng rào thế năng (năng 
lượng lớn hơn hoặc bằng năng lượng hoạt hóa của sự chảy). Biểu thức biểu diễn 
sự phụ thuộc của độ nhớt vào năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ như sau: η=A.e-E/RT 
(XV-8).  

Sự phụ thuộc của năng lượng hoạt hóa E vào Mp như trên H.XV.8. Từ sự phụ 
thuộc đó, ta thấy rằng: ban đầu, khi Mp tăng thì E tăng nhưng sau đó, khi Mp đã 
tăng đến Mp,gh thì E không tăng nữa và không phụ thuộc vào Mp nữa. 

Kết hợp các dữ kiện trên ta có thể đưa ra kết luận sau: cơ chế của sự chảy của 
polimer là do chuyển động nhiệt. Đơn vị của chuyển động nhiệt là những đoạn 
mạch độc lập. Do đó, dưới tác dụng của ngoại lực, các đoạn mạch di chuyển theo 
chiều tác dụng của lực, tương tự như sự di chuyển của con sâu đo, làm cho trung 
tâm phân tử di chuyển theo. 

+ Đặc điểm quan trọng của sự chảy của polimer là trong quá trình chảy, độ nhớt 
của hệ không ngừng tăng lên do phân tử polimer bị duỗi ra làm cho năng lượng 
tương tác giữa các phân tử tăng lên, bởi vì năng lượng tương tác giữa các phân tử 
duỗi thẳng lớn hơn năng lượng tương tác giữa các phân tử khi cuộn cong. 

+ Hiệu ứng tăng độ nhớt trong quá trình chảy của polimer được ứng dụng rộng rãi 
trong kĩ thuật kéo sợi và tạo màng mỏng (trong kĩ nghệ sơn). 

+ Trong thực tế, người ta thấy có 2 phương pháp  làm tơ sợi sau đây: 

- Chuyển polimer sang trạng thái chảy nhớt, rồi nén qua một khuôn giống như 
khuôn làm bún, rồi dùng không khí nóng sấy khô. 

- Hoà tan polimer vào dung môi thích hợp, rồi nén qua 1 lỗ thành dòng vào chất 
có khả năng gây keo tụ, ta thu được polimer ở dạng sợi. 

IV. Trạng thái tinh thể của polimer:    
+ So sánh hợp chất thấp phân tử và polimer: xem B.XV.1. 

 

    Hợp chất thấp phân tử        Polimer 

-Tinh thể là 1 hệ đồng nhất, giữa các 
tinh thể có bề mặt phân chia rõ rệt. 

-Khi kết tinh thì toàn bộ hệ đều ở 
trạng thái tinh thể. 

 

 

 

- Tinh thể không đồng nhất, giữa các tinh 
thể không có bề mặt phân chia. 

- Khi kết tinh thì hệ vừa tồn tại ở trạng 
thái tinh thể , vừa tồn tại ở trạng thái vô 
định hình nhưng vùng có trật tự lớn hơn 
vùng không có trật tự, độ kết tinh bao 
giờ cũng nhỏ hơn 100%. 

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ kết tinh 
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-Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ kết 
tinh là hằng số, là 1 đại lượng vật lý 
có thể dùng để xác định chất đó.   

 

chỉ là 1 đại lượng có tính chất thống kê, 
trung bình. 

                                                           B.XV.1 

+ Đặc điểm của polimer khi kết tinh là bao giờ cũng có hiện tượng định hướng, 
làm cho mạch polimer bị duỗi ra, do đó độ nhớt tăng lên; vì vậy, khả năng tạo 
màng, kéo sợi của polimer tinh thể cũng dễ dàng hơn. 

+ Khả năng biến dạng đàn hồi của polimer tinh thể bé hơn polimer vô định hình. 

+ Tính bất đẳng hướng và độ bền cơ học:  

Trong polimer tinh thể, các phân tử được sắp xếp theo 1 chiều nhất định. 
Nếu tác dụng 1 lực theo phương định hướng thì polimer có độ bền cơ học rất cao. 
Ngược lại, nếu lực tác dụng theo phương vuông góc với phương thẳng đứng thì độ 
bền cơ học thấp bởi vì độ bền cơ học theo phương định hướng được quyết định bởi 
các liên kết hóa học ở mạch chính, còn theo phương nằm ngang được quyết định 
bởi các liên kết vật lí yếu hơn. 

+ Điều kiện để kết tinh 1 polimer là:  

- Mạch polimer phải có 1 độ mềm dẻo nhất định. Nếu mạch cứng quá thì khả 
năng linh động kém nên khó có điều kiện để sắp xếp theo 1 trật tự ổn định. 
Nếu mạch mềm quá thì cũng không kết tinh được vì nó sẽ linh động quá nên có 
tác dụng phá vỡ những trình tự sắp xếp khác nhau.  

- Đòi hỏi polimer phải có 1 độ phân cực nhất định. Nếu lưỡng cực lớn thì mạch 
sẽ cứng nên khó kết tinh. Ngược lại, nếu không lưỡng cực thì mạch sẽ mềm làm 
hạn chế quá trình kết tinh. 

- Nhóm thế không quá cồng kềnh. 

- Chế độ nhiệt độ: tốc độ làm lạnh cho quá trình kết tinh phải thích hợp. Nếu 
làm lạnh đột ngột (nhanh quá) thì polimer không kết tinh được. 
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CHƯƠNG XVI. DUNG DỊCH POLIMER. 
Dung dịch polimer là dung dịch thật. Nó khác với dung dịch keo ở chỗ ở dung 

dịch thật quá trình hòa tan là quá trình tự diễn biến, tức là ∆Ght<0. 

I. Quá trình hòa tan polimer:  

+ Khi cho polimer vào 1 dung môi thích hợp thì khác với các chất thấp phân tử (do 
khối lượng phân tử thấp nên quá trình hòa tan là quá trình khuếch tán tương hỗ của 
cả chất tan lẫn dung môi), các polimer quá trình hòa tan bao giờ cũng xảy ra qua 2 
giai đoạn sau: giai đoạn trương và giai đoạn hòa tan. 

+ Do kích thước phân tử của polimer rất lớn so với kích thước phân tử của chất 
thấp phân tử nên đầu tiên, dung môi sẽ khuếch tán vào polimer, làm cho polimer 
bị trương phồng lên; khi đó, kích thước của polimer tăng lên nhưng hình dạng 
polimer không thay đổi. Giai đoạn này cần phải có thời gian tương đối lớn (hàng 
ngày).  

 Sau khi kết thúc giai đoạn trương thì linh độ chuyển động nhiệt của mạch 
polimer tăng dần lên và sự hòa tan chuyển sang giai đoạn mới–đó là giai đoạn 
khuếch tán tương hỗ của cả 2 chất vào nhau. 

+ Giai đoạn hòa tan: 

- Nếu polimer mạch thẳng hoặc mạch phân nhánh, không có mạng lưới không 
gian, thì quá trình hòa tan cứ tiếp diễn cho đến khi tạo thành dung dịch thật. 

- Nếu polimer có cấu tạo mạng lưới không gian thì quá trình hòa tan chỉ xảy ra 
cho đến khi kết thúc giai đoạn trương; sau đó, kích thước mẫu polimer sẽ không 
đổi vì quá trình hòa tan không thể làm phá vỡ các liên kết cầu nối cấu tạo nên 
mạng lưới trong polimer. 

+ Trong thực tế, người ta dùng cả dung dịch đậm đặc và dung dịch loãng. Dung 
dịch loãng là dung dịch có nồng độ cỡ từ 0,5% trở xuống. 

+ Nếu gọi độ trương là α thì %100
m

mm

o

o1 ⋅
−

=α  (XVI-1) hoặc %100
v

vv

o

o1 ⋅
−

=α  

(XVI-2), trong đó: m1 và mo là khối lượng polimer sau khi trương lên và khối lượng 
polimer ban đầu, v1 và vo là thế tích polimer sau khi trương lên và thể tích polimer 
ban đầu. 

II. Đặc tính của dung dịch polimer đậm đặc:  

+ Do bản thân polimer có độ nhớt rất cao nên ngay cả các dung dịch polimer loãng 
cũng có độ nhớt rất lớn, còn các dung dịch chứa 20 đến 30% dung môi thì về tính 
năng cơ học vẫn giống polimer ban đầu.        

Điều khác nhau cơ bản về tính chất của các dung dịch đó với polimer là nhiệt 
độ hóa thủy tinh và nhiệt độ chảy lỏng giảm khi tăng hàm lượng dung môi. Tuy 
nhiên, lúc đó, các tính chất khác cũng bị biến đổi ít nhiều. 
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+ Các dung môi như thế mềm hơn và dẻo hơn so với polimer ban đầu. Từ đó, 
người ta gọi các chất thấp phân tử đưa vào trong polimer là chất làm mềm hay 
chất hóa dẻo. 

 Sau đây là một số chất hóa dẻo thường dùng: 

- Nguồn gốc thiên nhiên: 

* Dầu thực vật: dầu béo, …  

* Dầu thông và các sản phẩm từ dầu thông. 

* Sản phẩm chưng than đá, dầu mỏ, …  

- Nguồn gốc tổng hợp: chủ yếu là ester như DBP (dibutylphtalat), DOP 
(dioctylphtalat), DOA (dioctyladipat), … 

Những ester này thường dùng chất dẻo hóa cho sơn, nhựa, … 

+ Khi đưa 1 lượng lớn chất hóa dẻo vào polimer thì độ bền của hệ bị giảm đi 
nhiều. Điều đó giới hạn liều dùng chất hóa dẻo trong thực tế. 

+ Khi đưa 1 lượng lớn dung môi vào thì làm cho dung dịch polimer có độ chảy 
lớn trong một khoảng nhiệt độ tương đối rộng. Các loại sơn và các loại keo 
khác nhau là những dung dịch như thế. Tuy nhiên, các hệ này rất linh động so 
với polimer tinh khiết và vẫn giữ được toàn bộ các tính chất đàn hồi cao phức 
hợp và các tính chất khác, có chăng chỉ khác là tốc độ của các quá trình này 
tương đối cao. 

+ Tính chất của các dung dịch polimer đậm đặc rất đáng được quan tâm vì 
không những để hiểu biết quá trình điều chế và xử lí các dung dịch polimer mà 
còn để sử dụng các polimer đã được hóa dẻo trong các sản phẩm khác nhau sao 
cho hợp lí nhất. 

III. Dung dịch loãng của polimer và phương pháp xác định khối lượng phân tử 
của polimer: 

1. Dung dịch loãng của polimer:  

+ Khái niệm dung dịch loãng: là dung dịch polimer trong đó thực tế không xảy ra 
sự va chạm giữa các đại phân tử. 

+ Giới hạn giữa dung dịch loãng và dung dịch không loãng của polimer phụ thuộc 
vào khối lượng phân tử của polimer. Polimer có khối lượng phân tử càng lớn thì 
nồng độ giới hạn của dung dịch loãng càng nhỏ, có nghĩa là polimer có độ trùng 
hợp càng cao thì nồng độ giới hạn của dung dịch loãng càng nhỏ, và ngược lại. 

+ Các dung dịch loãng cũng tuân theo các định luật về dung dịch như định luật 
Raun, Vanhoáp, … 

2. Các phương pháp xác định khối lượng phân tử của polimer:  

Polimer là hệ đa phân tán nên giá trị khối lượng phân tử của nó xác định được 
dù bằng phương pháp này hay phương pháp khác đều là giá trị khối lượng phân tử 
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trung bình. Thông thường, có 3 phương pháp chính để xác định khối lượng phân tử 
của polimer là phương pháp trung bình số, phương pháp trung bình trọng lượng và 
phương pháp đo độ nhớt, tuy nhiên sau đây chúng ta chỉ xét 1 phương pháp để xác 
định khối lượng phân tử của polimer là phương pháp đo độ nhớt:  

Đây là 1 trong những phương pháp thông dụng nhất (dễ làm, tương đối chính 
xác). Cơ sở của phương pháp này là dựa vào sự phụ thuộc của độ nhớt vào khối 
lượng phân tử chất tan. 

Trong khái niệm độ nhớt, người ta phân biệt độ nhớt tuyệt đối, độ nhớt tương 
đối, độ nhớt riêng, độ nhớt rút gọn vàđộ nhớt đặc trưng. 

+ Độ nhớt tuyệt đối: theo Poaday, khi 1 chất lỏng chảy qua 1 mao quản có bán 
kính r dưới tác dụng của áp suất P, sau thời gian chảy t chất lỏng chảy được thể 
tích v thì độ nhớt tuyệt đối là: η =k.d.t (XVI-3), trong đó: k là hệ số nhớt kế, d là 
tỷ trọng của chất lỏng và t là thời gian chảy. 

+ Độ nhớt tương đối:
odm

dd
td t

t
=

η
η

=η  (XVI-4), trong đó t và to là thời gian chảy 

của dung dịch và dung môi tương ứng. 

+ Độ nhớt riêng: 1
t

tt
td

o

o
r −η=

−
=η  (XVI-5). 

+ Độ nhớt rút gọn: 
C

r
rg

η
=η  (XVI-6), trong đó C là nồng độ dung dịch (số gam 

chất tan/100ml dung môi). 

+ Độ nhớt đặc trưng: [ ]
C

lim r

0C

η
=η

→
 (XVI-7).  

   Giữa độ nhớt đặc trưng và khối lượng phân tử của polimer liên hệ với nhau bằng 
hệ thức sau: 

[ ] α=η M.K  (XVI-8), trong đó: K là hằng số phụ thuộc vào bản chất của dung 
môi và nhiệt độ và α có giá trị từ  0,5 đến 0,8. Biểu thức (XVI-8) là biểu thức do 
Mak–Euvin nêu ra.  

      [  được xác định bằng thực nghiệm như sau: ]η
      Pha các dung dịch polimer có nồng độ là C1, C2, …, Cmax=1 g/100 ml, rồi đo 

độ nhớt (qua thời gian chảy) và từ đó, suy ra: maxr2r1r ,...,, ηηη . 

      Sau đó, ta tính ra được độ nhớt rút gọn ứng với các nồng độ khác nhau là: 

max

r

2

r

1

r

C
,...,

C
,

C
max21

ηηη
. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 

C
rη  vào C (xem H.XVI.1) 

và từ đồ thị, ta suy ra được độ nhớt đặc trưng [ ] OA=η .  
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 Biết độ nhớt đặc trưng, ta suy ra được M theo biểu thức như sau: 
[ ]
α
−η

=
Klglg

10M (XVI-9). 
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